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Phần hướng dẫn cách tìm bài giảng (nghe MP3) 

NHƯ HUYỄN THIỀN SƯ THI TẬP 

Pháp sư Thích Từ Thông giảng tại Liễu Liễu Đường  từ ngày 
21/03/ 2008 đến 08/8/2008   

THAM THIỀN 1 →THAM THIỀN 103 

               (Kỳ 01 → Kỳ 103) 

Tham thieàn 1: THIEÀN QUAÙN 1, ngày 21/3/2008 

00.23.56: Tham thiền là để ý tư duy đến một vấn đề nào đó có lợi ích cho 
thân khẩu ý của mình. Thí dụ bài thơ: Thiền quán 1 (NHTS thi tập, 
tham thiền 14). 

00.30.17: Giải thích: "Hiện tượng nghìn xưa tánh tịch nhiên" . 

00.35.52: Tất cả hiện tượng vạn pháp đều tự vắng lặng, thanh tịnh không làm 
ai đau khổ, vui mừng. Tư duy sẽ thấy được. 

00.37.27: Tánh của sắc, thanh, hương, vị, pháp là tịch nhiên. " Chư pháp 
tùng bản lai. Thường tự tịch diệt tướng" (K. Pháp hoa). 

00.41.29: Hiện tượng vạn pháp thành TRẦN, bị đau khổ do không tham 
thiền nên không thấy được tánh tịch nhiên của vạn pháp. 

00.43.15: Trong cuộc sống thường đau khổ vì không giữ được tánh thanh tịnh 
bản nhiên của mình và vạn pháp do chấp nhơn, chấp ngã. 

00.45.44: Tham thiền là tư duy tánh Nhơn Ngã từ đâu có? Vì sao tánh tịch 
nhiên của hiện tượng từ nghìn xưa bị mất đi? 

00.48.03: Đối tượng tư duy quán chiếu: Chân như(Vô tác, không, vô tướng). 

00.48.28: Chân như là gì? Tại sao không thêm không bớt được?   

00.56.06: Giải thích 3 biểu hiện của chân như(Vô tác, không, vô tướng). 

00.59.20: Bản thể chân như duyên khởi ra hiện tượng vạn pháp, VÔ TÁC 
giả nên không có gì : KHÔNG, VÔ TƯỚNG. 
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01.04.38: ''Châu biến hàm dung vượt thỉ chung": Tất cả là một, một là tất 
cả". 

Tham thiền 2 : THIỀN QUÁN 2, ngày 30/3/2008 

00.08.09: "Chơi" (NHTS thi tập, trang 413).  

00.20.05:" Lễ bái" ( NHTS thi tập, tham thiền 57). 

00.50.43: " Thiền quán 2"(NHTS thi tập, tham thiền 15). 

00.51.30: Giải thích: " Đối cảnh vô tâm khỏi luận thiền.  

Tham thiền năng sở rõ phân minh 

Quán tâm quán cảnh tùy duyên hiện 

Tránh tưởng hoang đường nghĩ viễn vong" 

Tham thiền 3 : THIỀN QUÁN 2 (tiếp theo), ngày 6/4/2008 

00.04.29: Năng thiền: Con người.  

00.08.56: Sở thiền: Đối tượng tư duy quán chiếu(quán tâm, quán cảnh...) 

00.10.35:Tham thiền: Điều giác ngộ thứ 1 trong Bát đại nhân giác( Thế gian 
vô thường....). 

00.16.00: Lấy 6 lãnh vực nội tâm( thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết) để quán 
tâm: Năng thiền. Tùy duyên mà quán tâm hay quán cảnh. 

00.18.40: Trong Tứ niệm xứ quán: Quán tâm vô thường(thọ, tưởng, hành , 
thức) là quán tâm. Quán thân bất tịnh là quán cảnh(sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp). 

00.26.30: Sắc, thanh , hương, vị ,xúc, pháp là Cảnh. Tự tánh thanh tịnh. 

00.27.30: Trần: tác động làm tâm chao động theo vui buồn không trong 
sáng(vui buồn mừng giận). 

00.28.18: "Chư pháp tùng bản lai. Thường tự tịnh diệt tướng" ( K.Pháp 
hoa).Đừng đặt quan trọng trong tu hành vì không có tu gì hết. 
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00.33.04: Lục cảnh không là nguyên nhân gây đau khổ. Đừng để tâm dính 
mắc vào cảnh ( Đối cảnh vô tâm khỏi luận thiền). 

00.36.00: Làm chủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi tiếp xúc với Tiền ngũ 
cảnh(sắc, thanh, hương, vị, xúc) để không đam mê, lưu luyến. Đó 
là Tham thiền. 

00.43.53: Ngồi thiền lâu không hẳn tốt. Vấn đề là tư duy cái gì và viễn ly 
được những gì đã làm mình đau khổ. 

Tham thiền 4 : QUÁN THÂN , ngày 13/4/2008) 

00.08.15: Quán thân: Lấy thân con người làm đối tượng quán chiếu. 

00.09.06: " Thân này bất tịnh thật hay ngoa? 

Tam khổ bao vây mạng sống ta 

Bát bất dập vùi thân khẩu ý 

Tìm đâu tịnh ngã lạc thường ra? 

00.09.24: Trong bước đường học, hành, chứng đạo đức Phật luôn vận dụng 
lập trường Văn nhi Tư nhi Tu (Tam huệ học). 

00.18.54: Bất tịnh: Bát bất: bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, 
bất bình, bất mãn, bất như ý. 

00.31.39: Tam khổ( khổ khổ, hành khổ, hoại khổ) sanh ra Bát khổ, vô lượng 
khổ. 

00. 48.25: Tham thiền là làm những gì?  

Tham thiền 5 : QUÁN THÂN (tiếp theo) , ngày 20/4/2008. 

00.13.31:Vì sao cần tham thiền?  

00.19.58:Tìm hiểu "bát bát" trong câu: " Bát bất dập vùi thân khẩu ý". 

00.30.10: Quán thân bất tịnh thấy được sự hoành hành của Bát bất trong thân 
chúng ta. 

00.33.03: Vì sao tu hành không cần lạy, mà chỉ cần quán thân bất tịnh? 
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00.47.02: Cần tu thiền loại bỏ tam khổ, đừng để bát bất dập vùi thân, khẩu, 
ý. 

00.48.43: Đạo Phật không phải là một tôn giáo, vì sao? 

00.53.26:Mười phương chư Phật đều sống trong 4 đức : Thường lạc ngã tịnh. 
Chúng ta cũng có thể sống như vậy. Vậy 4 đức đó tìm ở đâu? 

Tham thiền 6 : TÂM  ngày 27/4/2008 . 

00.03.27: " Tâm chẳng tâm gì, phải gọi tâm! 

Tâm không hình mạo cứ đâu tầm? 

Ba đời không thể tìm tâm được 

Phật dạy tu tâm, tâm ở đâu? 

00.09.54: Người đệ tử Phật bắt đầu tu hành dựa trên 37 pháp trợ đạo(giáo lý 
tứ đế). 

00.14.23: Định nghĩa Tâm ở đâu? 

00.24.00: Phải chấp nhận có tâm vì con người(tâm) chỉ có khi có vật chất và 
tinh thần. " Tâm chẳng tâm gì, phải có tâm". 

00.24.11: Tâm không hình mạo. Dựa vào đâu biết? 

00.24.15: Tâm biểu lộ qua 3 tác dụng: 1/ Hữu tác dụng pháp. 2/ Hiện thọ 
dụng pháp. 3/ Hiện sở tri pháp. 

00.34.20: Tâm tức là biết là Thức(kinh Lăng nghiêm). 

00.35.37: Tánh giác chơn không....( giác tức là thành phẩm của thức, của 
tâm sau khi tu tập). 

00.38.14: Trong đạo Phật không học tham thiền không có gì để tu.  

00.43.51: 1/ Hữu tác dụng pháp(pháp: cái gì): Tâm phát huy được tác dụng 
của lục căn (mắt, tai, mũi. lưỡi, thân, ý) để thấy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc, biết. 

00.45.29: 2/ Hiện thọ dụng pháp: Ai cũng thường xuyên thọ dụng tác dụng 
của Tâm khi còn sống(Lục căn mất tác dụng chỉ còn cái xác chết). 
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00.46.12: 3/ Hiện sở tri pháp: Hoạt động của Tâm liên tục không gián đoạn. 
Tánh căn bản của Tâm là sở tri(biết).Tâm (Pháp tánh)tức là 
Thức(biết, pháp tướng). Địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, 
thöùc(taâm—thöùc). 

00.49.14: Tu thiền không cần phải ngồi thiền. 

Tham thiền 7 :  QUÁN TÂM 1  

00.01.40: Ngũ tạng lục phủ không đủ yếu tố làm nên con người mà cần tác 
dụng của nó( mắt không có cái thấy thì mắt không hề có...) 

00.07.29: Nhắc lại 3 yếu tố của Tâm (Hữu tác dụng, Hiện thọ dụng, Hiện sở 
tri) pháp để tạo nên sự sống của một con người. 

00.13.50: Duy vật không hình thành nên con người mà phải  còn có Tâm. 

00.15.00:  Đạo Phật chứng minh con người có Thân thì phải có Tâm, không 
bao giờ thiếu được. Kinh Hoa Nghiêm: " Nhược nhơn dục liễu tri. 
Ưng quán pháp giới tánh. Nhất thiết duy tâm tạo". 

00.19.04: Quán Tâm : 

" Thọ tánh không không nhận những gì? 

Tưởng, Hành trống rỗng, tưởng là chi? 

Giác không, không giác đâu là thức? 

Ngũ uẩn phù hư đến chợt đi." 

00.20.09: Ngũ ấm và Ngũ uẩn chỉ là một, tùy lúc mà gọi khác nhau. Ngũ ấm 
vô ngã chỉ thân của một con người gồm thân và tâm. 

00.21.27: Đạo Phật xác định không có ông gì  để ta phải lễ bái. Thí du: Bài 
thơ Lễ bái trong NHTS thi tập.ï 

00.34.00: Cần học giáo lý Ngũ uẩn, Ngũ ấm thật kỹ. 

00.36.42: Quán thân thuộc Sắc uẩn. Thọ, tưởng, hành, thức thuộc về Tâm 

00.38.15:"Thọ tánh không không nhận những gì?. Học Ngũ uần là học những 
gì thuộc về Tâm. 
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00.40.00: Thọ (tiếp nhận) thuộc tinh thần (tâm) nhưng không ngoài vật 
chất. Thí dụ. 

00.44.34: Có 3 thứ Thọ: Thọ vui, thọ khổ, thọ không vui không khổ(vô ký). 

00.52.13: Ta có thể thọ vui, buồn hay thọ vô ký nhưng không bao giờ diệt 
thọ được( hiện sở tri pháp).  

00.54.44: Tánh thọ(Tâm)ï là rỗng không. Tánh sắc thuộc vật chất(quán thân) 
cũng rỗng không. 

00.56.29: Tham thiền sẽ thấy Thọ vui chỉ là ảo tưởng không thật. Thọ tánh 
không không nhận những gì? Thí dụ. 

01.02.00: "Này Xá Lợi Phất: Thọ chẳng khác không, không chẳng khác tho. 
Thọ là không, không là thọï": Tập đừng đam mê sắc thọ tưởng 
hành uẩn.  

01.03.15: "Thọ tánh không không nhận những gì? ": Không là không có gì 
mà còn rỗng không, nên đi đôi với vô ngã. 

01.06.15: " Tưởng, Hành trống rỗng, tưởng là chi?": Tưởng hoàn toàn trừu 
tượng, hoang đường do tâm dựa vào hình tướng để thành tưởng. 

01.08.47: Tánh tưởng hoang đường nghĩ viễn vong( vô sắc giới). 

Tham thiền 8 :  QUÁN TÂM 2 ( tiếp theo) 

00.07.40: Giới thiệu Tâm và Tâm sở hữu pháp biểu hiện qua (Thọ, tưởng, 
hành, thức) uẩn  

00.08.56: Học 4 món (Thọ, tưởng, hành, thức) uẩn kết hợp thành Thân và 
Tâm để nhận thức những gì tạo nên thân ngũ uẩn và lý do khiến ta 
không được an vui. 

00.13.00: " Thọ tánh không không nhận những gì?': Thọ khổ, thọ vui chỉ là 
ảo tưởng nếu biết buông bỏ.Thí dụ: Câu chuyện trong kinh Tứ 
thập nhị chương. 

00. 22.08: " Tưởng, Hành trống rỗng, tưởng là chi?: Sự tác động hoành hành 
của Tưởng uẩn trong đời sống của chúng ta. Thí dụ. 

00.44.26: Tại sao không nên cúng sao?  
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" Tinh tú trời xanh vốn vạn đời.  

Cớ gì tế cúng chín "ông sao"? 

Bao ông chánh lễ bao ông "ké"? 

Ráng cứu gia nhân! ớ các cha!                 ( Bài thơ" Tế sao!") 

01.03.17: Tụng mỗi ngày một bộ kinh để làm cái gì? 

01.04.28: Vô sắc giới là gì? Làm sao ra khỏi? 

01.09.34:Không có bộ kinh nào là không có Thiền. Thiền là tư duy tu và tĩnh 
lự (thiền định). 

Tham thiền 9 :  QUÁN TÂM 3 ( tiếp theo) 

00.02.20:Nhắc lại sự mê tín hoang đường của Tưởng uẩn. 

00.35.13: Hành thuộc lãnh vực của Tâm và Thân có nghĩa Hành pháp, chịu 
sự biến chuyển, vô thường, vận động của Thân và Tâm.  

00.37.21: Thọ, Tưởng thuộc Tâm sơ ûhữu pháp. Thức uẩn thuộc Tâm vương. 
Hành vừa thuộc công dụng của Tâm vừa chi phối biến chuyển vô 
thường của Tâm. 

00.40.21: Ông Nguyễn Minh Không và Từ Đạo Hạnh không đúng với sự tu 
hành của đạo Phật( thần thông đi trên sông Tô lịch...) 

00.47.00: Nêu sự hoang đường thờ cúng trong đạo Phật. Dẫn chứng. 

00.53.46: Tinh thần của Phật giáo được biểu lộ qua bài: "Đơn Hà thiêu Phật 
gỗ". (Đơn Hà thiêu mộc Phật. Viện chủ lạc tu mi. Nhất tràng kỳ 
đặt sự. Thiên hạ thiểu nhơn tri). 

00.59.04: Tồi tà phụ chánh(Tồi: xô, dẹp, đánh đổ). Bài tụng trong chùa: "Tồi 
tà phụ chánh hộ đạo tràng" 

01.02.01: Phật tử phải đủ sức tồi tà phụ chánh để làm kim chỉ nam trên 
đường học Phật. Phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Không trăm sự 
nhờ thầy. 

Tham thiền 10 :  QUÁN THỨC UẨN. 
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00.01.38: Nhắc lại Hành uẩn: Biến chuyển sanh diệt từng sát na, thành trụ 
hoại không vô cùng vi tế trong thân và tâm. 

00.04.31: Thức uẩn là gì? 

00.06.27:  Nhận thức sai lầm về Thức uẩn: Cần con trai để thờ cúng khi chết 
( chết thành cái hồn). 

00.13.34: Chết rồi còn cái hồn(thức uẩn) là không đúng với đạo Phật. Ngũ 
uẩn vô ngã nên sắc, thọ,ï tưởng, hành, thức đều vô ngã. 

00.18.36: Tu sĩ Phật giáo khi chết có nên làm tháp to để chứng tỏ mình được 
giải thoát không? 

00.22.25: Tham thiền sẽ nhận thức được sắc uẩn là vô thường, vô ngã, là 
mộng huyễn, bào, ảnh...  thọ , tưởng, hành , thức uẩn cũng vậy. 

00.23.14: " Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. 

 Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. 

Vô minh thật tánh tức Phật tánh. 

 Ảo hóa không thân tức pháp thân. 

Pháp thân giác liễu vô nhất vật. 

Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. 

Ngũ uẩn phù hư không khứ lai..... 

                                         (Chứng đạo ca, thi ca 1) 

00.24.07: Tự tánh của mình không phải là thức uẩn mà tự tánh thanh tịnh 
bản nhiên của mình vừa thức, vừa tâm, vừa ý. Bản nguyên tự tánh 
là thiên chân Phật nên tự thể thanh tịnh trong sáng. 

00.25.46: Trời không ở cao ở xa mà ở trong tâm, ý, thức của con người.Vì 
vậy khi con người chết rồi ý, thức, tâm đều tan biến trả về với bản 
nguyên của nó. Cái gì hợp để có ra thì phải trả về cho cái đó. 

00.26.35: " Ngũ uẩn phù hư không khứ lai": Con người chết, ngũ uẩn phải trả 
về cho phù hư, như mây ráng không còn chất liệu nào. 
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00.27.03: Ngũ uẩn là căn bản trong việc học đạo,chứng đạo, phải học kỹ, 
tham thiền. 

00.27.45: Đừng coi thức uẩn là cái trường tồn, vĩnh cửu sẽ thành thần hồn, 
chánh hồn như mấy thầy cúng vong. 

00.28.50: Người Phật tử nên báo hiếu cho cha mẹ lúc còn sống: giúp đỡ cho 
cha mẹ vừa lòng, tạo điều kiện học chánh pháp. 

00.32.50: Cần tham thiền câu: " Xưa bày nay làm". Ai bày , bày như thế 
nào? 

00.34.07:  Quán Thức uẩn: " Thức tâm tâm thức chẳng rời nhau. 

Ý thức thêm vào đủ bộ ba. 

Dù gọi ba tên duy thức uẩn. 

Sở tri, tác, thọ, bất tương ly" . 

00.35.10:" Thức tâm tâm thức chẳng rời nhau": Thức tức là tâm, tâm tức là 
thức. 

00.37.27:"Ý thức thêm vào đủ bộ ba": Thức= Tâm= Ý.  

Ngũ uẩn gọi là Thức uẩn. Kinh Hoa Nghiêm gọi là Tâm( Tât cả 
duy tâm tạo). Duy thức( Tam giới duy tâm. Vạn pháp duy thức).  

00.39.57:" Thế nhơn bất giải thâm thiên ý. Không sử thân tâm bán dạ sầu": 
Người đời không hiểu ý của trời xanh, nên lòng mình nửa đêm 
sầu. 

00. 40.47: Nhãn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân, ý (ý thức). 

00.41.10: Học từ nhơn thừa dến tiểu thừa, kinh điển chỉ đề cập dến ý thức. 

00.43.00: Con người gồm: vật chất+ 1/Hiện thọ dụng pháp(Tâm)+2/ Hiện 
hữu tác dụng pháp(Thức, Ý,Tỷ lượng)+3/ Hiện sở tri pháp(Hiện 
lượng, Tâm). 

00.52.41: Tùy lúc có thể gọi Tâm hay Thức hay Ý để tạo nên con người 
động vật có hiểu biết.  
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00.53.30: Khi con người chết, sắc uẩn không còn thì 4 uẩn còn lại cũng 
hòa tan trong vũ trụ nên không có linh hồn. Do vậy, thờ phượng 
kỹ lưỡng, làm đám giỗ lần thứ 30,40... không cần thiết. 

00.56.00: Ngũ uẩn giai không thì Tâm, Ý, hay Thức cũng giai không. 

00.56.12: Tu sĩ và Phật tử nên tham thiền suy nghĩ: Tại sao 4 uẩn không còn, 
còn sắc uẩn mãi vĩnh cửu là sao? Có nên làm tháp lớn khi chết 
không? 

00.57.44: Đề nghị hàng ngũ Tăng Ni đạo bạn nên nghiên cứu lại vì tu trật tu 
sai thì tu uổng kiếp vì  ngay trong lúc sống đã cực khổ vô cùng. 

01.00.19: Tham thiền: Việc làm, đòi hỏi của thầy mình, của những vị cầu 
nguyện có đúng hay không? 

01.02.18: Tâm, Ý, Thức cũng là tên của Thức uẩn mà thôi. Tam giới duy 
tâm(Pháp tánh học). Tam giới duy thức( Pháp tướng học). Sự vật 
phân biệt trên đời đều do Ý. 

01.03.00: Kinh Lăng nghiêm còn gọi Chơn tâm thường trú. "Tánh sắc chơn 
không, tánh không chơn sắc, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp 
giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện". 

01.08.37: Kiến đại cũng là Tâm nhưng chưa có tác dụng phân biệt, hiểu biết 
kỹ nên tác dụng vào động vật thứ cấp. Thức đại tác dụng vào con 
người ( tánh giác chơn không....) nên Thức đại cũng là tánh Giác. 

01.09.20: Khi gột rửa tâm trong sạch, thành đạo quả vô thượng Bồ đề thì 
không gọi Tâm, Ýù, Thức mà là Giác. Phật là ông Giác. 

01.11.09: Tâm=Ý=Thức=Giác=Tri kiến Phật= Phật tánh ( tùy duyên). 

01.16.49: Cần chịu khó tham thiền, bỏ đi Thân kiến(chấp ngã), biên 
kiến(chấp thường, chấp đoạn), tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm 
thủ. Tham thiền có thể nằm, ngồi... 

Tham thiền 11 :  QUÁN NGÃ 

00.03.34: Bài kệ : " Vô thương thậm thâm vi diệu pháp. 

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. 
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Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. 

Nguyện giải Như Lai chơn thâät nghĩa" 

00.20.39: Tham thiền Quán Ngã: 

"Tham thiền quán "ngã" khởi đường tu. 

Quán chiếu "ngã không" điểm khởi đầu. 

Lục phủ tứ chi chung ngũ tạng. 

Họp thành năm uẩn chắc bền chi? 

00.22.37:"Tham thiền quán "ngã" khởi đường tu:Tại gia hay tu hành, bước 
đầu vào đạo đều phải quán ngã không, ngã sở hữu không. 

00.33.20: "Quán chiếu "ngã không" điểm khởi đầu: Tất cả mọi người đều có 
thân ngũ uẩn (sắc+tâm)giống nhau. 

00.34.42: Thân= Sắc uẩn= Bản ngã=Lục phủ tứ chi, ngũ tạng(tâm, can, tỳ, 
phế, thận). Lục phủ(Tỳ, vị, đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tam 
tiêu). 

00.35.37: Tâm= Thọ, tưởng, hành, thức  

00.47.38:" Chư pháp tùng bản lai. Thường tự tịch diệt tướng..": Bản ngã con 
người không là nguyên nhân đau khổ, nhưng do huân tập thành 
phần bất thiện pháp trong cuộc sống gây đau khổ. 

00.51.20: Người tu hành không sợ vô thường vì nhận biết đó là chân lý. 

00.52.52: Con người nên quán chiếu "ngã không" để thấy thân lục phủ tứ chi 
ngũ tạng là một con người nhưng không có thật, ngã không, do 
nhiều nhân duyên tạo nên, nên tùy thuận chân lý tự hóa giải sanh 
lão bệnh tử khổ. 

01.06.10: Tu hành có 2 thứ nhẫn: sanh nhẫn(chịu đựng bản thân)+ pháp 
nhẫn(chịu đựng sự vật bên ngoài). 

Tham thiền 12 :  HỌC VỀ CHỮ QUÁN 

00.01.58: Học về chữ Quán. 
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00.12.30: Vấn đề Tham, quán: Nếu Bồ tát, Phật thật sự không bắt người ta 
lạy nhiều, tụng nhiều mới phù hộ. 

00.14.08: "Tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh;  
Niệm Phật giả cảm Phật chi ân". 

00.20.07: Phước là hiểu được ý kinh, sống theo ý kinh không bị tại họa. 
"Tụng kinh giả minh Phật chi lý", không hề có phước trong tụng 
kinh. 

00.25.07: Phải gạt bỏ chấp mắc chủ quan riêng của mình mới tiếp thu được ý 
kiến mới. "Tụng kinh giả minh Phật chi lý(Tụng kinh là tìm hiểu 
lý lẽ Phật dạy cho mình cái gì). 

00.26.00: "Tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh": Tọa thiền để đưa trí tuệ của 
mình bước sang cảnh giới của Phật. 

                  1/ Thân khẩu ý sẽ xa lìa ngũ dục lạc hiện tại (bước 1).   

2/ Thường ởû trong ý niệm Từ Bi Hỉ Xả, Bố thí, Trì giới, Nhẫn 
nhục, Tinh tấn,Thiền định và Trí tuệ(bước 2). 

00.31.40:" Lễ Phật giả kỉnh Phật chi đức": Tôn trọng cung kính cái đức của 
Phật nên lạy một lần cũng được vì Chánh quán tâm thành lễ, Phát 
trí thanh tịnh lễ, Thật tướng bình đẳng lễ. 

00.41.54: Học về chữ Quán: "Quán chiếu thì tri quán tưởng ly. 

Tưởng tâm tưởng cảnh tưởng ông gì? 

Tưởng đi với vọng gây nhân khổ. 

Giải thoát Bồ đề chẳng tưởng chi!" 

00.42.17:"Quán chiếu thì tri quán tưởng ly":"Tri huyễn tức ly bất tác phương 
tiện. Ly huyễn tức giác diệt vô tiệm thứ"(Biết vô minh như huyễn 
trong hoa đốm trong hư không nên vĩnh đoạn vô minh). 

00.48.00: Trên đường tu tập nên sử dụng Quán đi đôi với quán chiếu. Quán 
tưởng phải ly vì  tưởng hay đi với vọng. 

00.50.34:"Tùy trần trục cảnh ngã pháp hoạnh sanh. Vô minh cứu cánh vọng 
thành. Tham sân si mạn hữu lậu nghiệp". 
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" Tuyệt tướng triền căn tự tha bất cách giác tánh bổn lai cụ túc. 
Từ bi hỉ xả vô lượng tâm". 

00.51.50: Chạy theo cảnh trần tục sanh ra ý niệm chấp ngã pháp(cái không 
có). Vô minh dày đặc sanh ra tham sân si làm lọt rớt mãi trong 
tam giới. 

00.54.00: Thấy nghe biết... tất cả mà không nghe thấy... gì hết. Con người 
và cảnh vật không là cái gây đau khổ cho nhau(Chư pháp tùng 
bản lai. Thường tự tịch diệt tướng). Đức từ bi hỉ xả, tứ vô lượng 
tâm ai cũng có. 

00.59.42: Tham thiền đi đôi với Quán chiếu. Đó là pháp môn tu của toàn thể 
giáo lý Phật.  

01.01.09: Phải tu hạnh Phổ Hiền mới học Kinh Hoa Nghiêm(nhìn đâu cũng 
đều có Phật).  

01.05.40:Trong ba đời mười phương chỗ nào cũng có Phật( Pháp thân Phật). 

01.07.43: Nam mô pháp giới tàng thân A Di Đà Phật. 

01.14.28: Quán tưởng: Dùng tâm tưởng tượng 1 đối tượng không có thật. 

Quán chiếu: Dùng trí tư duy phân tách 1 chân lý nào đó nếu đúng 
mới chấp nhận ( vạn pháp do nhân duyên sanh...). 

Tham thieàn 13 :  QUAÙN CẢNH 

00.03.58: Quán cảnh: " Sắc tánh xưa nay vốn tịch nhiên. 

Thanh, hương, vị, xúc hổ tương thanh. 

Pháp kiêm tâm sắc chưa tham nhiễm 

Lục cảnh vô tư trước lục căn". 

00.12.08: Chúng ta nên tập nhìn vạn pháp qua 10 tánh tự nhiên (Thập như thị: 
Như thị tánh, tướng, thể, lực, tác, nhơn, duyên, quả, báo, bổn mạc 
cứu cánh). Tánh nó sanh, trụ, dị, diệt như vậy đừng để bị tác động. 

00.16.32: "Tửu bất túy nhơn, nhơn tự túy. Hoa bất mê nhơn, nhơn tự mê". Sắc 
cảnh không có hại, không là nguyên nhân gây đau khổ cho con 
người. 

00.27.00: "Tham thiền năng sở rõ phân minh". 
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 "Sắc tánh xưa nay vốn tịch nhiên". 

00.29.00: Năm tiền cảnh( sắc, thanh, hương, vị, xúc) đều là Sắc.  Riêng pháp 
cảnh thuộc 1/2 sắc, 1/2 tâm . 

00.34.00: "Xuân đáo bách hoa khai. Hoàng oanh đề liễu thượng" ( Tánh tự 
nhiên của vạn pháp, đừng hỏi tại sao. Vật chất không là nguyên 
nhân để đau khổ). 

00.44.00: Tham thiền đi đôi với quán chiếu. "Quán chiếu thì tri, quán tưởng ly'. 

00.46.20: Quán tưởng đi đôi với vọng vô cùng sai trái. "Tưởng là không, 
không là tưởng". Bồ đề Niết bàn không được tưởng. 

00.50.06: Pháp gồm cả Tâm và sắc  lúc chưa tham nhiễm. Pháp: Trí nhận thức, 
lưu hình bóng của sắc, thanh, hương, vị, xúc chưa tham nhiễm. 

00.52.30: "Tiền trần lạc tạ ánh tử": Bóng dáng của tiền cảnh lưu lại trong trí. 

00.54.00: Pháp trần: Pháp bị tham nhiễm. 

00.57.40: Tham thiền: ”Lục cảnh đối với phàm phu là Lục trần. Đối với Bậc 
đạt đạo, sắc thanh hương vị xúc pháp là Lục cảnh.". 

00.58.57: "Tụng kinh giả minh Phật chi lý". 

00.59.55: Tham thiền: " Lễ bái ông gì? lễ bái ai? Khấn cầu không được,hên xui 
mãi! Bá ngọ quân nào nhận lễ tao!" 

01.08.40:" Lục cảnh vô tư trước lục căn": Căn, Cảnh không có tội lỗi. 

01.11.15: Cần làm chủ lục căn trước lục cảnh. 

Tham thieàn 14:  QUÁN PHÁP 1 

00.03.20: Dựa vào Thân(sắc uẩn), Tâm(thọ, tưởng, hành, thức uẩn), Cảnh(lục 
cảnh) để quán chiếu học đạo. 

00.47.50: Cần thấy tánh chất biến chuyển sanh diệt của người và cảnh vật. Phải 
gạt đi cảm tình riêng để thấy chân lý. 

00.51.56: Học theo đạo Phật có trí tuệ → giác ngộ→ giải thoát( tên khác của 
Niết bàn). 

00.53.20: Chết rồi được vãng sanh Cực lạc là ý niệm sai. Chết tốt, nhẹ nhàng là 
do phước báu đời trước và hiện tại. không phải là vãng sanh. 

00.56.06: " Quốc doanh Cực lạc cá trung huyền" 
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01.04.26: Pháp là đối tượng tham thiền. Tham thiền dựa vào Sắc, Cảnh, 
Tâm. 

01.06.21: Phật là bậc giác ngộ chân lý, là một con người có trí tuệ nhận thức sự 
vật hiện tượng đúng đắn không còn nhận thức đúng đắn nào hơn. 
Lời nói có 4 tiêu chuẩn: "Chân ngữ giả, Thật ngữ giả, Bất dị ngữ 
giả, Bất cuống ngữ giả" 

01.10.00: Pháp là gì? 

Tham thieàn 15:  HỌC VỀ CHỮ PHÁP 2 

00.03.56: " Pháp nghĩa là chi bẩm các sư? 

Xưa nay "chữ pháp" thật hay hư? 

Cớ gì Phật dạy ly duyên cảnh? 

"Cảnh" "Pháp" là hai?  Một? Thế nào? " 

00.08.13: Học đạo để tu như người lội dòng nước ngược. 

00.13.12: Để ý học chữ pháp và các pháp. 

00.14.05: Pháp: Tâm + Sắc pháp. 

00.26.50: Dựa vào Ngũ uẩn mà học Pháp. 

00.27.30: Điều giác ngộ 1: " Thế gian vô thường.( Thế gian: Vạn pháp) 

 Quốc độ nguy thúy.  

Tứ đại khổ không. 

 Ngũ ấm vô ngã" ( Ngũ ấm: Pháp) 

00.28.50: "Như Thế tôn ngôn: 

 Nhất thiết pháp vô ngã.  

Hà đẳng nhất thiết pháp. 

 Vân hà duy vô ngã". 

        ( Tất cả pháp vô ngã. Tất cả pháp gồm có những gì? Thế nào là vô ngã). 
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00.30.35: Không biết rõ các pháp ngã hay vô ngã, thật hay hư, thì không biết 
gì để tu, chỉ theo nghi thức như uống thuốc an thần để giảm đau. Cho 
nên cầu nguyện, cầu siêu để hòa bình, an lạc là điều không được. 

00.33.40: Gọi là tu hành bất cứ đạo nào, đều phải học kinh điển của đạo đó để 
thực hành. 

00.36.10: Ngũ uẩn: Vật chất(sắc uẩn)+ Tinh thần( thức uẩn). 

00.36.50: Sắc uẩn gồm 5 món: Sắc, thanh, hương, vị , xúc . 

00.37.50: Thức uẩn gồm 5 món: Thức, hành, tưởng, thọ, 1 phần của sắc uẩn. 

00.42.47: " Nhất thiết pháp lục hữu ngũ chủng": Tất cả pháp tuy nhiều nhưng 
chỉ có 5 nhóm(Tâm pháp, Tâm sở hữu pháp,Sắc pháp, Tâm bất tương 
ứng hành pháp, Vô vi pháp) và gom lại còn có hai: Sắc uẩn+ Thức 
uẩn. 

00.45.59: Trong 1 Tâm pháp của Đại thừa bách pháp có 24 thứ (lược kê) là hư: 
Pháp Bất tương ứng ( danh ngôn giả lập). 

00.47.25: " Tùy trần trục cảnh, ngã pháp hoạnh sanh, vô minh cứu cánh vọng 
thành, tham sân si mạn nghiệp hữu lậu". 

00.49.25: Có những pháp cần diệt( trộm, giết người) cũng có những pháp 
không diệt được( Tâm bất tương ứng chỉ là danh ngôn). 

00.50.47: " Xưa nay các pháp thật hay hư": Gọi các pháp thật nhưng không 
thật sự thật( Nhất thiết pháp như mộng, huyễn, bào ảnh...) chỉ nhìn ở 
mặt Hữu vi pháp. Các pháp gọi là hư( Tâm bất tương ứng). 

00.53.20: Pháp Hữu vi: Tâm pháp, Tâm sở hữu pháp, Sắc pháp, Tâm  bất 
tương ứng. 

00.54.05: Pháp Vô vi: Vô vi pháp. 

00.55.00: Đức Phật không là người giác ngộ tuyệt đối mà là bậc giác ngộ Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác( không có ai trên). 

00.57.04: Không có gì tuyệt đối. Vạn pháp nhân duyên trùng trùng vô tận cấu 
thành vũ trụ(Bản thể và hiện tượng.Hữu vi và Vô vi). Vô vi đối dãi 
với Hữu vi. Có Hữu vi mới có Chân như vô vi. 

01.02.52: " Cớ gì Phật dạy ly duyên cảnh": Vật chất →Cảnh.  

01.05.28: Thuyết duyên khởi duyên sanh của đạo Phật: 

 *Vật chất: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 1 phần của pháp. 
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 *Tâm(Thức): Thức uẩn, Hành uẩn, Thọ uẩn,Tưởng uẩn, 1 phần 
của Sắc uẩn. 

01.06.18: Không có gì tuyệt đối: Trong âm phải có dương, trong dương phải có 
âm. Trong Sắc uẩn có Thọ, Tưởng, Hành, Thức và ngược lại. 

01.08.00: Trong Tâm có Vật và ngược lại. Vật và Tâm hợp lại tạo nên Động 
vật cao cấp nhất là con người. 

Tham thieàn 16: HỌC VỀ CHỮ PHÁP 3 

00.06,30: Trên đường tu học cần học thiền định  chăc chắn được an lạc. 

00.08.10: An lạc suốt trong cuộc sống gọi là Vãng sanh cực lạc. 

00.09.14: Cúng bái, cầu nguyện không phải đạo Phật. 

00.10.44: Cảnh giới Cực lạc phải có sự đóng góp của chúng ta mới được Vãng 
sanh Cực lạc. Kể từ lúc phát tâm tu Tịnh độ đã được vãng sanh ngay 
trong đời sống chứ không đợi đến chết. 

00.13.31: Đạo Phật không chủ trương có cái hồn xách đi nước này hay nước 
khác để đến chỗ sung sướng hơn. 

00.14.01: Hàng ngày cần tư duy trong chánh niệm, điều thiện phát huy, xấu thì 
bỏ đi. 

00.16.13: Thiện có 11món: Tín, Tàm, Quý, Vô tham, Vô sân, Vô si, Khinh an, 
Bất phóng dật, Hành xả, Bất hại. 

00.17.52: Cần hóa giải tham vọng chứ không diệt vọng. 

" Chư ác mạc tác. Chúng thiện phụng hành" 

00.23.13: Tham thiền phân biệt Ngũ lợi sử và Ngũ độn sử để dễ tu hành. 

00.28.20: Học Phật nhìn đâu cũng thấy Pháp.  

00.30.22: Học Phật chỉ biết Tứ đế là chưa học sâu. 

00.53.10: Thân, khẩu, ý thanh tịnh (thập thiện nghiệp) là giới . 

00.55.22: Dựa vào Sắc uẩn mà học về Pháp bên mặt vật chất. Dựa vào Thức 
uẩn mà học về Tâm. 

01.01.27: " Xưa nay các pháp thật hay hư ? "(Hư: Chùa để làm gì?) 

01.07.44: Đệ tử Phật đừng để các pháp hữu vi nó hoành hành mình. 
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01.15.39: Pháp hữu vi là hiện tượng, gọi là thật của nhân duyên hòa hợp, của 
mộng, huyễn, bào, ảnh.   

01.15.59: Pháp Vô vi là bản thể, thật như nước biển không dễ diệt, không dễ 
sanh nhưng thật không tuyệt đối. 

Tham thieàn 17:  HỌC VỀ CHỮ PHÁP 4 

00.03.00: Rước Thay cúng để làm đám hoàn toàn không có trong đạo Phật. 

00.08.56: CHƠI! Thưa nếu có: 

Pháp lữ hỏi: huynh răng đứng nớ? 

Xin đáp: Đời tôi độc có chơi..." 

" Chơi chờ chân cứng đá mềm.  

Trời an biển lặng mọi miền nở hoa. 

 Chơi chờ Xuân đến  Đông qua.  

Cho tâm rỗng lặng như bầu thái hư" 

00.09.48: " Chơi như tuổi trẻ ngày nào. 

Nhìn trăng trăng sáng, nhìn trời trời xanh. 

Chơi chờ Di lặc hạ sanh 

Ô kìa! Di Lặc giáng sanh đã nhiều!" 

00.10.53: Ai cũng là Di Lặc, đương lai hạ sanh Di Lặc. 

00.11.40: Một lời dạy của Phật là một pháp. Một cách tu hành là một pháp. 

00.11.57: Lấy bốn câu kệ của ba đời chư Phật làm chuẩn để tu hành: 

" Chư ác mạc tác. 

Chúng thiện phụng hành. 

Tự tịnh kỳ ý. 

Thị chư Phật pháp". 
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00.16.51: Quán Pháp như thế nào? Thí dụ. 

00.25.00: Đệ tử Phật lập bàn thờ Phật như thế nào? Làm sao tìm Thầy dạy? 

00.37.45: Nói về Thức uẩn. 

00.48.02: Vạn pháp gồm: Hữu vi pháp (94 món)+ Vô vi pháp 

00.51.01: Tham thiền, Quán chiếu thấy vạn pháp giai không, duyên sanh như 
huyễn là đúng. Hữu vi và Vô vi đều không có gì. 

00.57.13: Học đạo, hành đạo là việc phải làm còn chứng đạo để cho thành 
phần nào chuyên môn. 

00.58.28: Duy thức học chia Thức uẩn thành ba món năng biến: Alayda, Mạt 
na, Tiền lục thức. 

01.03.18: Con người chết rồi Sắc uẩn tan rã. Phần Tâm(thọ, tưởng, hành, thức) 
tại sao còn cái hồn được? 

01.16.05: Pháp trần là bóng dáng của thanh hương vị xúc lưu lại trong ký 
não(ý thức). 

01.19.37: Tam tánh, Tam lượng, Tam cảnh trong Thức uẩn. 

Tham thieàn 18: HỌC VỀ CHỮ PHÁP 5 ; 

00.02.04: Chân lý duyên sanh của đạo Phật: "Thân ngũ ấm tan rã, uẩn nào trả 
về cho uẩn nấy". Không có linh hồn hay giác linh, thần thức đi về 
cõi nào nữa. 

00.14.22: Học đạo Phật, thờ cha mẹ như Khổng tử có hợp lý không? 

00.22.29: Khi cha mẹ ông bà qua đời mướn thầy làm đám cúng để trả hiếu là 
không đúng chân lý vì các thầy không cầu nguyện được. Nghiệp 
thiện ác của người quá cố không ai giúp đỡ được. 

00.24.57: Đệ tử Phật không thờ cha mẹ bằng cái vong hồn trên bàn thờ, báo 
hiếu cha mẹ là giữ gìn thân thể mình, sống theo đạo hạnh của cha 
mẹ, ông bà, tiên tổ... 

00.25.21: Cái hay của Khổng tử: " Lập thân hành đạo giương danh ư hậu thế. 
Dĩ hiển kỳ phụ mẫu hiếu chi chung giả". 

00.36.47: Pháp tức là Cảnh, Cảnh là Pháp.  

00.40.22: Vấn đề " Cớ gì Phật dạy ly duyên cảnh? Cảnh Pháp là hai? một? thế 
nào?" 
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00.41.59: Cái gì phía trước hay phía sau đều là Cảnh, vô số Pháp. Pháp là gì? 

00.43.09: Pháp là một biểu hiện của vật chất. Nó là nó không lẫn lộn với cái 
khác. Núi ra núi, voi ra voi... 

00.44.32: Cảnh: Nhiều pháp gộp lại. 

00.44.39: Nếu không tu học kỹ lưỡng Sắc có thể là Sắc trần, cho nên Phật dạy 
"Ly duyên cảnh". 

00.47.52: Người tu hành phải để ý Cảnh. Về vật chất Lục cảnh(Sắc, thanh, 
hương, vị , xúc, pháp)cảnh có thể là Lục trần (Sắc, thanh, hương, vị 
, xúc , pháp) trần là nguyên nhân gây đau khổ. 

00.57.49: Phải cảnh giác Lục căn. Lục căn có thể đắm đuối, trụy lạc sanh ra 
đau khổ đối với cảnh( Cảnh →Trần). 

00.58.19: Bước đầu tu hành: Phải phát Bồ đề tâm( rất quan trọng), hướng về 
giác ngộ, giải thoát( Bồ đề, Niết bàn). 

01. 10 .00:  Có 4 bước để phát Bồ đề tâm:  

Bước1:  Dùng huyễn Tâm ly huyễn Cảnh. 

Bước 2: Dùng huyễn Trí ly huyễn Tâm. 

Bước 3: Dùng huyễn Không ly huyễn Trí. 

Bước 4:  Dùng Vô sở ly ly huyễn Không. 

Tham thieàn 19: LẠI HỌC VỀ CHỮ PHÁP . 

00.02.25: Tứ đế là giáo lý căn bản của đạo Phật. 

00.03.03: (Vô sanh, Vô lượng, Vô tác) tứ đế  đi đến Niết bàn vô thượng.  

00.20.30: " Pháp pháp xưa nay chẳng pháp gì! 

Gọi là "không pháp" cũng buông đi 

Như Lai dạy rõ đường"không pháp" 

Còn gọi đây...kia...chẳng pháp chi! 

                                                          (Lại học về chữ pháp)  

00.24.03: Cần học thuộc: " Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh 
như lộ diệc như điện ưng tác như thị quán" . 
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00.24.51: " Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng.  

                Nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến  Như Lai". 

                                                                         ( Kinh Kim Cang Bát Nhã) 

00.29.16: " Pháp pháp xưa nay chẳng pháp gì!": " Pháp pháp bổn vô pháp. Vô 
pháp pháp diệc pháp. Ngã phó vô pháp thời. Pháp pháp hà tằng 
pháp". 

00.33.36: " Pháp pháp hà tằng pháp": Các pháp vốn có nhưng tướng các pháp 
là vô ngã, tánh là không có gì. 

00.35.37: Tam pháp ấn: " Không, Vô tướng, Vô tác hoặc "Vô tác, Vô tướng, 
Vô nguyện". 

00.38.17: Có nhiều thứ Bồ đề( Thanh văn Bồ đề, Duyên giác Bồ đề, Vô 
thượng Bồ đề) Niết bàn cũng vậy. 

00.38.41: Ngoài thì giờ làm ăn nên tập nghe kinh, nghe chánh pháp để huân 
tập chánh niệm không làm việc sai lầm.  

00.41.31: " Thực tướng vạn pháp là vô tướng. 

                   Vô tướng bất tướng cố danh thật tướng". 

                                                        ( Kinh Đại thừaVô lượng nghĩa) 

00.49.47: "Pháp pháp xưa nay chẳng pháp gì! Gọi là không pháp cũng buông 
đi": Pháp pháp bổn vô pháp. Vô pháp pháp diệc pháp. 

00.55.39: Đạo Phật rời thế gian không phải đạo Phật. Giáo lý đạo Phật cốt dạy 
cho những người đệ tử Phật trong thế gian. 

00.55.57: Khổng Minh Gia Cát Lượng:" Mưu sự tại nhơn, thành sự tại thiên". 
(Nhơn nguyện như thử như thử , thiên lý dị nhiên dị nhiên). 

00.59.38: " Sư tử trùng sư tử nhục". 

01.01.36: Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ có là do chấp, cầm mà không buông 
bỏ. "Pháp pháp xưa nay chẳng pháp gì! Gọi là không pháp cũng 
buông đi". 

01.04.21: Như Lai dạy rõ đường"không pháp" 

Còn gọi đây...kia...chẳng pháp chi! 
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( Cầm rồi phải buông . Cho nên không cần cầm, nắm thì khỏi 
buông.). 

Tham thieàn 20 : TA BÀ - CỰC LẠC 1 

00.04.00: " Cực lạc là đây tại cõi này. 

Xin đừng vọng ngoại hướng phương Tây 

Đông Tây quả đất xoay di chuyển 

Rạng sáng là Đông, sẩm tối Tây". 

00.18.17: Cái gì ngày nay, phát minh ra giống như lời Phật đã nói đó là CHÂN 
LÝ. Thí dụ : Ánh sáng mặt trời nóng, có đủ các màu. 

00.20.29: Phật dạy: Cực lạc-Ta bà không ở hướng mặt trời lặn.  

00.21.56: Giải thích ra sao câu: " Nam mô pháp giới tàng thân A Di Đà Phật"? 

00.24.12: Thân Phật A Di Đà ẩn tàng trong pháp giới. 

00.25.33: Giới: 1/Quốc độ thế giới gồm không gian và thời gian. 

2/ Nhân sanh ra hiện tượng vạn pháp. 

00.28.31: Pháp giới tàng thân tùy xứ hiện. 

00.33.42: Phật A Di Đà len lỏi trong tâm tưởng thanh tịnh chúng sanh . 

00.35.40: " Thiên giang hữu thủy, thiện giang nguyệt". 

00.37.51; Tu pháp môn tịnh độ cũng là tu thiền. 

00.38.20: Làm chủ tâm của mình không cần chuỗi.  

00.41.53: " Rồi tất cả khỏi tu không cần chứng. 

 Đó là hạng đại thừa thiện sĩ tồi lợi căn. 

Diệt Kiến Tư, diệt hết Cái, Thập triền.  

Rồi tất cả khỏi cần để tâm tu chứng" 

00.42.57: Vãng sanh: Giống như lịch sử sang trang. 

00.46.09: Quốc độ: Độ là cõi, cảnh giới. 
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00.47.11: Nước Cực lạc : Thường tịch quang, luôn vắng lặng, sáng tỏ không 
vô minh phiền não. 

00.48.13: Tu pháp môn tịnh độ thường làm chủ tâm mình, tâm luôn vắng lặng, 
tịch quang. cảnh giới tịnh độ là cảnh giới thường tịch quang, cực 
lạc. 

00.49.22: Quốc doanh Cực lạc tịch quang chơn cảnh cá trung huyền là bản lai 
diện mục của tâm ta. 

00.49.55: Cá trung huyền : Quan trọng vì Cảnh giới cực lạc ngay chỗ ta đang 
ở, trước mắt ta. 

00.58.35: Đạo Phật dạy Ngũ uẩn vô ngã, chết rồi uẩn nào trả về cho uẩn nấy 
nên tập xem thường ngũ uẩn giai không, không quan trọng chết phải 
chôn ở đâu. Pháp giới bất nhị. 

01.03.00: Có thật cõi nước của Phật Di Đà toàn là lưu ly vàng bạc không? 

01.06.16: Nước Cực lạc thì tất cả đều do sự tốt đẹp trong sáng, thanh tịnh tạo 
nên ( thế giới tất đàn). 

Tham thieàn 21 : TA BÀ - CỰC LẠC 2 

00.02.40: Cảnh giới toàn vàng bạc, lưu ly ... trong nước Cực lạc chỉ là phương 
tiện, không cho là quý. Chỉ có giác ngộ, giải thoát là  quý trong đạo 
Phật. 

00.07.07: Thế giới Cực lạc đối lập với thế giới Ta bà.  Thế giới Ta bà là gì? Ở 
đâu? 

00.08.08: Ta bà: Cam nhẫn. Chúng sanh sống trong Ta bà thường kham nhẫn 
và chịu đựng 3 loại khổ: Khổ khổ (Khổ thân và tâm), Hành khổ, 
Hoại khổ. 

00.13. 13: Thế giới Ta bà rộng lớn bao nhiêu? 

00.16.50: Núi Tu Di không có  mà chỉ nhận thức bằng khái niệm. 

00.19.52: Loại người nhận thức tổng quát về định tinh, hành tinh, các thiên thể 
nằm ở  Nam thiệm bộ châu. 

00.20.41: Tiểu thế giới: Gồm Núi Tu di bao bọc biền và núi 8 lần . 

00.20.57: Tiểu thiên= 1.000 tiểu thế giới, Trung thiên= 1.000 tiểu thiên; Đại 
thiên= 1.000 trung thiên. 
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00.21.45: Cõi Ta bà có Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ = Tam thiên đại 
thiên thế giới . 

00.22.23: Cõi Ta bà là Vũ trụ ( không gian vô tận+ thời gian vô cùng). Tam 
giới( dục, sắc, vô sắc giới) ở trong cõi Ta bà.  

00.23.57: Bất cứ chúng sanh nào sống trong cõi Ta bà đều bị sự đau khổ giống 
nhau. Đức Phật Thích Ca đã chỉ chúng sanh cách vượt qua đau khổ 
của tam giới bằng cách tham thiền. 

00.26.26: Vượt qua đau khổ của 3 cõi gọi là Vãng sanh Cực lạc. 

00.28.08: Cực lạc ở trong vùng đất Ta bà và Ta bà cũng nằm trong Cực lạc 
giống như chỉ một bàn tay úp hay ngửa mà gọi Cực lạc(buông bỏ ) 
hay Ta bà(tham lam..) vậy thôi. 

00.30.37: Do đó Thế giới Cực lạc hay Ta bà không có ranh giới và ở ngay 
trong hiện tại. 

00.35.11: Cõi Dục, Sắc, Vô sắc là gì? Ở đâu? 

00.35.56: Muốn được vãng sanh Cực lạc phải vượt khỏi 3 cõi(Sắc, Dục, Vô sắc 
giới) trong cõi chịu đựng Ta bà.  

00.38.11: Trong việc tu tập, đầu tiên chúng ta phải nhận thức được cái quả khổ 
chúng ta đang khổ, có thật sự khổ không( tham danh...)? 

00.43.46: Quán chiếu quả khổ có thật rồi tìm nguyên nhân. 

00.45.07: Đừng tham dục, dục sanh vọng. "Đa dục vi khổ sanh tử bì lao tùng 
tham dục khởi. Thiểu dục vô vi thân tâm tự tại". 

00.49.16: Ra khỏi cõi Dục là một điều kiện vãng sanh Cực lạc. 

00.49.27: Tập bỏ Tham dục(ái dục, vật dục, tài dục, thực dục, sắc dục, dâm 
dục, thụy dục). 

00.55.17: Quên tham thiền, tư duy, quán chiếu dễ lọt vào cõi Sắc(đam mê vật 
chất). 

01.02.07: Vô sắc do con người tưởng tượng ra, tin tưởng thần thánh, bề trên.  

01.06.19: Đạo Phật không tin bất cứ thần linh nào, hồn vía ông bà nào. 

01.12.25: " Nhược nhơn dục liễu tri.  

Tam thế nhất thiết Phật.  
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Ưng quán pháp giới tánh. 

Nhất thiết duy tâm tạo" 

01.22.39: Đạo Phật không phải nhất thần giáo nên không cầu khẩn van xin một 
đấng bề trên nào kể cả ông Phật. Học giáo lý Phật dạy thực hành, 
không cần cúng lạy Phật. 

Tham thieàn 22 : TA BÀ - CỰC LẠC 3 

00.02.26: Bước đầu tu hành phải để ý tham thiền→tư duy quán chiếu→nhận 
thức đúng sai. 

00. 04.16: Tu là sửa 3 nghiệp ác của ý ( tham, sân, si, ác kiến), nên mua Phật 
lớn để lạy là không đúng. 

00.15.40: Bài thơ " Lễ an vị thánh tượng". ( Anh đã sanh rồi em chửa sanh. Em 
vì vị ngã quá đành hanh....) #  Đơn Hà thiêu mộc Phật. 

00.25.06: Để ý vấn đề lạy lục. Lạy ai?  

00.32.05: Đúc Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta bà. Chúng sanh trong cõi Ta 
bà bị đau khổ không do cảnh Ta bà làm. Thực tánh của chúng sanh 
cũng giống như cỏ cây hoa lá, không là nguyên nhân đau khổ của 
kiếp con người. 

00.33.04: Theo đạo Phật, con người sanh ra không phải là khổ nhưng thực tế 
con người vẫn bị khổ là sao? 

00.33.40: Thân con người kết hợp bởi ngũ ấm bị chi phối với 3 khổ, 8 khổ 
trong tứ đế nên khổ. Tu tập cho đến thân ngũ uẩn thì nhẹ khổ. 

00.41.16: Là đệ tử Phật phải tu theo lời Phật dạy để sửa những sai lầm đừng 
cầu nguyện van xin không có giải thoát. 

00.43.03: Phật là Giác giả, người giác ngộ chân lý có giải thoát, an lành trong 
cuộc sống, không nói, nghĩ, làm ác, không do cầu nguyện mà được. 

00.44.17: Cần phân biệt ngũ ấm và ngũ uẩn, để biết khi chết ấm nào trả về cho 
ấm nấy không còn một ấm tạo nên thần hồn.  

00.55.04: Tu hành để ra khỏi Tam giới tức ra khỏi cõi Ta bà. 

00.56.11: Chúng ta là người trong cõi Ta bà do thân ngũ ấm hợp thành, không 
phải thân ngũ uẩn. Tu gột rửa Kiến, Tư hoặc trong tam giới, thân ngũ 
ấm sẽ là ngũ uẩn, ra khỏi Ta bà, vãng sanh Cực lạc ngay trong cõi 
này. 
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01.02.19: Ta bà, Cực lạc không phải hai cũng không là một. Thế giới Cực 
lạc cũng là thế giới Niết bàn. 

01.04.37: Cực lạc là cảnh giới tột vui, Đức Phật và các đệ tử đã được vãng 
sanh Cực lạc ngay lúc còn ở trên mặt đất. Do đó Ta bà Cực lạc không 
sai. 

01.05.37: Đệ tử Phật không bao giờ chủ trương chết rồi còn cái hồn. 

01.09.25→01.10.05: Con người sanh ra không có tội. 

01.10.12: Thân ngũ ấm là nguyên nhân gây đau khổ. Vậy cái gì làm ra nó? 

01.14.27: Căn Cảnh tự nó thanh tịnh, bản thể vốn tịnh minh do ngũ uẩn bị 
nhiễm ô nên đau khổ( ngũ ấm). Các bậc A la hán trở lên sống bằng 
thân ngũ uẩn không vô minh phiền não, chúng ta cũng có thể sống 
được như vậy mà không phải do cầu nguyện. 

01.18.00:" Kim sanh tiện tu quyết đoán. Tưởng liệu bất do biệt nhơn" 

Tham thieàn 23 : TA BÀ - CỰC LẠC: NGUYÊN NHÂN LÚN SÌNH 
TRONG TAM GIỚI: KIẾN HOẶC, ngày 18/4/2008 

00.02.56: Cần để ý: Ngũ uẩn - Ngũ ấm; Lục cảnh- Lục trần. 

00.07.19: Thân ngũ ấm ở cõi Ta bà bị ảnh hưởng bởi 3 cách sống: Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới (van vái, cầu xin....). 

00.09.15: Tham thiền: Nghe→Nhận xét, phân tich đúng , sai. 

00.12.50: Cảnh giác tưởng mình tu nhưng thật sự không biết gì về đạo Phật 
qua bài thơ " Hối hận": 

 " Cúng bái ông gì chẳng nhớ tên 

Đầu năm nộp lễ cúng Kỳ yên 

Thế nhưng bệnh tật hên xui mãi. 

Uổng quá tiền toi tật vẫn mang" 

00.18.00: Cúng Kỳ yên: Cúng cầu an (yên là an). 

00.25.42: Người Phật tử học tu lúc đầu chưa cần tụng kinh mà phải học kinh, 
tìm hiểu Phật dạy gì trong các bộ kinh. Thí dụ. 

00.34.51: Đến trước bàn thờ Phật, tụng kinh kêu Phật phải chứng minh là tội 
lỗi, hành hạ Phật chẳng khác nào Phật bị quả báo. 
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00.35.19: + Vấn đề tụng kinh: Phật tử nên nhờ các thầy hướng dẫn học kinh 
mà không tụng. 

+ Vấn đề ăn chay: Chưa cần thiết, hạn chế giết mổ thú vật, nên mua 
thực phẩm đã làm sẵn. 

00.39.35: Cần tu tập hạnh viễn ly, xa lìa tham vọng của 3 cõi dục, sắc và vô 
sắc để ly sanh hỉ lạc. 

00.41.32: Tụng kinh là sai lầm. Niệm Phật kêu tên đức Phật càng sai lầm( 
niệm: ghi nhớ). 

00.45.28: Phải hiểu niệm Phật là nhớ đấng giác ngộ để làm theo hạnh của đấng 
giác ngộ. 

00.55.08: +Vấn đề ăn:"Không thấy, không nghe, không nghi" 

+ Vấn đề niệm Phật: " Niệm Phật giả kỉnh Phật chi đức" 

00.59.40: Làm thế nào ra khỏi cõi Ta bà?  

01.01.00: Ra khỏi Tam giới là căn bản trong các pháp môn tu. 

01.07.00: Xuất gia cũng như tại gia, đầu tiên cần phải học: Kiến hoăc và Tư 
hoặc. 

01.09.00: Nguyên nhân lún sình trong Tam giới đó là Kiến hoặc( Sai lầm do 
thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết). 

01.11.00: Kiến hoặc: Thân kiến( chấp bản ngã tự thân, ngã sở hữu) 

Tham thieàn 24 : TA BÀ - CỰC LẠC: NGUYÊN NHÂN LÚN SÌNH 
TRONG TAM GIỚI: KIẾN HOẶC (Thân kiến, Biên kiến) ngày 
19/4/2008 

00.04.02: Sau khi thành đạo, đức Phật dạy Tứ đế cho nhóm Kiều Trần Như.  

00.07.00: Giáo lý Tứ đế: 1/Nhân quả khổ: Quả(khổ đế); Nhân(tập đế: kiến 
hoặc, tư hoặc).  

00.09.10: 2/ Nhân quả an lạc: Niết bàn quả an lạc(37 phẩm trợ đạo) 

00.11.08: Chết ngắn, chết gọn là vãng sanh. 

00.16.29: Điều kiện vãng sanh Cực lạc. 

00.21.25: Để được vãng sanh phải thanh toán nợ nần: Kiến hoặc+ Tư hoặc. 
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                + 6 món căn bản phiền não(tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến) 

                + Kiến hoặc: Ngũ lợi sử: Ác kiến (thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến 
thủ, giới cấm thủ). 

+ Tư hoặc: Ngũ độn sử(tham, sân, si, mạn, nghi). 

00.39.06: 1/ Thân kiến: Chấp ngã, ngã sở hữu sai lầm. Phải thấy cho được ngũ 
ấm giai không. 

00.41.31: Điều kiện tiên quyết của người học đạo là phải tập xem thường bản 
ngã, ngã sở hữu. 

00.51.29: 2/ Biên kiến: bên đoạn(chết mất luôn), bên thường(chết còn linh 
hồn). 

01.00.00: Theo đạo Phật, chết rồi tùy tánh nghiệp mà thành một loài động vật 
cao cấp khác không còn biết gì về đời trước. 

Tham thieàn 25 : TA BÀ - CỰC LẠC: NGUYÊN NHÂN LÚN SÌNH 
TRONG TAM GIỚI: KIẾN HOẶC (Tà kiến), ngày 20/4/2008 

00.08.00: Muốn được giải thoát phải thực hành Thập thiện nghiệp, loại bỏ 
Thập ác nghiệp.  

00.14.30: 3/ Tà kiến là thế nào? 

00.15.40: Đạo Phật không chủ trương có cái hồn. Không chủ trương Sắc uẩn 
tiêu tan, thọ, tưởng, hành đâu trả về đó, còn thức uẩn sẽ trở thành cái 
hồn cho các thầy chùa đưa đi là điều không có . 

00.16.30: " Quán tự tại Bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến 
ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách".  

00.16.47: Tu tới địa vị A la hớn thấy được ngũ uẩn giai không. 

00.17.30: Chưa tới địa vị A la hớn còn thân ngũ ấm, chưa đạt tới ngũ uẩn giai 
không nên không thể vãng sanh cực lạc. Thí dụ. 

00.22.48: Tà kiến biểu lộ qua cái gì? 

01.09.00: Không tin tin dị đoan, mê tín hoang đường là rời khỏi tà kiến. 

Tham thieàn 26 :TA BÀ - CỰC LẠC: NGUYÊN NHÂN LÚN SÌNH 
TRONG TAM GIỚI: KIẾN HOẶC ( Tà kiến, Kiến thủ kiến), 
ngày 21/4/2008 

00.03.50: Ta bà và Cực lạc là hai mặt đối lập trong cùng một bầu vũ trụ. 
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00.11.48: Cực lạc là mặt bản thể thanh tịnh, Ta bà là mặt duyên sanh hiện 
tượng. 

00.16.13: Một vũ trụ hay một gia đình có thể rất vui(Cực lạc) hay cực khổ(Ta 
bà). 

00.26.27: Người đệ tử Phật sống trong thế giới siêu hình là Tà kiến. 

00.26.45: Đọc bài thơ Hối hận:  

 " Cúng bái ông gì chẳng nhớ tên 

Đầu năm nộp lễ cúng Kỳ yên 

Thế nhưng bệnh tật hên xui mãi. 

Uổng quá tiền toi tật vẫn mang" 

00.34.40: Thập triền: Mười món ràng buộc(vô tàm, vô quý, tật, san, hối, miên, 
điệu cử, hôn trầm, phẫn, phú). 

00.47.01: Thích lễ bái, van xin cầu nguyện là Tà kiến, Vô sắc giới. 

00.47.16: Vũ trụ tự nó có một. Thanh tịnh như Cực lạc hay đau khổ như Ta bà 
đều do con người làm nên. 

00.48.01: Kiến thủ kiến: Bảo thủ chấp mắc cái hiểu biết của mình(đốt vàng 
mã, làm mộ bia...) 

00.49.56: Chất nhiễm ô của Thân kiến, Biên kiến, Tà kiến, Kiến thủ kiến, Giới 
cấm thủ kiến đi một lượt với thân ngũ ấm. 

01.01.40: Bài thơ Nấm mồ đồi hoang: 

" Chiếc mộ ai nằm giữa nắng trưa? 

Vi lô hiu hắt khóm lưa thưa 

Ve sầu ngâm khúc buồn thiên cổ 

Bìm bịp thông tin nước lớn chưa? 

An giấc ngàn thu yên đẹp quá! 

Sống cày năm tháng mộng say sưa! 

Mồ cao tháp rộng trò hư giả 
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Tăng tục kình nhau luận thấp cao!" 

Tham thieàn 27 :TA BÀ - CỰC LẠC: NGUYÊN NHÂN LÚN SÌNH 
TRONG TAM GIỚI: KIẾN HOẶC (Kiến thủ kiến), 
ngày 22/4/2008 

00.03.07: Sai lầm lớn: 1/ Cảnh giới Cực lạc Tây phương phía mặt trời lặn. 

  2/ Cảnh giới Niết bàn. 

00.03.40: Chình xác: Cảnh giới Ta bà, Cực lạc và Niết bàn ở ngay trong vũ trụ 
này do sai lầm về Kiến hoặc, Tư hoặc mà sanh ra phiền não. 

00.07.16: Niết bàn đức Phật Thích Ca chứng đắc ở  trên mặt đất này do loại 
trừ: Kiến hoặc, Tư hoặc, Trần sa hoặc, Vô minh hoặc. 

00.08.00: Kiến, Tư hoặc: Sai lầm thô trọng tác động ngay trong cuộc sống. 
Trần sa hoặc: Sai lầm của bậc A la hớn.(chỉ có Niết bàn tiểu thừa), 
Duyên giác(Niệt bàn trung thừa). 

00.11.37: Đệ tử Phật không dùng từ " hưởng" khi gột rửa hết hoặc Kiến Tư mà 
gọi là "thọ dụng Niết bàn", trở về thân ngũ uẩn vốn có. 

00.20.46: Bài thơ:" Giác ngộ ai bì đức Thích Ca. 

Đời tôn giáo chủ cõi Ta bà. 

Kinh truyền độ thế ba trăm hội. 

Mà phải ngồi nghe tụng Pháp hoa" 

00.33.57: Phật Thích Ca không hề thương ai hết mà thương tất cả chúng sanh.  
Thí dụ. 

00.46.24: Trách nhiệm của người xuất gia đối với người đệ tử tại gia rất quan 
trọng. 

00.47.46: Bài thơ "Chùa cháy":  

" Thế tôn sao chẳng động tâm từ. 

Lửa cháy chùa tan Phật hóa tro! 

Sống chết mặc bay nhìn chẳng cứu! 

Trong chùa không Phật thật hay sao?" 

00.59.41: Đám tang rước thầy cúng là Kiến thủ kiến. 
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01.16.04: " Địa Tạng tu hành phước mỏng te 

Thưa ngài Địa Tạng phải chăng? hè? 

Nếu không, ai lãnh ngành chăn mộ! 

Nghĩa địa buồn tênh vẫn giữ nghề..." 

01.20.22: Địa Tạng là tâm địa chúng ta. 

Tham thieàn 28 :TA BÀ - CỰC LẠC: NGUYÊN NHÂN LÚN SÌNH 
TRONG TAM GIỚI: KIẾN HOẶC (Kiến thủ kiến), 
ngày 22/4/2008 

00.04.42: Câu đối 1: "Kịch trần duyên một giấc vàng. 

   Giới Định Tuệ tu nhân thành Phật" 

Câu đối 2: "Tranh thế sự trăm năm bạc  

   Tham Sân Si mang nghiệp vào thân" 

00.40.38: Giảng kinh Pháp Bảo đàn nói tổ Huệ Năng xin miếng đất bằng tọa 
cụ về sau tung ra bằng cả xã, huyện là không đúng với đạo Phật. 

00.42.40: Học đạo Phật phải Văn nhi Tư , Tư nhi Tu không nên mê tín dị đoan. 

00.44.58: Phật không có trong bất cứ hình thức nào khác lạ với con người. 
Phật là người trí tuệ cực kỳ, giác ngộ chân lý vô thượng không còn 
vị nào trên. 

00.46.16: Không có Phật sống. Người dứt bỏ hết Kiến Tư hoặc, Trần sa hoặc 
Vô minh hoặc là Phật, Phật vẫn còn đi trên mặt đất. Còn vô minh 
phiền não là Bạc địa phàm phu. 

00.48.40: Không có Phật chết nên không hề có Phật sống.  

00.55.52: Ôm nguyên bộ kinh tụng là làm cho Phật bị quả báo. 

00.56.48: Thiền định là nhìn vạn pháp qua nhãn quan của Phật giáo. Ôm kinh 
tụng không phải là tu. 

00.57.21: " Liễu triệt tam vô hốt kiến thiền minh giai đạo lý. 

Liễu tri thất đại trực quan sương đầu lạc diệp thị thiền na"  
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01.05.22: Hãy coi chừng những người ôm kè kè quyển kinh. Hãy coi chừng 
những người bạn đạo tụng kinh từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều đi theo 
chỉ vô tình làm Phật đau khổ. 

01.05.50: Bài thơ  Quả báo của Phật: 

                  " Giác ngộ ai bì đức Thích Ca 

Đời tôn giáo chủ cõi Ta bà 

Kinh truyền độ thế ba trăm hội 

Mà phải ngồi nghe Phật Thích Ca" 

Tham thieàn 29 : TA BÀ - CỰC LẠC: NGUYÊN NHÂN LÚN SÌNH 
TRONG TAM GIỚI: KIẾN HOẶC (Giới cấm thủ 
kiến), ngày 24/4/2008 

00.18.58: Kiến thủ kiến: Cái thấy biết bảo thủ cái thấy biết của mình.  

00.21.17: Giới cấm thủ kiến là chấp mắc sai lầm, bảo thủ về giới cấm. 

00.24.14: Giới là những điều răn. Giới điều chủ nghĩa do những người trong 
tôn giáo đặt ra có đúng sai. 

00.24.59: Hỏi: Tu đạo gì? Phật giáo. Phật giáo là gì? Phật giáo là lời dạy của 
Phật. Câu trả lời đúng. 

00.25.32: Hỏi: Tu đạo gì? Tôn giáo tôi là Phật giáo. Câu trả lời sai. 

00.25.44: Vì sao trả lời Tôn giáo tôi là Phật giáo lại sai? 

00.56.51: Đừng xem thường Kiến hoặc, Tư hoặc. Đó là nhân luân hồi sanh tử. 

01.03.10: " Nhân chi sơ tánh bổn thiện" của đạo Khổng chỉ là hiện tượng trong 
đạo Phật. 

Tham thieàn 30 : TA BÀ - CỰC LẠC: NGUYÊN NHÂN LÚN SÌNH 
TRONG TAM GIỚI: TƯ HOẶC 1 , ngày 25/4/2008 

00.13.24: Nếu nhân chi sơ tánh bổn thiện thì không có tôn giáo. Đạo Phật cho 
rằng " nhân chi sơ tánh vô ký". 

00.15.41: Bất cứ học kinh luật luận gì đều cần thiền định. Không có lạc thiền 
.nếu không mê tín sống trong vô sắc giới(mẹ Quan âm..) 

00.17.46: Tu giới để có định. Định để có tuệ nên không có vấn đề lạc thiền. 
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00.27.37: Tư hoặc là Ngũ độn sử(tham, sân, si, mạn, nghi)  

00.28.50: Tham là tánh không chất. 

00.30.41: Học Phật đừng có thấy mình tu.  

00.30.48: Thơ rằng: " Đường đời nhiều nẻo lắm long đong. 

Không có không không, có cũng không. 

Pháp lữ hỏi: huynh  răng đứng nớ. 

00.42.50: Kinh Tứ thập nhị chương:  

" Tu vô tu tu.  

Hành vô hành hạnh. 

Ngôn vô ngôn ngôn. 

Chứng vô chứng chứng" 

00.49.30: Tư hoặc đeo đuổi ta khi vừa mới chào đời. 

00.57.22: Khi ngũ ấm sanh ra có 2 thành phần: 1/ Trong sáng thanh tịnh không 
phiền não. 2/ Nhiễm ô gây đau khổ, ô trược trong cuộc sống. 

01.00.34: Kinh Thủ Lăng Nghiêm: " Chơn giác vô công. Căn trần hà cựu".  

01.01.48: Giáo lý đạo Phật chỉ rõ không phải có thân là có khổ. Khổ do không 
làm chủ được sáu căn. 

01.04.26: Tu là phải tập(không sợ chết). 

01.07.12: Tham sân si mạn nghi ác kiến là Tâm sở hữu pháp, căn bản phiền 
não. 

Tham thieàn 31 : TA BÀ - CỰC LẠC: NGUYÊN NHÂN LÚN SÌNH 
TRONG TAM GIỚI: TƯ HOẶC 2 , ngày 26/4/2008 

00.00.59: Kiến Tư hoặc là hoặc giới nội, những sai lầm làm con người không 
ra khỏi tam giới. 

00.03.37: Trần sa hoặc là hoặc giới ngoại, sai lầm của người Trung thừa, A la 
hớn, Bích Chi Phật. 

00.06.20: Tu Lục độ để hóa giải tánh tham.  Lấy bố thí hóa giải xan tham. 
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00.11.36: Tư hoặc thứ nhất: Tham là Tánh, không phải vật chất nên không 
dùng sức lực diệt được mà phải dùng trí, dùng bố thí để hóa giải xan 
tham. 

00. 11.50: Làm cách nào để bố thí được giải thoát? 

00.12.30: Bố thí bằng tiền chỉ cứu ngặt không cứu được nghèo. 

00.15.06: Bố thí gồm: Tài thí, Pháp thí, Vô úy thí.  Pháp thí và Vô úy thí quan 
trọng nhất. 

00.19.45: Không tham là bố thí ba la mật. 

00.20.06: Tư hoặc thứ hai: Sân. 

00.25.44: Bỏ tham thì bỏ sân. Muốn bỏ tham thì đừng si, tu trí tuệ, bằng cách 
tham thiền. Do đó phải tìm thầy dạy tham thiền( cần cảnh giác khi 
tìm thầy). 

00.34.57: Lời cúa một Lão tăng khi bệnh sắp chết: 

" Ta tụng cầu an khắp bá gia. 

  Giờ này bệnh tử thúc thôi ta. 

  Nam mô Phật cúng con với. 

  Văng vẳng từ xa không được đâu" 

00.36.01: Không được gì khi cầu an, cầu siêu 

        " Khấn bái ông gì khấn bái ai. 

 Bao năm khấn lạy bấy năm cầu.  

Khấn nguyền không được hên xui mãi.  

Bá ngọ ông nào nhận lễ tao". 

00.37.19: Tham, sân, si không tách rời nhau, tương quan tác động rất chặt chẽ. 

00.38.13: Tư hoặc thứ ba: Si. Si là vô minh. 

00.45.42: Tham sân si phải tập hóa giải đồng thời. Si là gốc là vô minh. Vô 
minh nên không thấy ngũ uẩn giai không, ngũ ấm vô ngã sanh chấp 
ngã, nhơn, thọ mệnh. 

00.54.36:Tham sân si là Tam độc. Lấy Lục độ mà hóa giải tham sân si. 



 

 

35

35

+ Lấy Bố thí hóa giải Tham. 

+ Lấy Nhẫn nhục(sanh nhẫn và pháp nhẫn) chế ngự Sân nhuế. 

00.59.42:  + Lấy Trí tuệ hóa giải Ngu Si. 

01.00.40:  Công dụng Bát nhã độ lớn lao hơn 5 độ trước. Bố thí, trì giới, tinh 
tấn, thiền định, nhẫn nhục không thành Phật được, chỉ là duyên 
nhơn thành Phật. 

01.02.03:  + Lấy Tinh tấn độ Biếng lười. 

+ Lấy Thiền định độ Tán loạn 

01.07.43: Mục đích tu hành là giải thoát chứ không thành ông gì. Giải thoát do 
chính mình nếu tu đúng, được vãng sanh cực lạc ngay hiện tại. 

01.09.33: 4/ Tư hoặc thứ tư là Mạn, gồm: 

+ Ngã mạn: Đề cao mình. 

+ Tăng thượng mạn: Riêng cho đệ tử Phật, chưa chứng đắc cho 
mình chứng đắc, giác ngộ. 

+ Ty liệt mạn: Coi mình quá thấp. 

01.18.30: Chúng ta hiện là Phật theo Lục chủng tức Phật, thành Phật từng phần 
bao nhiêu phần trăm, nên không nên tự ty khinh mình, không cần lạy 
lục van xin. 

Tham thieàn 32 : TA BÀ - CỰC LẠC: NGUYÊN NHÂN LÚN SÌNH 
TRONG TAM GIỚI: TƯ HOẶC 3 , ngày 27/4/2008 

00.01.08: Bài thơ "Ta bà- Cực lạc": 

" Cực lạc là đây tại cõi này. 

Xin đừng vọng ngoại hướng phương tây. 

Đông Tây quả đất xoay di chuyển 

Rạng sáng là Đông, sẩm tối Tây". 

00.20.45: An lạc bậc thấp: Tam quy, ngũ giới( bất sát, bất đạo, bất dâm...)  

An lạc bậc trung: Thập thiện nghiệp(bất sát, bất đạo, tà dâm...) 
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00.32.18: Kiến, Tư hoặc là nguyên nhân làm con người không đến Niết 
bàn(thế giới Phật Thích Ca), không được Cực lạc(A Di Đà). 

00.36.03: Niết bàn và Cực lạc tên thì hai nhưng thật sự là một, chỉ là sự an vui 
tột đỉnh, không có các điều khổ do tâm con người kiến tạo ra. 

00.44.14: Ý nghĩa bài thơ " Tiếng vọng linh sàn" 

00.55.00: Hồng danh sám hối lạy 108 Phật do Bất động pháp sư  lựa ra. Thật 
sự không lạy vị Phật nào cũng sám hối được. 

00.58.18: Phật A Di Đà: Pháp thân Phật(thế giới bản thể). 

 Phật Thích Ca: Ứng thân Phật(thế giới hiện tượng). 

00.59.03: Một đức tánh giác ngộ là một vị Phật nên không cần lạy lục van xin. 

01.01.31: Pháp thân chỉ có một danh hiệu là tánh thanh tịnh trong sáng không 
khổ đau, là hằng hà sa số Phật. 

01.02.45: Phật A Di Đà: " Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt. 

                         Vạn lý vô vân vạn lý thiên" 

01.04.58: Cúng là cung cấp bồi dưỡng tâm thanh tịnh để phụng dưỡng cho 
pháp thân. 

01.06.06: Bài kinh Tắm Phật là tắm gội Như Lai, tạo trí thanh tịnh, rửa trôi ngũ 
trược của chúng sanh để chúng sanh cùng chứng pháp thân thanh tịnh 
như Như Lai. 

01.10.31: Dự lễ Phật đản mà không học kinh điển, không gột rửa được ngũ 
trược trong tâm thì không được lợi bao nhiêu. 

01.12.27:" Tỳ gia tằng lý bất tùng sanh. Ta la thọ giang bất tằng diệt":  Mọi 
người đều chung cùng pháp thân(tỳ lô giá na) không hề sanh, không 
hề diệt. Phật Thích Ca là ứng thân, không hề có sanh. 

01.18.57: Thấy tắm Phật là mắt đã bị bụi rớt vào. 

Tham thieàn 33 : NIỆM PHẬT 1 , ngày 28/4/2008 

00.06.54: Bài thơ "Niệm Phật": 

" Niệm Phật cho ta nhớ Phật hoài. 

Thế tôn toàn trí rõ không ngoa 
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Tán dương Giác giả tâm thanh khiết 

Ai ngộ mê nhơn ý nhiễm ô 

Gieo hạt khổ qua thu trái đắng 

Trồng cây đậu lạc nhặt nhân bùi 

Mực đen son đỏ tùy ưa thích 

Tự quyết đời ta khỏi hỏi ai! " 

00.12.13: Giải thích đề tài "Niệm Phật". 

00.14.18: Niệm Phật là cảm Phật chi đức. Niệm là nhớ. 

00.23.50: Kêu tên Phật không phải niệm Phật. 

00.29.30: Niệm Phật là niệm Phật nào? Tượng đá, gỗ, tranh vẽ không có Phật. 
Phật không có bên ngoài ta( Đơn Hà thiêu tượng Phật). 

00.32.05: Phật nào cũng có 10 đức hiệu. Niệm Phật Thích Ca chỉ còn tánh, 
chất thuộc sắc uẩn không còn. 

00.37.15: Nếu Phật Thích Ca dụng ý để xá lợi lại để thờ thì không bao giờ 
thành Phật được vì Nhất thiết pháp vô ngã. Vạn pháp giai không. 

00.40.40: Một đức Phật: Pháp thân đức(chánh nhân Phật tánh)+ Bát nhã 
đức(duyên nhân Phật tánh)+ Giải thoát đức(liễu nhân đức). 

00.45.20: Pháp thân đức: Phật tánh, Như Lai Viên giác diệu tâm, Thể tánh tịnh 
minh, Bản lai diện mục. 

00.47.27: Chúng ta phải học niệm Phật để tìm Phật tánh chúng ta hiện giờ đang 
ở đâu? 

00.47.57: Niệm Phật là duyên nhân Phật tánh, qua tham thiền để ứng dụng 
thành tựu Bát nhã đức(bồi dưỡng trí tuệ đáo bỉ ngạn).  

00.54.00: Cần chọn con đường phát tâm. Phát tâm Tà/Chánh, Chơn/Ngụy, 
Đại/Tiểu, Thiên/Viên. 

00.55.18: Phát tâm học giáo lý Tiểu thừa có 9 bộ kinh, học giáo lý Đại thừa có 
12 bộ kinh. 

01.00.36: Chủng tánh đại thừa, nhị thừa, phàm phu, ngoại đạo, bất định. 

01.08.50: Chứng quả vô thượng là Liễu nhơn, tự hiển lộ ra không ai cho. 
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01.18.56: Khi niệm Phật phải học 3 đức: Chánh nhân thành Phật(Phật tánh 
của mình)+ Duyên nhân(Bát nhã đức)+ Liễu nhơn(Giải thoát) 

 01.20.00: Bát nhã đức: Trí đức. 

01.20.48: Giải thoát đức: Đoạn đức, Niết bàn đức. 

01.21.59: Một ông Phật phải có: Pháp thân+ Bát nhã+ Giải thoát 

 hay  : Phật tánh+ Trí đức+ Đoạn đức. 

tuyệt đối không cầu nguyện. 

Tham thieàn 34 : NIỆM PHẬT 2 , ngày 29/4/2008: 

00.05.00: Phật có 3 đức: Pháp thân(chánh nhân)+ Bát nhã(Duyên nhân)+ Giải 
thoát(Liễu nhân). 

00.06.27: Niệm Phật có cao thanh(niệm ra tiếng lớn); mặc niệm(niệm thầm), 
sổ tức niệm(niệm theo hơi thở), sổ châu(niệm Phật mang chuỗi pháp 
môn niệm Phật A Di Đà). 

00.07.36: Niệm Phật A Di Đà là tu pháp môn tịnh độ(độ là cõi nước), loại bỏ 
phiền não nhiễm ô. 

00.10.00: Vô minh (si) là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ sai lầm. 

00.11.21: Kinh Duy Ma Cật là gốc kinh Hoa Nghiêm. 

00.14.22; Tịnh là không phiền não si mê là thế giới thanh tịnh tịnh độ, bất tịnh 
là si mê đều do ta tạo ra nên không cần lễ lạy. 

00.27.21: Tu khác, niệm Phật khác. Lạy sám hối, lần chuỗi 108 hạt không trừ 
được phiền não. 

00.30.50: Xâu chuỗi 18 hạt có nghĩa là làm chủ 6 căn, 6 trần, 6 thức. 

00.46.40: " Niệm Phật cho ta nhớ Phật hoài": Niệm Phật là niệm Như Lai. Như 
Lai là gì?  

00.47.00: "Như Lai thích chư pháp như nghĩa" là bản thể chân như của vạn 
pháp(chân bất khả khiển, như bất lọc), không tiêu diệt, viên mãn 
không bồi dưỡng thêm được. 

00.58.11: Người tu hành cần LY để sanh hỉ lạc.Phải thiền định vượt qua ba cõi, 
đoạn trừ cho hết Kiến Tư hoặc để ra khỏi Tam giới. 
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01.01.06: Niệm Phật là niệm ứng cúng " Thế tôn là bậc toàn trí rõ không 
ngoa". Ứng cúng(đáp ứng, cung cấp), không là chứng đám. 

01.07.44: Địa tạng là tâm địa của chúng ta. 

01.14.27: Đọc bài thơ "Tiếng vang từ đáy mộ". 

Tham thieàn 35 : NIỆM PHẬT 3 , ngày 30/4/2008: 

00.01.15: Niệm Phật: Niệm là nhớ không phải kêu Phật. 

00.08.45: Đức hiệu thứ 3 của Phật: Chánh biến tri giác (biết hết cả, không gì 
nói không trúng) 

00.14.27: Làm sao Phật có thể Chánh biến tri được? Những điều Phật dạy 
không ngoài hữu vi và vô vi pháp. Vô vi pháp thuộc bản thể chân 
như.Về mặt hiên tượng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, 
bào, ảnh, như lộ như điện như dương diệm, như càn thát bà thành, 
như thủy trung nguyệt như cảnh trung tượng như ba tiêu . 

00.28.12: Phật là Minh hành túc( minh:biết, túc: đủ), tri hành hợp nhất. 

00.30.42: Phật là Thiện thệ, vượt qua tất cả. 

00.33.50: Ngũ uẩn giai không: Từ thân A la hớn trở lên.  

Ngũ ấm vô ngã: Từ Tu đà hoàn trở xuống. 

00.36.40: Phật là Thế gian giải. Vạn vật hữu tình vô tình đều do duyên sanh, 
duyên diệt không hề mất. 

00.43.07: Đức Phật là Vô thượng sĩ, không còn ai trên. 

01.01.47: Đức hiệu thứ 8 của đức Phật là Điều ngự trượng phu, là "cách vật trí 
tri", thấy xa hiểu rộng. 

01.10.10: Đức hiệu thứ 9 của đức Phật: Thiên nhơn sư, thầy của người và trời.. 

01.11.05: Dục có 5 món căn bản: Sắc dục, tài dục, dâm dục, thực dục,thụy dục 

01.14.59: Con người là trời khi được an lành hạnh phúc 

01.17.30: Đức hiệu thứ 10 của Phật: Phật,Thế tôn. phật là đấng giác ngộ vô 
thượng có 3 đức: Pháp thân+Bát nhã+Giải thoát. Vượt ra Ngũ cái, 
thập triền, Kiến Tư hoặc. 

Tham thieàn 36: NIỆM PHẬT 4 , ngày 01/5/2008: 
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00.01.18: Học Phật cần phải tham thiền và tu thiền. Lạy tượng Phật không có 
lợi ích nhiều. 

00.08.40:" Thế tôn toàn trí rõ không ngoa": Trí của đức Phật là toàn trí: Đức 
Pháp thân+Bát nhã(trí đức)+Niết bàn(đoạn đức)+ 10 đức hiệu.  

00.09.45: Đối với chân lý Phật thấy rất rõ và hiểu rất kỹ bằng cách nào? 

00.10.07: Phật thấy bên mặt bản thể vô vi của vạn pháp đức thường, lạc, ngã, 
tịnh(kinh Niết bàn) không ai làm mất được. 

00.11.23: Bên mặt hiện tượng hữu vi của các pháp là khổ, vô thường, vô ngã, 
bất tịnh. 

00.11.57: Như Lai Thế tôn đã tự mình tham thiền, tư duy chứng đạo thấy rõ 2 
mặt hữu vi và vô vi của vạn pháp, không hề lạy hay cầu nguyện mà 
được.để chỉ rõ chúng ta. 

00.16.33: " Địa tạng tu hành phước mỏng te. 

Thưa ngài Địa tạng phải chăng hè. 

Nếu không ai lãnh nghề chăn mộ. 

Nghĩa địa buồn tênh vẫn giữ nghề...." 

00.23.28: " Tán dương Giác giả tâm thanh khiết. 

Ái mộ mê nhơn ý nhiễm ô.." 

00.24.02: Phật là ông Giác giả không là đấng cứu thế, siêu nhiên. Phật không 
phù hộ cho ai được. 

00.26.25:" Ta tụng cầu an khắp bá gia. 

Giờ này bệnh tử thôi thúc ta. 

Nam mô Phật cứu cho con với.  

Văng vẳng từ xa " không được đâu" 

00.33.47: Phật chỉ dạy tránh khổ, đừng đi con đường hầm hố chông gai còn 
sanh tử là việc tự nhiên nên tùy thuận, Phật không giúp được. 

00.34.48: Con người có thập ác nghiệp(thân tam, khẩu tứ, ý tam) đọa vào địa 
ngục vô gián. 

01.02.05: Vấn đề nhân quả:" Gieo hạt khổ qua thu trái đắng. 
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Trồng cây đậu lạc nhặt nhân bùi" 

01.04.37: Tây qua: dưa hấu; Đông qua: bí rợ; Khổ qua: mướp đắng. 

01.07.34: Câu thúc:"Mực đen son đỏ tùy ưa thích 

Tự quyết đời ta khỏi hỏi ai!"  

01.09.00: " Cận châu giả xích, cận mặc giả hắc, cận hiền giả minh, cận tài giả 
trí, cận si giả ngu, cận lương giả đức". 

01.11.42: "Kim sanh tự tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhơn. 

Tức ý vong duyên, bất dữ tư trần xúc đối. 

Tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông". 

01.18.32: " Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị.  

Yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị" 

Tham thieàn 37: NIỆM PHẬT 5 , ngày 02/5/2008: 

00.05.30: Ôn lại: Niệm Phật không phải là kêu tên Phật. 

00.13.19: Sự khác biệt của Quán tưởng và Quán tượng. Đừng nên tu tập bằng 
quán tượng. 

00.20.12: Đạo Phật không có trì chú cho linh thiêng. 

00.24.20: Đạo Phật nhân duyên hòa hợp gọi là sanh, nhân duyên chia ly gọi là 
diệt. Diệt rồi sanh, sanh rồi diệt. 

00.24.33: Có cái hồn từ cảnh giới này xuất hồn sang cảnh giới khác là Thường 
kiến ngoại đạo. 

00.37.53: Quán tượng hay quán tưởng là ngoại đạo tà kiến. 

00.42.08: Phật quán chiếu, tham thiền không cầu nguyện, lạy một ai. 

00.47.46: Niệm Phật tam muội là thế nào? Vì sao lại quan trọng nhất? 

00.54.37: Tam muội: 1/ Chánh định: Sức thiền định chơn chánh đối với hữu vi 
pháp không quấy rối được( định Thủ lăng nghiêm). 

00.56.54: 2/ Chánh thọ: "Chánh thọ bất thiết thọ thị danh chánh thọ" không thọ 
những cái gì bên hữu vi pháp. 
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01.05.40: Người niệm Phật tam muội không kêu tên Phật. 

01.08.00: Quan trọng nhất là niệm Phật tam muội.  

01.11.17: Niệm sổ tức> niệm sổ châu>niệm chuỗi. niệm tam muội kết quả 
nhiều. 

01.12.18: Niệm Phật tam muội là không niệm gì hết. hàng ngày sống trong 
nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh...như ba tiêu(vạn 
pháp vô ngã). 

01.13.00: Phải học Phật kỹ, sâu, phát tâm Bồ đề đạt đến con đường giải thoát 
giác ngộ của Phật. Mọi việc sinh hoạt cuộc sống đều chơi không 
quan trọng. Tham thiền, quán chiếu để ngộ được tánh không vạn 
pháp. 

01.16.18: Muốn đạt đến niệm Phật tam muội phải chiếu kiến ngũ uẩn giai 
không. 

01.20.58: " Tu vô tu tu. Hành vô hành hạnh. Niệm vô niệm niệm(nhất thiết hữu 
vi pháp...". Tâm hồn "Chư ác mạc tác.Chúng thiện phụng hành. Tự 
tịnh kỳ ý". 

Tham thieàn 38: TIẾNG CHUÔNG CHÙA 1 , ngày 03/5/2008: 

00.01.51: Nội ngũ ấm: Thân tâm chúng ta, tiểu vũ trụ; Ngoại ngũ ấm: Sơn hà 
đại vũ trụ.  

00.04.35: Trong hư không có cả tánh và chất của cái có. Cái mà gọi là có(thân 
ngũ ấm) trả về cho tánh không của vũ trụ. 

00.15.00: Phật mà ta cần phải học không là Phật cốt ở trên bàn mà là: 

" Tỳ gia tằng lý bất tằng sanh 

Ta la thọ gian bất tằng diệt 

Bất sanh bất diệt lão Cù đàm 

Nhãn trung khán kiến trùng thêm tiết 

00.16.39: Bài thơ "Tiếng chuông chùa" 

" Chuông chùa văng vẳng cánh đồi Đông 

Đồng vọng trong tôi chữ sắc không 

Bát nhã huyễn tôn trui luyện chí 
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Thiền cơ tĩnh lự khắc ghi lòng  

Nghiệp duyên bèo hợp nhân sanh thế 

Quốc thổ cờ chia vũ trụ đồng 

Thánh thót âm thanh buông một điệu 

Mỗi người mỗi cảnh mỗi hoài mong" 

00.32.51:Thân ngũ ấm của chúng ta đều có chỗ trả về sau khi chết nên không 
còn cái gì thành cái hồn. 

00.41.50: Nói về "sắc không": 

"Chuông chùa văng vẳng cánh đồi Đông 

Văng vẳng trong tôi chữ sắc không" 

00.48.00: " Bát nhã huyễn tôn trui luyện chí" 

Tham thieàn 39: TIẾNG CHUÔNG CHÙA 2 , ngày 04/5/2008: 

00.06.39: Bước đầu vào học đạo phải tập LY ngũ dục lạc(tửu sắc tài khí tứ đổ 
tường...) 

00.12.34: "Nghiệp duyên bèo hợp nhân sanh thế" 

00.13.54: Cái cầm nắm rờ mó được gọi là chất(sắc ấm). Không cầm nắm rờ mó 
được gọi là tánh(thọ, tưởng. hành, thức ấm). 

00.21.54:" Nghiệp duyên bình hợp niên niên bạch phát thôi" 

Đối diện tức không ninh bả thiều quang phó lưu thủy" 

(Mỗi năm mỗi năm tóc mỗi bạc thôi thúc già bịnh chết không có gì 
hết, đừng để bóng thiều quang trôi qua như giòng nước không có gi 
đem theo) 

00.27.18: Thân ngũ ấm tan hợp sanh diệt, diệt sanh giống như mặt nước của ao 
bèo. Nghiệp duyên bèo hợp nhân sanh thế. 

00.28.01: Duy hữu nghiệp tùy thân(chỉ có nghiệp thiện ác theo ta đời này sang 
đời khác). 

00.33.00: Cần tham thiền để loại bỏ vô minh phiền não(Ngũ cái, thập triền, 
thập sử...) 
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00.34.00: " Quốc thổ cờ chia vũ trụ đồng":  

00.34.34: Nhơn sanh ngũ ấm: Tiểu vũ trụ. Trời đất bên ngoài: Đại vũ trụ ngũ 
ấm đều kêt hợp bởi sắc thọ tưởng hành thức. Vậy bình thường thọ 
tưởng hành thức ở đâu? 

00.36.55: Cái có và không, dù không thấy hay không thấy vẫn có và vẫn đều 
nằm trong vũ trụ. 

00.52.20: " Thánh thót âm thanh buông một điệu 

Mỗi người mỗi cảnh mỗi hoài mong" 

01.03.00: Văn trần thanh tịnh chứng viên thông 

01.16.19: Hồng chung: Chuông lớn. 

01.21.16: "Thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ. Địa ngục vô quan tự tánh hôn"     

Tham thieàn 40: ĐỊA TẠNG 1, ngày 05/5/2008: 

00.07.34: Bài thơ " Địa Tạng tu hành phước mỏng te! 

Thưa ngài Địa Tạng phải chăng? hè! 

Nếu không, ai lãnh ngành chăn mộ! 

Nghĩa địa buồn tênh vẫn giữ nghề. 

00.10.40: Tham thiền về Bồ tát Địa Tạng. 

00.12.49: Địa tạng Bồ tát ngang hàng với Quán thế âm thuộc hàng Đẳng giác 
trong Thập địa. 

00.15.24: Bài kệ :Hồng chuông sơ khấu... 

00.17.40: Địa tạng là vị giáo chủ cõi vô minh, vị Bồ tát cứu khổ hàng cao cấp. 

00.20.34: Hồn thư không có. Hùng thư: Hùng(giống đực); Thư(giống cái). 

00.24.36: Trong đạo Phật, chữ Địa rất quan trọng. Ví ĐẤT chỉ cho TÂM. 

00.26.31: Sự vật hiện tượng đều do Tâm tạo. 

00.27.50: Trong Tam giới Tâm là chủ. 

00.29.40: "Năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát 
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00.30.01: Bất năng quán giả cứu cánh trầm luân 

  Chúng sanh chi tâm du như đại địa" 

00.40.49: Bồ tát Địa tạng, Quán thế âm, Văn thù đều thuộc Đẳng giác Bồ tát và 

không có thật.  

00.56.12: Bài thơ "Địa Tạng Bồ tát" loại thức thủ liên hoàn 

1/ " Địa Tạng là ta Tâm địa ta 

Địa cầu dày chắc rộng bao la 

Mượn tâm dụ đất thành TÂM ĐỊA  

Thảo mộc hằng sa tự đất ra" 

01.00.43: Địa có tánh chất kiên, hậu, quảng, hàm tàng. 

01.01.43: Địa tạng mượn đất để ví tâm địa của mình. Địa môn kiên hậu quãng 
hàm tàng. 

Tham thieàn 41: ĐỊA TẠNG 2,  ngày 06/5/2008: 

00.03.09: Bồ tát Địa tạng, Quán thế âm không có một con người thật bằng 
xương bằng thịt dù trong kinh Phật có nói pháp cho Bồ tát Quán thế 
âm nghe, Bồ tát Địa tạng cũng vậy. 

00.07.35: Địa tạng là tâm địa của chúng ta. 

00.08.03: Không có ông địa. Ông địa chỉ cho tâm địa. 

00.10.35: Phải học hạnh của Bồ tát Quán thế âm, Địa tạng, ông địa. 

00.17.32: Địa tạng tức là tâm, là thức của chúng ta. Tam giới duy tâm. Vạn 
pháp duy thức. 

00.19.50: Bài thơ "Địa tạng Bồ tát" loại thức thủ liên hoàn. 

2/ " Thảo mộc hằng sa tự đất ra 

Loài chua, giống ngọt đất sanh mà! 

Tâm sanh thiện, ác...Như Lai tánh 

Địa tạng là tâm của chúng ta. 
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00.23.38:Kinh Tâm Địa Quán nói: 

" Tam giới chi trung. Dĩ tâm vi chủ 

Năng quán tâm giả. Cứu cánh giải thoát 

Bất năng quán giả.  Cứu cánh trầm luân 

Chúng sanh chi tâm. Du như đại địa 

Ngũ cốc ngũ quả.Tùng đại địa sanh 

Như thị tâm pháp. Sanh thế xuất thế 

Ngũ thú thiện ác, Hữu học vô học. 

Độc giác Bồ tát cập ư Như Lai.Dĩ thử nhân duyên. 

  Tam giới duy tâm. Tâm danh vi địa. 

00.33.45: "Tâm sanh thiện ác...Như Lai tánh. Địa tạng là Tâm của chúng ta" 

00.57.51: Phải hiểu Địa Tạng là qua "Địa ngôn kiên, hậu, quảng, hàm tàng" 

00.58.49: Tâm là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người. Các quả chứng từ thấp 
đến cao cũng là Tâm.   

00.59.54: " Nam phương thế giới vũ hương vân. Hương vũ hoa vân cập hoa vũ.  
Bảo vũ bảo vân vô số chủng. Vi tường vi thoại biến trang nghiêm" 

01.07.25: Đọc kinh Địa tạng nói về 18 tầng địa ngục. Thật sự địa ngục không 
có.  

01.11.10: Địa là Tâm địa. Địa là địa ngục do tâm địa mình làm ra gồm: khả 
yểm, khả cụ, bất lạc, khổ khí, chấp hữu, chấp vô. 

Tham thieàn 42: ĐỊA TẠNG 3,  ngày 07/5/2008: 

00.01.08: Bài thơ thứ ba: " Địa tạng là tâm của chúng ta 

Chơn tâm xuất hiện khắp trời hoa 

Càn khôn vạn tượng bừng hương sắc 

Phật bảo: điềm lành Địa tạng qua. 

00.04.12: Trong kinh Địa tạng có đoạn: " Nam phương thế giới vũ hương vân. 
Hương vũ hoa vân cập hoa vũ. Bảo vũ bảo vân vô số chủng. Vi 
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tường vi thoại biến trang nghiêm"(Giới thiệu cảnh trí các Bồ tát đi 
ngang qua, Bồ tát Địa tạng xuất hiên sắp đến cõi Ta bà). 

00.07.24: Sức huân tu của Bồ tát Địa tạng thể hiện qua bổn nguyện, bổn thệ, 
bổn hạnh nên không là người giữ mồ mã hoặc chỉ được thờ đứng 
trong nhà cốt. Điều đó ta cần tham thiền. 

00.10.38: Kinh của Phật mướn người tụng để Phật Di Đà, Địa tạng phải nghe 
để cứu độ cho vong linh ra đi an lành. Cần tham thiền. 

00.11.08: Kinh Địa tạng là để cầu siêu. Vậy siêu đi đâu? 

00.15.12: Phải học Bồ tát Địa tạng mới hiểu Bồ tát Địa tạng. 

00.29.30: Mỗi ngày cần đoạn trừ 6 món căn bản phiền não(tham sân si mạn 
nghi), 20 món chi mạc phiền não(phẩn hận phú não tật xan...). 

00.46.00:Học Phật phải học rồi hành, không học theo phong trào, lấy danh 
tiếng. Làm chơi, tu chơi, đến chừng chứng đạo không được gì hết. 

00.48.48: Chứng đạo rồi không chứng gì được gì hết: 

 " Lô sơn vân vũ Chiết giang triều.  

Dị đáo thiên ban hận bất tiêu 

Đáo dĩ hoàn lai vô biệt sự 

Lô sơn vân vũ Chiết giang triều" 

Dịch: " Mù tỏa Lô sơn sóng Chiết giang.  

Khi chưa đến được hận muôn ngàn 

Đến rồi về lại không gì lạ. 

Mù tỏa Lô sơn sóng Chiết giang" 

00.52.06: Người đạt đạo sẽ:  

" Dục thủ nhất thừa vật ố lục trần. 

   Lục trần bất ố hoàn đồng Chánh giác" 

01.02.26:" Nghĩa địa buồn tên vẫn giữ nghề 

Làm thân Địa tạng đáng buồn ghê 
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Nghĩa trang giải tỏa dời cơ sở 

Lại giữ tro xương ở tháp chùa 

Lại giữ tro xương ở tháp chùa" 

01.04.59: " Ta từ:Thệ, nguyện, hạnh, huân tu 

Giữ mồ canh cốt ta đâu lãnh 

Bọn nhất xiển đề cưỡng ép ta 

Bọn nhất xiển đề cưỡng ép ta" 

Tham thieàn 43: ĐỊA TẠNG 4,  ngày 08/5/2008: 

00.01.20: "Khể thủ từ bi đại giáo chủ. 

Địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng. 

Nam phương thế giới vũ hương vân.  

Hương vũ hoa vân cập hoa vũ.  

Bảo vũ bảo vân vô số chủng.  

Vi tường vi thoại biến trang nghiêm.  

Thiên nhơn vấn Phật thị hà nhơn 

Phật ngôn Địa tạng Bồ tát chí" 

00.04.07: Trong các kinh có Bồ tát vô số: Bồ tát tâm địa của chúng ta gọi là 
Mật tích chúng.( không có dấu tích trên mặt đất) hoặc Ẩn hưởng 
chúng.  

00.11.51: Bài thơ: " Phật bảo: điềm lành Địa tạng qua! 

Phật rằng: Địa tạng hạng thầy ta! 

Ba đời Phật Phật đồng chiêm ngưỡng! 

Bồ tát mười phương lễ kính quy." 

00.17.47: Phật rằng: Địa tạng hạng thầy ta. 

00.19.01:  Nghe mà tu tập được quả vị Niết bàn là Duyên giác 
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Không cần nghe mà được quả vị Niết bàn là Bích Chi Phật, Độc 
giác. 

00.21.25: Tại sao ba đời chư Phật, mười phương Bồ tát phải quy y, chiêm 
ngưỡng Tâm là sao? Đó là dạy pháp tu, giữ gìn chánh niệm. 

00.22.02: Tâm chúng ta không có chơn tâm thường trú, thể tánh tịnh minh.  

00.23.32: Địa tạng, Quán thế âm, Diệu âm Bồ tát là Mật tích chúng biểu trưng 
cho chân tâm thanh tịnh. 

00.26.02: Cúng là cúng dường , cung dưỡng. 

00.27.31: Muốn có tâm thanh tịnh phải tham thiền không thể mua hay tặng 
được. 

00.28.39: Niệm Phật Di Đà mà không học tham thiền chỉ là kêu tên Phật.. 

00.29.04: Phật phải kính trọng Tâm. 

00.34.50: Tay Địa tạng cầm tích trượng có nghĩa có thể dùng tích trượng, ánh 
sáng của tâm tĩnh thức soi rọi bóng đen vô minh. 

00.40.26: Tại sao nói 18 tầng địa ngục mà không nói 19 hay 17 tầng? 

00.42.23: Sống trong tâm thanh tịnh không  thấy có địa ngục. 

00.44.20: Do Si: " Nhất niệm sanh tâm khởi. Bách vạn chướng môn khai" 

00.45.07: Trong phẩm Phổ Hiền, kinh Hoa nghiêm: Sân tâm khởi không 
đáng sợ bằng  giác tâm đến chậm vì thế Phật dạy nên luôn giữ 
chánh niệm để soi rọi không cho si mê bao trùm. 

00.48.08:" Bất quý sanh tâm khởi. Tri phụng tự giác trì" ( P. Phổ Hiền) 

00.49.14: Niệm Phật là nhớ Phật. Phổ Hiền tiêu biểu cho tánh chuyên cần, tinh 
tấn không cần lạy. 

00.49.29: Mười nguyện của Phổ hiền có ý nghĩa dạy cách tu. 

00.57.37: Học kinh là Văn - Tư -Tu không cần tụng kinh làm khổ Phật. 

00.59.33: Địa tạng là thầy của 10 phương chư Phật, Bồ tát. 

01.00.46: Thật tướng bình đẳng lễ là cách lạy cao nhất. Lấy gì để nhớ, để hiểu, 
để ứng dụng?  
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01.01.20: Thật tướng vạn pháp là VÔ. Cần phát tâm Bồ đề để luôn sống 
trong Bát chánh đạo, nhập định Kim cang, Như huyễn tam ma đề, 
Thủ lăng nghiêm tam muội. 

01.03.15: Phát trí thanh tịnh lễ là đã lạy Phật rồi. 

01.03.39: Chánh quán tâm thành lễ: Có chánh quán thông qua bát chánh đạo. 

Tham thieàn 44: ĐỊA TẠNG 5,  ngày 09/5/2008: 

00.00.47: Địa tạng Bồ tát là tâm địa, là nhơn địa chúng ta, thuộc thành phần 
Mật tích chúng như Bồ tát Diệu âm Quán thế âm . 

00.00.51: Mật tích chúng: Chúng đệ tử của Phật cần nghe giáo lý đại thừa. 

00.02.01: Bồ tát Phổ Hiền hỏi đức Phật tu nhơn địa vì mà thành Phật?(Vì Như 
Lai biết vô minh như hoa đốm giữa hư không). 

00.07.26: " Bồ tát mười phương lễ kính quy 

Bởi vì Bồ tát gốc từ bi 

Là nơi tích lũy nhân duyên thiện 

Địa tạng phò ai tự giải nguy" 

00.08.57: " Phò" không phải do cúng bái mà Địa tạng xuất hiện đã tự giải 
nguy. 

00.12.58: Đạo Phật không phải là cái để cầu nguyện mà là tu chỉnh. 

00.13.09: Tại sao Địa tạng Bồ tát lại tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng ? 

00.15.06: Địa tạng là tâm địa ta, không phải người giữ mộ(Ưng quán pháp giới 
tánh. Nhất thiết duy tâm tạo). 

00.38.47: Tại sao tụng kinh Địa tạng là nhiều tiền hơn tụng kinh A di đà? 

00.39.17: Phải  tham thiền mới hiểu được đạo Phật. 

00.44.55: Phật tử nên Văn- Tư-Tu khi nghe kinh, học kinh không nên nghe lời. 

00.45.59: Đức Phật dạy 4 điều: Đừng vội tin người nói họ có uy quyền lớn,  họ 
kỳ cựu đa văn nghe Phật rất nhiều, họ tuổi cao tác lớn, không nghe 
ai nếu chưa văn tư tu. 

00.48.10: " Bởi vì Bồ tát gốc từ bi": Từ nhân tích thiện. Tâm chúng ta là nhân 
từ bi. 
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01.04.16:Địa tạng bổn thệ: "Địa ngục vị không thệ bất thành Phật": Mọi 
người cần hết khổ thì mới thành Phật(Tâm mình mới là tâm Phật) 

01.15.43:Niêm Phật vãng sanh phải học Lục tức Phật(Lý tức Phật, Danh tự tức 
Phật, Tương tợ tức Phật, Phần chứng tức Phật,Quán hành tức Phật, 
Cứu cánh Phật). 

Tham thieàn 45: ĐỊA TẠNG 6,  ngày 10/5/2008: 

00.02.10: " Địa tạng phò ai tự giải nguy 

Minh châu tích trượng bất tương ly 

Phóng quang soi khắp tam thiên giới 

Đập vỡ thành môn ngục á tỳ" 

00.06.32:Minh châu tích trượng bất tương ly: Biểu tượng của Địa tạng. 

00.08.27: Si là vô minh. Luận đại thừa gọi Tham Sân Vô minh. 

00.12.07: Tay Địa tạng cầm minh châu tiêu biểu cho trí tuệ sàng suốt nên minh 
châu không có thật. 

00.13.19: Tam thiên giới là gì?  

00.14.08: Ngũ dục lạc: Năm thứ vui ai cũng ham muốn: Tiền tài, sắc dục, 
Danh lợi, Thực, Thùy 

00.16.12: Anh nhi hạnh: Tánh thanh và trược cùng có với thân ngũ ấm. 

00.31.16: Cõi Sắc là gì? Đam mê vật chất nhưng không bị dục sai sử nhiều. 

00.36.06: Vô sắc giới là gì? Thế giới nó ở đâu? 

00.38.08: "Lễ bái ông gì lễ bái ai? 

Bao năm lễ bái bấy năm cầu 

Khấn cầu không được hên sui mãi. 

Uổng quá tiền toi tật vẫn mang" 

00,40.47: Đạo Phật cần chánh tín 

00.52.55. Địa tạng Bồ tát là giáo chủ thế giới u minh(U minh: Rậm rạp tối đen) 
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00.56.50: Tu theo đạo Phật cần có viên minh châu(dùng trí tuệ phá tan cõi u 
minh đen tối trong tâm. 

01.07.00: Cây tích trượng của Địa tạng có ý đập bỏ những gì cứng bao vây 
kềm hãm. 

01.08.32: Tu theo pháp môn Địa tạng có 2 công dụng:  

                1/ Phá tan vòng đay ngũ dục, thất tình, tứ đổ tường(cây tích trượng) 

2/ Soi rọi sai lầm về thân và tâm. Ra khỏi tam giới(viên minh châu) 

01.10.56: Tu hành là dùng trí tuệ đập vỡ ngục tù tam giới không cầu nguyện ai 
hết. Đời này tự mình quyết định cuộc đời mình không nhờ ai khác. 

01.19.04: Ngục A tỳ là dục lạc, thất tình, tứ đổ tường không có thập điện Diêm 
vương. 

01.22.00: Mỗi ngày nên bỏ bớt dần những kiến thủ kiến sai lầm sẽ được an lạc 
dần dần. Phiền não không là vật chất nên không mua được. 

Tham thieàn 46: ĐỊA TẠNG 7,  ngày 11/5/2008: 

00.04.39: " Đập vỡ thành môn ngục á tỳ 

Tâm là đại thánh đại từ bi 

Bổn tôn Địa tạng tâm ta đó 

Địa tạng là ta Tâm của ta" 

00.09.47: Tịnh độ là một phương pháp tu. Bồ tát Địa tạng dạy phương phap trở 
về soi rọi tự tâm của mình. Tâm có khả năng chuyển hóa lục phàm 
thành Tứ thánh. 

00.11.01: Đạo Phật thờ nhiều ông không cần thiết. 

00.12.39: Kiến hòa đồng giải; Giới hòa đồng tu; Khẩu hòa vô tránh... 

00.17.00: Hội Phật học VN thống nhất chỉ thờ độc tôn một đức Phật 

00.25.18: Một vị Bồ tát có 1000 cái tay thì cái tay đó mọc ở đâu?  

00.26.28: Người tu hành thấy biết nhiều,làm được nhiều việc, giúp được nhiều 
người(thiên thủ thiên nhãn). 

00.29.53:" Ông gì ông biết ông chăng nhỉ 



 

 

53

53

Nghìn mắt nghìn tay cả lố đầu 

Dị dạng bẩm sinh trong bụng mẹ 

Hay là dần lớn nhú sanh ra 

00.39.23: Đừng ham thờ nhiều vị Phật, chỉ cần thờ một vị Phật Thích Ca. Thật 
sự mỗi vị Phật là đề cập mỗi pháp tu của các vị để dạy cho người 
sau. 

00.43.48: " Đập vỡ thành môn ngục á tỳ" Mỗi người có thể đập vỡ, tự làm  
viên minh châu bằng cách tu Giới định Tuệ. 

01.00.15: "Tâm là đại thánh đại từ bi":  

"Bất giáo như thiện phi thánh như hà. 

 Giáo như hậu thiện phi hiền như hà. 

 Giáo diệc bất thiện phi ngu như hà" 

(Không dạy mà tốt là Thánh. Được dạy rồi tốt là Hiền. Dạy mà vẫn 
không lành là người ngu) 

01.02.42: Bài thơ "Tâm và Tánh":  

" Tâm sanh chủng chủng pháp. 

Tùy duyên thể thượng âu 

Tánh chân như bất biến 

 Như thủy bổn thanh trừng...." 

01.11.01: Từ bi: Từ là cho vui. Bi năng bạt khổ (nhổ nguyên nhân đau khổ). 

01.16.49: " Bổn tôn Địa tạng tâm ta đó. Địa tạng là ta Tâm của ta": Bổn tôn: 
Địa vị cao quý vốn có của nhân loại không phải của một người. 

Tham thieàn 47: ĐỊA TẠNG 8,  ngày 12/5/2008: 

00.01.34: Hiểu sai lầm về địa ngục sẽ sa vào Vô sắc giới. 

00.04.50: Địa ngục không ở trong lòng đất hay ở trên trời mà là Na lạc ca dịch 
là: Khả yểm, khả cụ, khổ khí, bất lạc, hữu, vô. 

00.05.31:1/ Khả yểm: Đụng tới ngán, sợ.  
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2/ Khả cụ: Bị bắt buộc làm cho sợ hãi(sợ chuột, sâu..) 

3/Bất lạc: Ưu tư sầu muộn không vui được. 

4,5/Khổ khí, khổ cụ: Dụng cụ làm khổ con người. 

6/ Vô: Không có chỗ nương tựa tâm hồn(không có tôn giáo). 

7/ Hữu: Tin tưởng ảo tưởng, hoang đường.  

00.21.30: Tôn giáo là giáo điều chủ nghĩa. 

00.37.09: 18 thứ địa ngục lớn là do đâu? (6 căn+6 trần sanh ra 6 sự phận biệt 
của thức sanh đau khổ cùng cực, vừa vừa, nhè nhẹ....) 

00.39.23: Phải làm chủ 6 căn, 6 trần, 6 thức để làm chủ các nổi khổ. Xâu chuỗi 
108 hạt tượng trưng cho 108 nỗi khổ do căn trần thức, thân khẩu ý 
làm ra. 

00.41.10: 18 tầng địa ngục không có ở đâu mà là do 18 khổ lớn do căn trần 
thức tác hại ra. 

00.42.47: Địa ngục là những nổi khổ tác hại vào thân tâm, không có thập điện 
Diêm vương. 

01.00.16: Hiểu cho đúng địa ngục để không làm hư đạo Phật. 

01.00.32:Hiểu đúng nghĩa bài kệ " Tắm Phật". 

01.05.26: Địa ngục do tâm trang con người tạo nên. Hoc kỹ địa ngục dể không 
còn sơ hãi và cúng bái không đúng. 

01.11.23: Nghịch lý Địa tạng Bồ tát :  

01.13.13: " Địa tạng tu hành phước mỏng te! 

Thưa ngài Địa tạng phải chăng? hè! 

Nếu không, ai lãnh ngành chăn mộ! 

Nghĩa địa buồn tênh vẫn giữ nghề 

 

Nghĩa địa buồn tênh vẫn giữ nghề 

Làm thân Địa tạng đáng buồn ghê! 
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Nghĩa trang giải tỏa dời cơ sở 

Lại giữ tro xương ở tháp chùa 

 

Lại giữ tro xương ở tháp chùa 

Ta từ: Thệ, nguyện, hạnh, huân tu 

Giữ mồ canh cốt ta đâu lãnh 

Bọn nhất xiển đề cưỡng ép ta 

 

Bọn nhất xiển đề cưỡng ép ta 

Bắt ta canh mả giữ xương khô 

Đem kinh ta tụng nâng cao giá 

Kinh Phật Di Đà hạ thấp xa! 

 

Kinh Phật Di Đà hạ thấp xa! 

Phàm phu hám lợi phịa bày ra 

Ngụy trang thiền tướng tâm vô quí 

Đồng đảng ma quân cách Phật xa! 

Tham thieàn 48: QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 1,  ngày 13/5/2008: 

00.06.01: Kinh Hoa Nghiêm" Nhược nhơn dục liễu tri. Tam thế nhất thiết Phật. 
Ưng quán pháp giới tánh. Nhất thiết duy tâm tạo" 

00.13.08: Bồ tát Quán thế âm. 

00.14.51: Nhất thiết tịnh quang trang nghiêm: Tất cả đều trong sạch, sáng suốt, 
rực rỡ. 

00.17.18: Phẩm 25: Quán thế âm Bồ tát mời Diệu âm Bồ tát ở lại cõi Ta bà. 
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00.18.42: Quán thế âm: Giữ chánh niệm để tâm không tán loạn, giữ Diệu âm 
ở lại nên tâm luôn nhẹ nhàng, đó là thế giới Nhất thiết tịnh quang 
trang nghiêm. 

00.19.43: Diệu âm tức Quán thế âm là Phạm âm, Hải triều âm, Thắng bỉ thế 
gian âm. 

00.20.40: Dạy  phẩm Quán thế âm tức là giữ diệu âm ở lại. 

00.21.03: Phạm âm: Âm thanh trong sáng, thánh thiện. 

00.21.35: Hải triều âm: Tiếng chánh pháp mạnh mẽ, áp đảo những gì bất 
chánh. 

00.27.30: Phiền não vô minh có thể diệt đươc nhưng tâm thanh tịnh, diệu âm 
trong lòng ta không ai làm mất được. 

00.35.53: Quan thế âm không phải quán nghe âm thanh đau khổ để giúp  mà là 
niệm âm thanh mầu nhiệm thanh tịnh thường xuyên liên tục trong 
lòng mình. 

00.39.00: Quán thế âm: (Thế: Thiên lưu chi nghĩa nói về thời gian thường 
xuyên liên tục). 

00.42.57: " Phổ môn thị hiện cứu khổ tầm thinh.  

Từ bi thuyết pháp độ mê tân phó cảm ứng tùy hình. 

Tứ hải thanh ninh bát nạn vĩnh vô sanh." 

00.43.00: : " Phổ môn thị hiện cứu khổ tầm thinh": Bồ tát Quán thế âm phổ 
môn thị hiện, có thể xuất hiện mọi nơi, mọi lúc để giúp chúng 
sanh(mật ý ). 

00.43.10: Phổ môn:Loài, loại, trường hợp, lý do, điều kiện  đủ các mặt. 

00.45.49:"Từ bi thuyết pháp độ mê tân phó cảm ứng tùy hình": Chuyển hóa nổi 
khổ, dạy cho qua nổi khổ ( mê tân: bến mê). ( hình: nam hay nữ đều 
được). 

00.47.02: "Tứ hải thanh ninh bát nạn vĩnh vô sanh": An lành, bình an. 

00.48.52: Sau đó niệm 12 câu nguyện. 

00.51.06: " Nam mô hiệu viên, thông, thường danh tự tại Quán âm Như Lai 
quảng pháp hoằng thệ nguyên": Phương pháp tu bằng nhĩ căn của 
Bồ tát Quán thế âm. Chứng quả Viên, Thông, Thường. Quán âm 
thanh một cách tự tại. 
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01.01.00: Gian: Không gian, có gián cách. 

01.03.15: Bồ tát Quán thế âm có 3 đức: Viên, Thông, Thường. Chỉ có nhĩ căn 
mới có 3 đức này. 

01.06.44: Đức Viên: Tròn đầy, ở đâu cũng nghe. 

01.07.27: Đức Thông: Cách vách, tường, đồi núi ở gần xa đều nghe được. 

01.10.48: Đức Thường: Thanh vô ký vô hữu. Thanh hữu diệc phi sanh: Tánh 
nghe dù có tiếng hay không đều có, nghe tĩnh hoặc nghe động. 

01.22.51: Phiền não vô minh có thể bỏ được còn chơn tâm thường trú không 
bao giờ mất( đức Thường). 

01.26.44; Thiền không do ngồi mà đi, đứng, nằm, ngồi đều thiền được. 

Tham thieàn 49: QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 2,  ngày 14/5/2008: 

00.01.23: Bồ tát Quán thế âm, Phổ hiền, Diệu âm, Địa tạng thuộc Mật tích 
chúng( không có nguyên quán trên địa cầu). 

00.10.03: Bồ tát Quán thế âm tiêu biểu cho pháp tu viên thông chứng đắc. Thật 
sự phải nói là Viên Thông Thường tam chân thật của nhĩ căn. 

00.16.55: Trong 25 vị có Bồ đề Niết bàn, Bồ tát Văn Thù lựa ra để trình bày 
pháp tu. Pháp tu bằng nhĩ căn viên thông của Bồ tát Quán thế âm ưu 
việt hơn hết.  

00.17.30: Bồ tát Văn thù trình bày:  

" Thử phương chân giáo thể 

Thanh tịnh tại âm văn. 

Dục thủ tam ma đề 

Thực tùng văn trung nhập" 

( Thể cách giáo hóa ở Ta bà ưu việt nhất là Âm Văn. Muốn có chánh 
định, chánh quán phải dựa vào tánh nghe mà tu tập) 

00.21.00: Nên để ý: Âm thanh của người thế gian bị đau khổ kêu gọi là Quán 
Thế gian âm không phải Quán thế âm 

00.30.45: Bản cao tích hạ: Vai trò hiện tại là thấp nhưng bản chất là cao 
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00.31.45: "Nam mô nhất niệm tâm vô quái ngại" ( từ, nghĩa, pháp, biện tài 
vô ngại). 

00.32.29:" Thường cư Nam hải nguyện": Nam hải không phải là biển mà là 
khổ ải, mê tân bến mê. 

00.42.50: Chỉ có con người mới có Phật tánh. 

01.00.32: Tạo pháp thuyền du khổ ải: Giúp công ăn việc làm cho hết khổ. 

01.13.27: Quán thế âm là lắng nghe âm thanh mầu nhiệm của Như Lai Viên 
giác diệu tâm.  

01.14.13: 12 câu nguyện trong kinh tụng Quán thế âm là do người hiểu Bồ tát 
Quán thế âm là cổ Phật, là tâm địa của chúng ta. 

01.17.35: Học kinh Phật phải học từng câu, dựa vào từng câu, từng chữ để làm 
đề tài tham thiền. Không thể đem tụng được. 

Tham thieàn 50: QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 3,  ngày 15/5/2008: 

00.06.54: Như Lai giả vô sở tùng lai diệc vô sở khứ(bản thể chân như, vô thủy 
vô chung, như như bất động). 

00.08.25: Bồ tát Quán âm là vị cổ Phật, Pháp thân Bồ tát là thành phần bản thể 
chân như. 

00.12.48: Phải hiểu những khổ não như gông cùm xiềng xìch, lửa cháy, dâm 
dục...khi niệm Quán thế âm sẽ tiêu tan là do trở lại âm thanh mầu 
nhiệm của  tâm thanh tịnh nên nổi khổ tự mất(lừa cháy là lửa sân 
hận...) 

00.20.18: Các sự khổ trong kinh Phổ môn không là cụ thể ở bên ngoài mà là 
Mật dụ, Ẩn dụ, Biến dụ, Bán dụ.... 

00.24.19: Chư Phật nào cũng phải gần gũi, sống chung với Bồ tát tâm mới tiến 
lên thành Phật được. Phật nào cũng có Quán thế âm(Bồ tát tâm) hầu 
mới tiến lên thành Phật. 

00.25.35: Quán thế âm tức là Diệu âm. Diệu âm tức Quán thế âm. Đó là âm 
thanh mầu nhiệm trong Phật tánh, trong lương tâm. 

00.26.20: Tất cả chúng sanh đi tìm châu báu(hạnh phúc an vui) gặp nghịch 
duyên(dạ xoa ác quỷ) nếu chỉ 1 người niệm Quán thế âm sẽ đươc an 
lành. Đó là trên đường tìm giải thoát giác ngộ bị biển khổ vô minh. 
Nếu chỉ có 1 người biết sẽ không còn. 
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00.30.46: Chúng ta cùng bản thể chân như bị vô minh che lấp nên đau khổ 
nếu biết trở về sẽ an vui.  

00.33.15: Tất cả chúng sanh chỉ có 1 chân tâm. Đó là Pháp thân, tự nó thanh 
tịnh chân như ở khắp cùng thế giới. 

00.34.46: Quán thế âm là cổ Phật, Đẳng giác Bồ tát, thể chân như thanh tịnh 
vốn có của chúng ta. Niệm Quán âm là trở về bản thể chân như của 
mình.  

00.35.50: Lục căn, cảnh, thức không là nguyên nhân gây đau khổ. Khổ do 
không làm chủ được căn, cảnh bị vô minh che lấp làm căn xúc với 
trần . 

00.38.00: Nếu biết hướng về Quán thế âm, nghe lại âm thanh trong trắng của 
tâm hồn, thể tánh tịnh minh quay trở về các khổ của căn trần thức 
không còn. 

00.39.40: Muốn thấy được chân lý, hiểu được Quán thế âm phải tự mình tham 
thiền." Như nhơn ẩm thủy lãnh noãn tự tri". 

00.41.06:Cần hiểu ẩn dụ, bản thể vô vi, hiện tượng hữu vi của vạn pháp trong 
khi học kinh 

01.03.52: Niệm Quan âm tức là gì? ( Quán về mặt chơn đế, bản thể chân như) 

01.07.00: Niệm Quan âm là niệm Phật A Di Đà, niệm pháp thân 10 phương 
chư Phật. 

Tham thieàn 51: QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 4,  ngày 16/5/2008: 

00.11.23: Tu hành là làm chủ thân khẩu ý của mình, không cầu nguyện được. 

00.15.00: Niệm Quán Âm là trở về với tâm thanh tịnh của mình. 

00.18.20: Niệm Quán Âm là để thấy được Ngã không, Pháp không 

00.18.29: Quán Âm Bồ tát là  cổ Phật đã gần gũi vô lượng vô số chư Phật( 
chơn tâm) 

00.19.17: Chưa giác ngộ là chơn tâm. Giác ngộ là Phật. 

00.20.05: Quán thế âm Bồ tát là Pháp thân, Như Lai thân. Gọi phổ môn  vì mọi 
hạng người nào đều có tâm lành chơn tâm. 

00.22.55: Không cần cúng tiền bạc mà phước đức tràn đầy là do biết trụ tâm 
của mình. 
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00.27.57: Trụ có nghĩa là buông bỏ, viễn ly. 

00.29.00: Bất thủ ư tướng như như bất động trước vạn pháp. 

00.34.00: Phải phát tâm vô sở trụ. Viễn ly sắc(vật chất), thanh, hương, vị, xúc, 
pháp. Đó là bố thí ba la mật. 

00.36.01: Niệm Quán thế âm là quán chơn tâm, hồi đầu thị ngạn. Chơn quán, 
thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán cập từ quán. 

00.40.50: Niệm Quán thế âm là bi thể giới lôi chấn, là thể của từ bi. 

00.41.44: Niệm Quán thế âm là niệm từ ý, niệm đại vân rưới mưa pháp cam lộ 
diệt trừ lửa phiền não. 

00.47.54: Quán Thế Âm là thánh của sự thanh tịnh, chuyển hóa tai ương thành 
an lạc. 

00.51.13: Nghi thức là do đặt ra ( nghi thức cầu an...) 

00.53.10: Cầu an là phương tiện thấp nhất để mời tới chùa, không cầu an được 

00.57.10: Đã là gút là do có cột, đã là khổ là do có quả khổ. Phải dựa trên nhân 
quả, khổ là do đâu/ 

00.59.49: Chư Tăng Ni là Giáo thọ thiện tri thức. Phật tử là Ngoại hộ thiện tri 
thức nên không cần mời thầy cúng cầu an cầu siêu. 

01.01.37: Không nên mua công đức bằng cách bỏ tiền nhờ tụng cầu an, tụng 
Địa tạng. Không bỏ tiền mua sự hiểu biết được. 

01.03.17: Cần phát bồ đề tâm, dựa trên kthan khẩu ý mà hàng phục tâm của 
mình. 

01.05.46: Cấm tuyệt không được gọi mẹ Quán thế âm, vì Quán thế âm phổ 
môn thị hiện, là Như Lai pháp thân trùm khắp không gian, thời gian. 

01.14.13: Bồ tát bố thí vô sở trụ không vướng mắc lục trần nên trụ tâm ở đó. 

Tham thieàn 52: QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 5,  ngày 17/5/2008: 

00.07.44: Quán chơn như, thanh tịnh tánh coi như đã lạy Phật rồi. 

00.08.10: Hiểu thật tướng vạn pháp là Vô. Các pháp do duyên sanh, bản chất là 
vô ngã, vô thường nên viễn ly đó là Thật tướng bình đẳng lễ. 

00.12.36: " Chư ác mạc tác. Chúng thiện phụng hành.Tự tịnh kỳ ý. Thị chư 
Phật pháp." 
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00.14.07: Chính kiếp sống khổ của tâm tạo nên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 

00.36.39: Nhắc lại công dụng đứcViên Thông Thường trong nhĩ căn của Quán 
thế âm. 

00.40.40: Hiểu sai lầm về Quán thế âm . 

00.48.14: Tại sao một vị Bồ tát phải nhiều tay nhiều đầu như đấng Thiên thủ 
thiên nhãn mới thành Phật? 

00.50.50: Kinh Thủ Lặng Nghiêm còn nói giá trị hành đạo của bồ tát Quán thế 
âm là ngàn đầu mắt tay...Đó là ẩn dụ. 

00.55.45: Nhận thức sai lầm về Bồ tát Quán thế âm qua bài thơ: " Thiên thủ 
thiên nhãn 1":  

" Ông gì ông biết ông chăng nhỉ? 

 Nghìn mắt nghìn tay cả lố đầu! 

 Dị dạng bẩm sinh trong bụng mẹ 

 Hay là dần lớn nhú thêm ra?" 

001.13.00: Trạch pháp: Ác bỏ thiện làm; đúng lấy sai bỏ đi. 

01.16.20: " Dị dạng bẩm sinh trong bụng mẹ 

 Hay là dần lớn nhú thêm ra?" 

01.22.40: Không cần thiết để thờ pho tượng Thiên thủ thiên nhãn vì sai lệch 
với tư tưởng của đức Phật. 

01.24.17: Hãy tham thiền tư duy nhận thứcvề đối tượng pho tượng Thiên thủ 
thiên nhãn . 

Tham thieàn 53: QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 6,  ngày 18/5/2008: 

00.01.05: Lời nói Như Lai là "Chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất 
cuống ngữ giả". 

00.04.15: Làm tượng ngàn tay ngàn mắt là hù dọa mọi người. 

00.10.14: Bác học Enstein: "Khởi thủy của tôn giáo là phát xuất từ ý niệm sợ 
hải". 

00.26.09: Quán âm không phải là người độ mạng. Quán âm là tâm thanh tịnh 
của tâm mình không cần nguyện mới độ. 
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00.30.10: Đệ tử Phật không vì sợ hãi mà thờ cúng nhiều. 

00.32.44: Tất cả sự cúng kính,van xin, cầu nguyện phát xuất từ tôn giáo sợ hãi 
của giai đoạn đầu của con người chưa văn minh. 

00.44.18: Tôn giáo đi đôi với tín ngưỡng. Tín ngưỡng là giáo điều chủ nghĩa. 

00.44.51: Đệ tử Phật không cần chữ tôn giáo mà Phật giáo là học theo giáo lý 
của đức Phật. 

00.45.40: Đạo Phật không có giáo điều chủ nghĩa. 

00.46.09: Giai đoạn đầu: Tôn giáo của sợ hãi. 

00.46.10: Giai đoạn thứ hai: Tôn giáo luân lý và đạo đức xã hội. 

00.49.55: Giai đoạn thứ ba: Tôn giáo vũ trụ. 

00.54.12: Đệ tử Phật phải tu tập bằng cách thiền định.  

00.55.33: Đừng để tôn giáo mình thành tôn giáo sợ hãi vì đã lạc hậu. Tôn giáo  

 luân lý đạo đức để chánh quyền làm. 

00.57.50: Tôn giáo phải là chỗ dựa đưa mọi người hạnh phúc đến giải thoát và 
giác ngộ.Đó là sự đóng góp của những nhà tôn giáo. 

01.05.33: "Thiên thủ thiên nhãn 1": Hù dọa những người Phật giáo nhẹ dạ dễ 
tin. 

01.07.52: "Thiên thủ thiên nhãn 2":  

" Ta chẳng ông gì? Chẳng khác ai! 

Đầu còn không có nói chỉ tay 

Vô minh! tưởng tượng thân ta thế! 

Lừa đảo nhân gian"cái quái thai!" 

01.08.36: Thiên thủ thiên nhãn ám chỉ Bồ tát Quán thế Âm. 

"Phổ môn thị hiện. 

Cứu khổ tâm thinh. 

 Từ bi thuyết pháp độ mê tân.  
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Phó cảm ứng tùy hình. 

Tứ hải thanh ninh..." 

01.17.52: Kinh Lăng Nghiêm nói thẳng Thiên thủ thiên nhãn là Bồ tát Quán 
thế Âm 

01.18.09: " Ta chẳng ông gì? Chẳng khác ai!": Thành Phật do từ con người mà 
thành. Phật là Giác giả(người giác ngộ chân lý). 

01.22.13: " Đầu còn không có nói chi tay": Quán chiếu thì tri quán tưởng ly. 
Tu hành đừng quán tưởng. 

01.29.19: "Vô minh! tưởng tượng thân ta thế! 

Lừa đảo nhân gian"cái quái thai!" 

Tham thieàn 54: QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 7,  ngày 19/5/2008: 

00.10.11: Vào chùa dễ bị rơi vào thường kiến khi thấy chùa nào có bàn thờ 
giác linh, bàn thờ bài vị. Đó là hướng dẫn tu theo đạo thường kiến. 

00.12.00: Thường kiến: Chấp ngã, chấp pháp. Tin qua đời còn giác linh ở đó. 

00.20.54: Thân kiến: Chấp mắc về bản thân về sắc và tâm. 

00.21.05: Biên kiến: Chấp mắc có linh hồn tồn tại vĩnh cửu. 

00.21.28: Chấp mắc thân kiến, biên kiến, chấp đoạn, chấp thường sẽ rơi vào tá 
kiến. 

00.21.57: Tà kiến: Nhận thức không đúng với chánh phap, phủ nhận chân lý vô 
thường, vô ngã. 

00.31.46: Tham thiền quán chiếu về Bồ tát Quán thế âm: "Thiên thủ thiên nhãn 
4" 

00.33.10: " Đầu nhiều ngầm dạy chánh tư duy 

Nghìn mắt trông xa để thấy nhiều 

Tri kiến chánh chơn tu thật đạo 

Tri hành hợp nhất mắt trong tay!" 

00.41.20: Hằng hà sa: Cát của sông Hằng, chỉ số nhiều không thể nói, không 
đếm được( phiền não vô minh) 
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00.46.07: Mười phương Như Lai không tu gì hết chỉ vĩnh đoạn vô minh 
thành Phật đạo. Sự thật không thành gi hết. 

00.46.45: Niết bàn: Liễu nhơn. Phật tánh vốn có là Chánh nhơn 

00.50.52: 84.000 phiền não thật sự không có gì, mê muội thì nó hoành hành 
nếu biết (TRI) thì như hoa đốm. 

00.52.01: Cần giữ vững chánh niệm. 

00.52.49: Trong đầu có nhiều thứ năng lượng, nên quản lý năng lượng không 
để lùa vào phần tham tài mà nên phân tán năng lượng ra. 

00.55.20: Tập làm chủ, điều hành cái Tri, cái Kiến trong mình. 

00.55.36: Kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dạy Bồ tát Quán thế Âm có 84.000 
đầu, 84.000 tay, 84.000 mắt. Ý chỉ cần quán chiếu tư duy nhiều.  

00.58.04: " Đầu nhiều ngầm dạy chánh tư duy" 

01.06.00: Đạo Phật không cần dùng ngẫu tượng mà cần vận dụng cái đầu. 

01.01.09: Đạo Hòa hảo không thờ ngẫu tượng. Đạo Phật sử dụng nhiều thí dụ, 
ẩn dụ... 

01.13.15: Đừng tin tượng  ngàn tay ngàn mắt là ghê gớm. Cái gì có trong vũ 
trụ bao nhiêu thì Bồ tát, Phật sử dụng đầu bằng cái có đó. Đức Phật 
thành Vô thượng Bồ đề từ con người bình thường. 

01.13.45: Vũ trụ có cái gì thì mình phải tu duy nhận thức bằng với cái có của 
vũ trụ và phải ứng dụng cái hiểu biết đó trong cuộc sống của 
mình(tay nhiều). 

01.15.31: Mắt ở trong bàn tay là Tri hành hợp nhất. Mắt phối hợp với đầu là 
Tri kiến. 

01.16.06: Bài kinh nào cũng dạy chúng ta học tham thiền. Đạo Phật không 
phải lật kinh ra là lạy rồi tụng mà phải sử dụng đầu nhiều để tư duy 
nhiều. Thấy, biết rồi phải sống bằng cái thấy biết đó. 

01.18.26: " Tri kiến chánh chơn tu thật đạo": Đạo Phật là đạo như thật. Vũ trụ 
có cái gì phải biết y như tánh của nó. 

                      "Chư pháp tùng bản lai tự tịch diệt tướng". 

                 (Các pháp từ xưa đến nay có tánh vắng lặng tịch diệt, không gây đau 
khổ cho ai). 
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01.23.20 Quán thế âm Bồ tát là lục căn hổ dụng. Đối với lục trần không bị 
nhiễm ô như người thường. Sáu căn như như bất động với trần. Lục 
căn luôn thanh tịnh. 

01.26.01: Quán thế âm tu bằng nhĩ căn, phát hiện đức chân thật của nó là Viên 
thông thường nên gọi là lục căn hỗ dụng. Nghe nếm biết...tất cả mà 
như không nghe thấy biết gì hết. Sự vật hiện tượng như thế nào để 
nó như thế. 

01.27.20: " Tri hành hợp nhất mắt trong tay": Tri phài hành. 

Tham thieàn 55: QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 8,  ngày 20/5/2008: 

00.01.30: Học Phật phải Văn nhi Tư-Tư nhi Tu tức phải học Tham thiền. 

00.03.06: Bồ tát đầu nhiều mắt nhiều tức tri kiến, biết nhiều rồi ứng dụng thực 
hành(mắt nhiều, tay nhiều) chứ không tin ngẩu tượng(Đơn Hà thiêu 
tượng Phật). 

00.05.19:"Tri hành hợp nhất mắt trong tay": Quán thế âm Bồ tát phổ môn thị 
hiện 84.000 đầu, 1.000 tay, 84.000 đôi mắt để học chứ không phải 
để thờ. 

00.09.33: Bài thơ" Thiên thủ thiên nhãn 5" 

" Quán âm Bồ tát chính là ta 

Đâu có đầu tay mắt dị kỳ 

Thân mẫu có thai như thế ấy? 

Làm sao sanh nở? "Giáo gian"...Ơ? 

00.19.15: Đức Phật nói: "Nhất thiết pháp vô ngã": Không có cái đầu tiên dầu là 
cơ bản tử. 

00.29.35: Đức Phật nói kinh nếu nhìn triết học là triết học, nhìn khoa học là 
khoa học(sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử là 
khoa học). 

00.31.54: Bà chúa thiên chúa ngục, Cửu thiên huyền nữ, Nữ oa ...không có. 

00.34.31: " Tồi tà phụ chánh hộ đạo tràng". 

00.35.14: Vị thần hộ pháp: In kinh, dĩa, băng kinh cho mọi người nghe. 

00.45.56: Pháp tu của Quán thế âm Bồ tát. 
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00.46.18: Bài thơ " Thiên Thủ Thiên nhãn 5" 

" Quán Âm: giữ niệm "Âm văn" tịnh 

Chứng nhập"Tam ma" bởi nhĩ căn 

Tin tưởng Quán Âm cần học hiểu 

Đường tu khởi sắc đạo thêm hương! 

00.46.44: Hai câu quan trọng  " Quán Âm: giữ niệm "Âm văn" tịnh. 

 Chứng nhập"Tam ma" bởi nhĩ căn. 

(Giới thiệu phương pháp tu). 

00.47.10: "Tin tưởng Quán Âm cần học hiểu 

Đường tu khởi sắc đạo thêm hương! 

( Động viên và khuyến cáo. Cần học, hiểu Quán thế âm) 

00.47.44: Cần lấy trí tuệ làm sự nghiệp. 

00.48.19: Tượng Quán Âm không có lỗi, lỗi là người sử dụng sai. 

00.49.00: Tam thánh: Thờ đức Phật A di Đà ở giữa, hai bên thờ Quán thế âm 
và Đại thế chí. Đó là thế giới Cực lạc của Phật A Di Đà, 

00.50.45: Tam  thế Phật: Thờ Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc 

00.54.06: Thời gian năm tháng không quan trọng trong đạo Phật nên không 
cần nhớ Phật Thích Ca hay Di Lặc ra đời năm nào... 

00.56.01: Dựa trên không gian(vật chất) mà khái niệm thời gian và ngược lại. 
Thí dụ. Gọi là năm tháng vậy thôi! 

01.00.39: " Nhứt niệm tam thiên": Trong một niệm gọi Thập thế cách pháp vị 
thành môn. Ngay trong 1 niệm có 3 niệm, có 10 niệm, vô lượng 
niệm. Trong 1 niệm có quá khứ, hiện tại, vị lai. 

01.01.22: Người học đạo không thèm chờ bao triệu năm nữa Phật Di lặc ra đời. 

01.02.21: Bồ tát Duy Ma Cật hỏi: Thưa ngài Di Lặc, ngài tính đời nào thành 
Phật? (Nhất sanh bổ xứ) 

01.18.01: Mười phương ba đời: Lấy gì xác định mỗi phương? Pháp giới bất nhị 
nhất chân. 
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01.10.45: Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng. 

01.12.57: " Di Lặc là ta, mỗi chúng ta .Vô minh che lấp lạy trông chờ. Quên 
lời thọ ký Như Lai dạy. Tất cả quần sanh Phật vị lai" 

01.13.23: Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành.  

01.16.40: Giai nghĩa Quán âm. 

01.26.12: Pháp tu của Quán thế âm: " Quán Âm: giữ niệm "Âm văn" tịnh. 

            Chứng nhập"Tam ma" bởi nhĩ căn '' 

01.28.11:Tin tưởng Quán thế âm cần khai thác tánh nghe và đối tượng nghe là 
âm thanh. Âm thanh không biểu lộ qua ngũ âm(giọng kim, mộc, 
thủy, hỏa, thổ), qua nốt nhạc.... 

Tham thieàn 56: QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 9,  ngày 21/5/2008: 

00.06.27: Bác học không có nghĩa là ngừng học. 

00.06.47: Học Tam vô lậu học: Giới, Định, Tuệ chưa đủ mà cần phải học Ngũ 
phần pháp thân để ứng dụng thực hành Giải thoát, Giải thoát tri 
kiến. 

00.10.00: Cảnh giới Cực lạc phải tự mình xây dựng mới có nên tụng đám để 
cầu an, cầu siêu hoàn toàn không có kết quả. Phải sống trong Phật 
giáo vũ trụ. 

00.12.40: Tỷ lô giá na: Pháp thân Như Lai. 

00.13.30: Đừng đào tạo Phật giáo sợ hãi nữa. 

00.18.03: Cần phát huy đạo Phật vũ trụ: Đóng góp vũ trụ quan, nhân sinh quan 
của thế giới hiện hữu. 

00.20.05: Cách tu của Quán thế âm: "Thiên thủ thiên nhãn 6" 

00.21.02: " Giáo thể cõi này hợp "tiếng nghe" 

Lắng nghe "tịnh thánh" tiếng lòng ta 

Nhĩ căn hướng nội ly năng sở 

Sanh diệt không còn, Phật hiện ra" 

00.23.24: " Khổ hãi vô biên hồi đầu thị ngạn" 
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00.23.56: Câu đối: 1/ " Nghiệp duyên bình hợp niên niên bạch phát thôi. 

 Đối diện tích không ninh bả thiều quang phó lưu thủy". 

              2/" Thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng. 

    Hồi đầu thị ngạn nguyện phiên bối diệp xuất đàm hoa" 

00.25.58: Chúng ta làm hành động thân khẩu ý đều tạo nghiệp. Nghiệp thiện 
hay ác kết tu thành thân đang sống giống như bèo(bình hợp). 

00.28.40: Niên niên bạch phát thôi": Mỗi năm mỗi năm tóc càng bạc thêm ra. 

00.30.01: " Đối diện tích không": Nhìn ra không có gì chơn thật. 

00.32.33: " Ninh bả thiều quang phó lưu thủy": Đừng để cuộc sống của mình 
thành vô nghĩa nên để lại cái gì lợi ích hậu thế. 

00.33.38: " Thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng": Sông trong đời như 
đang chơi một bàn cờ. 

00. 37.30: "Hồi đầu thị ngạn": Tu tập là cách hồi đầu. Quán thế âm là người 
hồi đầu thị ngạn, quay về Phật tánh của mình. 

00.45.03: Đàm hoa: Hoa Ưu đàm. Thật sự không có, để ví cho đất nước nào đó 
mấy ngàn năm mới xuất hiện bậc vĩ nhân. 

00.50.03: Câu đối của cụ Lê Đình Thám: 

Câu đối 1:" Tùy trần trục cảnh, ngã pháp hoạnh sanh.  

           Vô minh cứu cánh vọng thành, tham sân si mạn hữu lậu nghiệp" 

Câu đối 2: " Tuyệt tướng triền căn, tự tha bất cách. 

Giác tánh bản lai cụ túc từ bi hỉ xả vô lượng tâm" 

00.51 22: Tùy trần trục cảnh: Đảo ngữ của Tùy trục trần cảnh.Tâm trạng 
thường xuyên của mọi người. 

00.53.18: " Ngã pháp hoạnh sanh": Chấp ngã, chấp pháp không phải vốn có mà 
đột khởi nảy sanh. 

00.54.53: "Vô minh cứu cánh vọng thành": Vô minh không có thật, Tham sân 
si chỉ là vọng thành. 

01.01.47: " Tuyệt tướng triền căn": Thấy, biết...mà như không thấy, biết...gì 
hết. 
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01.05.08: " Tự tha bất cách": Pháp giới bất nhị, cùng là một. 

01.06.59: Giác tánh chúng ta và Phật đồng là một. 

01.10.50: Không nên đem đồ cúng Phật, Bồ tát. 

01.11.29: Tuyệt tướng triền căn là Lục căn hổ dụng của Bồ tát Quán thế âm. 

01.12.06: Phương pháp tu của Quán thế Âm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm: " 
Sơ ư văn trung. Nhập lưu vong sở. Sở nhập ký tịch...." 

Tham thieàn 57:QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 10 ngày 22/5/2008 

00.13.19: Bài thơ: " Thiên thủ thiên nhãn 6" 

" Giáo thể cõi này hợp "tiếng nghe" 

Lắng nghe "tịnh thánh" tiếng lòng ta 

Quán tâm hướng nội ly tìm chân giác 

Khấn bái trong ngoài, Phật cách xa" 

00.14.05:Tìm hiểu nghĩa câu: " Giáo thể cõi này hợp "tiếng nghe":  

00.16.40: Kinh Như Lai Viên Giác Phật dạy phương pháp tham thiền: 
xamatha, tam ma bát đề, thiền na, so sánh  25 cách tu của 25 vị.Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, Bồ tát Văn thù so sánh dựa trên lục căn, lục trần, 
lục thức, thất đại của 25 vị đã đạt đao quả viên thông nhưng pháp tu 
nhĩ căn ưu việt hơn hết. 

00.19.40: Bài kệ: " Phật xuất Ta bà giới.  

Thử phương chân giáo thể.  

Thanh tịnh tại ÂM VĂN.  

Dục thủ tam ma đề.  

Thật tùng VĂN trung nhập" 

00.20.40: "Thanh tịnh tại ÂM VĂN": Âm là đối tượng nghe tức thanh cảnh. 
Văn là chủ thể nghe tức là nhĩ căn. 

00.27.16: Âm Văn rất quan trọng. Tà kiến, chánh kiến đều do âm văn. 

00.34.45: Đất có sụp đối với người tu hành là thế gian vô thường. Dù có chết 
vẫn là sự trở về không sợ, tùy thuận chân lý.  
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00.39.59: Quán thế âm do tu mà gọi là Bồ tát Quán thế âm. Làm tượng Quán 
Âm 49m không có gì quý. 

00.43.28: Phật mới sanh đi 7 bước thì sao?  

00.46.00: 7 bước không có gì quý, thật ra đức Phật có thể không đi bước nào 
cũng không sao. Đó là hữu vi pháp. Nhất thiết hữu vi pháp như 
mộng, huyễn, bào, ảnh... 

00.49.00: " Lắng nghe "tịnh thánh" tiếng lòng ta 

Quán tâm hướng nội ly tìm chân giác 

Khấn bái trong ngoài, Phật cách xa" 

00.50.00: Quán thế âm tu:" Sơ ư văn trung. Nhập lưu vong sở. Sở nhập ký tịch. 
Động tĩnh nhị tướng. Liễu nhiên bất sanh. Như thị tiệm tăng. Văn sở 
văn tận. Tận văn bất tận...." 

00.50.21: " Sơ ư văn trung. Nhập lưu vong sở": Nghe rồi buông bỏ, coi như 
không nghe. Do đó mới đạ đến Như như bất động. 

00.57.25: Lời Như Lai có người chứng Bồ tát, có người chứng thánh, có người 
không chứng gì hết nên Như Lai không bao giờ nói pháp. 

00.59.16: "Sở nhập ký tịch. Động tĩnh nhị tướng. Liễu nhiên bất sanh": Động 
hay tĩnh cũng không để ý. 

01.00.38: "Như thị tiệm tăng. Văn sở văn tận. Tận văn bất tận": Phủi sạch tánh 
nghe. 

01.01.45: "Giác sở giác không": Xóa bỏ ý niệm năng giác, sở giác. 

01.02.46: " Không giác tịch viên. Không sở không diệt": Xóa bỏ năng không, 
sở không. 

01.04.24: " Sanh diệt ký diệt. Tịch diệt hiện tiền": Diệt đi ý niệm sanh diệt, dù 
diệt vọng, diệt vô minh. 

01.17.21: Bài thơ: "Cách Hàng phục Tâm của Bồ tát" 

" Chúng sanh mười loại có xem không. 

Năng sở song vong bặc tích tông. 

Độ tạn chúng sanh không kẻ độ. 

Niết bàn rằng có lại rằng không!" 
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01.27.06: Bài thơ " Chỗ trụ tâm của Bồ tát" 

" Lục cảnh phàm phu: Chỗ trụ tâm 

Vì tâm trụ cảnh hóa ra trần 

Vận tâm bố thí căn trần ấy 

Vô trụ tâm không cảnh tịch nhiên" 

Tham thieàn 58:TIN TƯỞNG, ngày 23/5/2008 

00.01.30: Vi tế hoặc: Vô minh hoặc. 

00.03.00: Tu Bồ đề hỏi Phật trong kinh Bát nhã: " Muốn trừ Vi tế hoặc phải 
làm sao?" 

00.03.16: Đại trí Văn Thù hỏi Phật trong kinh Như Lai Viên giác: " Muốn tu 
nhân địa của 3 đời chư Phật đã tu thành Phật". 

00.04.17: Phật dạy phải hàng phục tâm:  

00.04.59: " Chúng sanh mười loại có xem không. 

Năng sở song vong bặc tích tông. 

Độ tận chúng sanh không kẻ độ. 

Niết bàn rằng có lại rằng không!" 

00.05.20: Năng sở song vong: Đừng thấy có chủ thể đối tượng, đừng thấy có 
Phật và mình là người lạy Phật, không có năng độ sở độ, không có 
ngã tướng nhơn tướng, không có chúng sanh tướng thọ giả tướng. 

00.10.02: Phật dạy phải trụ tâm: 

00.10.40: " Lục cảnh phàm phu: Chỗ trụ tâm 

Vì tâm trụ cảnh hóa ra trần 

Vận tâm bố thí căn trần ấy 

Vô trụ tâm không cảnh tịch nhiên" 

00.13.17: Lục cảnh là chỗ chúng sanh thường trụ tâm. 

00.12.14: Phải vận dụng tâm để bố thí. Bồ tát còn bố thí như nhơn thừa, trung 
thừa (tài, pháp,vô úy)là còn vi tế hoặc chưa thành Phật được. 
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00.17.13: Nên bố thí: " Vô cầu thắng bố thí" 

00.17.46: Muốn là Phật phải bố thí: "Vận tâm bố thí căn trần ấy. 

Vô trụ tâm không cảnh tịch nhiên" 

00.19.04: Bố thí cả lục căn lẫn lục trần. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. 

00.20.22: Bài thơ: " Tin tưởng" 

00.27.00 " Cầu nguyện cao xanh ngưỡng vọng lên 

Đinh ninh nơi ấy có bề trên. 

Hiểu ra lồng lộng thênh thang rỗng 

Bởi thế trần gian mãi lụy phiền." 

00.29.00: Người có tôn giáo gọi là tín ngưỡng. Người không tôn giáo gọi là tin 
tưởng, đức tin. 

00.32.52: Tín ngưỡng dùng trong Phật giáo không đúng vì tín ngưỡng là đặt ra 
giáo điều. Đạo Phật không giáo điều.  

00.34.00: Đạo Phật có dạy giữ giới cho Phật tử tại gia, chư Tăng Ni...nhưng do 
tự phát tâm không bắt buộc. 

00.36.25: Đạo Phật không phải tôn giáo vì không có giáo điều chủ nghĩa. 

00.37.50: Cầu nguyện là một kiểu tin chung của người có tôn giáo và không 
tôn giáo. Do tánh yếu đuối tự ti cầu nguyện bề trên phò hộ. 

00.41.20: Bề trên không có. Theo Khổng tử đó là:  

" Thiên thính tịch vô âm 

   Thương thương hà xứ tầm 

   Phi cao diệc phi viễn 

   Đô chỉ tại nhơn tâm" 

00.45.13:" Thiên giả lý thế chư đương nhiên" 

00.49.50: Đạo Phật khong tin có ông nào hết. Các quả vị trong đạo Phật do duy 
tâm tạo, chứ không do ong nào tặng hết. 

00.54.45: " Ưng quán pháp giới tánh. Nhất thiết duy tâm tạo" 
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00.57.15:"Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. 

Nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai" 

00.58.48: Đạo Phật nói: Mỗi người tự làm"Đấng Bề trên" cho mình và cũng tự 
mình làm cho mình thành người tệ hại, đau khổ nhất. 

01.08.44: Lồng lộng: Vũ trụ (không gian+ thời gian) 

01.12.20: Đối với đạo Phật: Cầu an, Cầu sieu, Cầu nguyện kh6ng được. 

Tham thieàn 59: Học đạo ngày 24/5/2008 

00.03.20: Bài thơ " Học đạo" 

00.03.40: " Hướng đến vô vi học đạo chân 

Sâu xa tuyệt học dứt lần khân 

Vô minh, Phật tánh không hai một 

Ngũ uẩn phù hư tức pháp thân" 

00.03.57: Đạo chân: Chân thật khế hợp với thể chân như, bàn thể và hiện 
thượng. 

00.08.39: Phật có Niết bàn ngay lúc vừa thành đạo. 

00.09.20: Niết bàn là gì? Niết là không, Bàn là ngũ dục thất tình, là sân, vô 
minh sai trái.... 

00.12.53: Làm sao để không còn nghi? Trên bàn thờ có Phật không? có thần tài 
không? 

00. 21.11: Lễ tam hợp: Ngày Phật xuất gia, thành đạo, viên tịch. 

00.22.01: Không phải khi chết Phật mới có Niết bàn. Phật có trí đức(giác ngộ 
chân lý)+đoạn đức(dứt trừ vô minh phiền não). 

00.23.44: Chân là chân như. Ví như nước, dụng tùy duyên như sóng mòi. 

00.24.40:" Sâu xa tuyệt học dứt lần khân": (Tuyệt học: Nắm vững bản thể chân 
như của vạn pháp). 

00.31.50: Bằng cách nào nhận thức bên mặt hiện tượng? 

00.32.47: Con người phải có, sanh, lão, bệnh, tử. 
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00.36.00:Người học đạo không sợ già, bệnh, tử do quán thân bất tịnh(nguyên 
nhân của khổ đau). 

00.37.55: Người tu sống cũng như khi chết có thể xuất ly tam giới(hàng A la 
hớn) 

00.39.09: Đạt quả A la hớn dứt trừ được ngã chấp(quán thân bất tịnh) và phần 
lớn pháp chấp. Không sợ sống chết vi tùy thuận chân lý. 

00.41.20:Bên mặt hiện tượng thấy vạn pháp sanh diệt đều do duyên sanh, hòa 
hợp hay chia ly. 

00.42.50: Còn mặt bản thể chân như? 

00.43.47: Đất(địa đại) là bản thể chân nhưcủa sự vật.  

00.48.52: Học Phật tìm thấy 2 mặt: 

00.48.59: + Hiện tượng duyên sanh : Hữu vi pháp:Có sanh lão bệnh tử(con 
người); sự vật hiện tượng có sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. 

00.50.58: Hữu vi pháp: Những cái gì con người khái niệm biết được thuộc về 
pháp duyên sanh. 

00.52.25: Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệc như 
điện.... 

01.08.12: " Vô minh Phật tánh không hai một. 

01.14.52:" Ngũ uẩn phù hư tức pháp thân" (phù hư: trống rỗng như mậy) 

Tham thieàn 60: Diệt vọng,  ngày 25/5/2008 

01.05.43: Sanh diệt tứ đế:Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế. Có 3 khổ(Khổ khổ, 
hoại khổ, hành khổ), 8 khổ nhỏ.  

00.06.50: Vô lượng khổ đế: Không lường tính bằng con số được. 

00.07.45: Vọng ở đâu? Lấy gì để diệt vọng? 

00.08.35: Vô lượng tứ đế: Vô lượng khổ đế,Vô lượng tập đế, Vô lượng diệt đế, 
Vô lượng đạo đế. 

00.16.15: Sửa từ trong bài hát ‘Sám hối”. 

00.18.56: Sửa “ xả tội” thành “hóa đạo” 

00.30.54: Không nên trăm sự nhờ thầy. 
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00.31.35: Phật không vạn năng mà có Tam năng tam bất năng. 

00.32.00:1/“ Năng không nhất thiết tướng thành vạn pháp tri chí nhi bất năng 
tức diệt định nghiệp”(nhìn vạn như không có gì, ai tạo nghiệp ác, 
Phật không giúp được). 

00.35.10:2/ “ Năng tri quần sanh chi tánh cùng ức kiếp sanh tử chi sự nhi bất 
năng hóa đạo vô duyên”(biết căn cơ, phước báu nhưng chúng sanh 
vô duyên không hóa đạo được). 

00.38.58: 3/“ Năng độ vô lượng vô biên chúng sanh nhi bất năng độ tận chúng 
sanh giới”(có thể độ vô lượng chúng sanh nhưng thế giới Ta bà  
Phật không bỏ được). 

00.43.07: Bài thơ “Diệt vọng” 

00.43.36: “ Vọng chất ra sao đòi diệt vọng? 

Vọng không hình mạo có danh ngôn. 

Tâm ai tỉnh ngộ tìm không có.“  

Vọng đến lòng ai có não phiền” 

00.47.02: “Vọng chất ra sao đòi diệt vọng?”: Vọng có tánh tham sân si…, 
không có chất. 

00.50.12: Tìm diệt vọng không phù hợp với giáo lý đại thửa. 

00.55.50: Về mặt phương tiện vẫn có thể nói diệt vọng(tiểu thừa). 

01.06.15: Học đạo phải nhìn bao quát nắm trọng tâm. 

01.07.45: “Vọng không hình mạo có danh ngôn” 

01.07.59: Danh ngôn:Tham, sân, si, tâm bất tương ứng(đắc, mạng căn, chúng 
đồng phận, dị sanh tánh…) 

01.15.49: “ Tâm ai tỉnh ngộ tìm không có” 

01.19.05: “ Vọng đến lòng ai có não phiền”. 

Tham thieàn 61 : Rừng thông 1,  ngày 26/5/2008 

00.01.03: Giáo lý thuận hành, nghịch hành. 

00.02.00: Giáo lý nghịch hành:” Măc thời thuyết thuyết thời mặc. 
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Đại thí môn trung vô ủng tắc 

Hữu nhơn vấn ngã giải hà tông 

Báo đạo ma ha Bát nhã lực 

Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức 

Thuận hành nghịch hành thiên mạc trắc” 

(Chứng đạo ca, thi ca 36) 

00.14.08: Bồ tát có Tứ vô ngại biện tài(khẩu nghiệp); Tứ vô ngại trí, Tứ vô 
ngại giải(ý nghiệp: nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí); Pháp vô 
ngại, Nghĩa vô ngại, Từ vô ngại, Lạc thuyết vô ngại 

00.17.20: Muốn được Tứ vô ngại phải tu học Ma Ha Bát nhã. 

00.27.14:Hoạnh tử: Vào chỗ nguy hiểm bị chết(rắn độc cắn, vào chỗ đang 
đánh nhau…). 

00.43.06: Giáo lý nghịch hành: Bài thơ” Huynh đệ chi tình” 

00.43.59: “ Anh đã sanh rồi em chửa sanh. 

Em vì vị ngã quá đành hanh. 

Lẽ thường em kính anh thì phải. 

Ai để quyền huynh lễ bái em” 

00.55.13: Thượng tọa là Thượng tòa mới đúng. 

00.56.40: Hòa thượng: Thân giáo sư(kính như cha): Lực sanh(làm ra trí tuệ, 
phước đức). 

01.03.49: Mười phương chư Phật không có ông nào thành Phật. Gọi là thành 
Phật vậy thôi! (Kinh Như Lai Viên giác)  

01.14.18: Bài thơ” Rừng thông” 

01.14.52: “ Rừng thông qu1y một màu xanh mơn mởn 

Lão Sơn Tăng an nhàn trụ chốn thâm u 

Cảnh sâm lâm tịch mịch tự nhàn du 

Việc trần thế viễn ly, ly sanh hỷ lạc” 
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01.17.00: So sánh ý bài thơ “ Rừng thông” với bài thi ca 20 của Chứng đạo 
ca 

01.18.33: Lan nhã: Cảnh tịch mịch, êm đềm. 

01.22.30: “ Liễu liễu kiến vô nhất vật”: Chuyển hóa thấy vạn pháp là vô pháp. 

Tham thieàn 62 : Rừng thông 2,  ngày 27/5/2008 

00.00.13: Đệ tử Phật nên tập Tham thiền để khi lục dục thất tình xảy đến có 
thể khắc phục. 

00.04.55: “ Niệm niệm hữu như lâm địch nhựt. Tâm tâm thường trợ hóa kỳ 
thời” 

00.08.34: Đọc lại bài “Rừng thông” 

00.11.45:: “ Chiên đàn lâm vô tạp thọ. 

Uất mật sum trầm sư tử trụ 

Cảnh tĩnh lâm nhàn độc tự du 

Tẩu thú phi cầm giai viễn khứ”  

      (Thi ca 42, Chứng đạo ca) 

00.37.51: Qui sơn cảnh sách:“ Tâm không cảnh tịch chỉ vị cửu trệ bất thông”. 

00.41.29:”Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh” 

00.47.38: Không viễn ly sẽ bị Ngũ cái(cái:che đậy), Thập triền. 

00.49.39: Ngũ cái: Tham dục cái(tài, sắc, danh, thực, thùy), sân nhuế, thùy 
miên cái, trạo cử cái, nghi. 

00.53.29: Thiền duyệt thực, Pháp hỉ thực: Vui thiền định. 

01.02.52: Thập triền(triền: cột, trói): phiền não và chi mạc phiền não(tham sân, 
si, vô tàm vô quý, não…) 

Tham thieàn 63 : Sương lạnh Tây nguyên,  ngày 28/5/2008 

00.05.58: Kinh bất liễu nghĩa, giáo lý duyên sanh: Bài thơ” Sương lạnh Tây 
nguyên” 

00.07.20: Giáo lý vô thường vô ngã duyên sanh thuộc hiện tượng hữu vi của 
vạn pháp. 
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00.07.45: Kinh điển Ngũ thừa: Nhơn thừa, thiên thừa… 

00.13.27: Đạo Phật có Tam quy ngũ giới. Quy y Phật tâm, Phật tánh nên không 
lạc hậu. 

00.16.17: Quy y Pháp, Quy y Tăng. 

00.20.17: Giáo lý Thiên thừa: Hưởng phước báu cõi Trời(phải hiểu trời không 
có ) 

00.25.19: Thanh văn thừa: Nền tảng vượt qua tam giới, học giáo lý Tứ đế. 

00.26.23: Tu Nhơn thừa , Thiên thừa chưa có Niết bàn đúng nghĩa. 

00.26.46: Không Tư hoặc(Tham sân si mạn nghi ác kiến) mới có Niết bàn. 

00.33.21: Bài thơ “ Sương lạnh Tây nguyên” chỉ đến Thanh văn thừa(Tiểu 
thừa), bất liễu nghĩa, hữu vi pháp. 

00. 35.47: Đọc bài thơ 

Tham thieàn 64 : Sương mù Tây nguyên,  ngày 29/5/2008 

00.18.00: Nếu không tập tu thiền định thì không bao giờ thấy Niết bàn. 

00.22.46:Tâm và cảnh của mình: “ Sương mù bao phủ Tây nguyên 

Núi đồi mờ ảo cỏ cây ẩn mình” 

00.35.39: Phật phù hộ cho được bình an, cầu nguyện được là Phật ăn hối lộ, 
không phải Phật thiệt. 

00.38.12: Phật tử cần Văn nhi Tư, Tư nhi Tu. 

00.39.50: Nên tu tập theo giáo lý nhân quả không cầu nguyện van xin. 

00.42.22: “ Rừng thông lặng lẽ hữu tình 

Tư bề quạnh quẽ chỉ mình với ta” 

00.44.46: “ Dạo chơi khắp cõi Ta bà 

Hàng hàng lớp lớp cùng ta vui đùa” 

00.45.12: Ý nghĩa từ Thao hối am: “ Tháo tâm dục đức hối tích thao danh, uẩn 
tố tinh thần huyên hiu chỉ tuyệt” 
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00.51.42: “ Nhược dục tham thiền học đạo đốn siêu phương tiện chi môn, 
tâm khế huyền tân duyên cơ tinh yếu, huyết trạch thâm áo khải ngộ 
chơn nguyên, thử tôn nan đắc kỳ diệu tiếp tu tử tế dụng tâm khả 
trung đốn ngộ chánh nhơn tiện thị xuất trần giai thị” : Dạy phương 
pháp tu thiền. 

00.59.00: Đạo Phật là Phật giáo do đức Phật Thích Ca làm giáo chủ có những 
lời dạy dỗ của Phật. 

01.02.27: “ Sanh sanh tiện năng bất thối Phật giai quyết định khả kỳ”. 

01.03.25: Muốn có quả vị Tu đà hoàn cần phải dẹp tan Kiến hoặc(chấp mắc về 
bản thân gồm thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thử, giới cấm thủ). 

01.18.20: Người được quả Tu đà hoàn chỉ đi lên theo đường đạo. 

01.19.01: “ Dạo chơi trong cõi Ta bà 

Hàng hàng lớp lớp cùng ta vui đùa” 

Tham thieàn 65 : Sương mù Tây nguyên 2,  ngày 30/5/2008 

00.04.31: Vấn đề ẩn và hiển: Ẩn là Phật tánh, thể tánh tịnh minh, chơn tâm 
thường trú lúc nào cũng có.  

00.21.44: “ Dạo chơi trong cõi Ta bà 

Hàng hàng lớp lớp cùng ta vui đùa” 

00.23.06: Cõi Ta bà ngoại cảnh: Kham nhẫn, chịu đựng bất lương, bất nghĩa, 
bất nhơn, bất như ý… 

00.25.16: Cõi Ta bà trong nội tâm: Không bằng lòng với chính mình. 

00.29.01: Thân ngũ ấm phải chịu đựng. 

00.30.12: Thân con người là thế giới Ta bà thu hẹp. 

00.32.23: “ Ta bà Cực lạc không xa” 

00.32.54: ‘ Nhứt tâm cụ thập pháp giới”  

00.35.21: Sát na: Một phần triệu của tích tắc không lấy gì đo được. 

001.03.07: ” Nổi trôi một kiếp phù sinh. 

Trăm năm bảo ảnh hư vinh nhọc nhằn” 
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01.06.11: Đừng ham sống cũng đừng sợ chết nên tùy thuận theo luật vô 
thường. 

01.08.47: Bào ảnh: Bào là bọt nước; ãnh là cái bóng. 

01.10.44: “ Lợi suy hủy dự lăng xăng” 

01.11.17: Bát phong: Lợi, suy, hủy, dự, cơ, xưng, khổ, lạc. 

01.12.34: Cơ: Chê sau lưng. 

Tham thieàn 66 : Nắng đẹp Tây nguyên,  ngày 31/5/2008 

00.02.50: “ Mây trắng trời xanh đẹp hết lời. 

Trời xanh mây trắng “của ta” ơi! 

Lòng ta man mác bâng khuâng nhớ.. 

Vạn kiếp phù sinh tựa ráng mây” 

00.03.46: Học Phật nên để ý từ “của ta”. 

00.09.34: Bồ tát Mã Minh:” Nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự 
tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng 
bất khả phá hoại duy thị nhất tâm cố danh chân như”. 

00.27.00: Trời xanh:” Thiên giả lý chi đương nhiên” 

00.28.00: Mây trắng trới xanh: Kiếp sống hợp tan của thân ngũ ấm, lẫn lộn 
trong vô minh của con người. 

00.35.12: Lục tổ Huệ năng: “Phật pháp tại thế gian. Bất ly thế gian giác. Ly thế 
mích Bồ đề. Kháp như cầm thố giác ” 

00.39.40: Phật ở khắp mọi nơi, trong vạn pháp. 

00.41.27: Trời là không gian vô tận, thời gian vô cùng, là vũ trụ. 

00.43.11; “ Trời xanh mây trắng “của ta” oi!: Đừng bao giờ coi cái gì là “của 
ta” vì thật sự không có. 

00.44.04: Văn Tỉnh thế: “ Nam lai Bắc vãng tẩu Tây Đông.  

Khán đắc phù sanh tổng thị không. 

Thiên giả không, địa giả không. 
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Nhơn sanh yểu yểu tại kỳ trung.  

Thê giả không, tử giả không. 

Huỳnh tiền lộ thượng bất tương phùng. 

Kim giả không, ngân giả không. 

Tử hậu hà tàng tại phủ trung” 

00.45.07: “ Huỳnh tiền lộ thượng bất tương phùng”: Học đạo sâu câu này có 
lỗi. 

00.52.30: Tất cả pháp vô ngã, không có gì bền chắc. 

00.56.32: “Lòng ta man mác bâng khuâng nhớ ..  

Vạn kiếp phù sinh tựa ráng mây”: 

01.00.25: Điều giác ngộ thứ nhất của kinh Bát đại nhân giác: 

“Thế gian vô thường. 

                                             Quốc độ nguy thúy.  

                                             Tứ đại khổ không.  

                                             Ngũ ấm vô ngã” 

01.09.33: Hiện lượng và Tỷ lượng khác nhau thế nào?  

Tỷ lượng= Hiện lượng + Thức đại. 

Tham thieàn 67: Năm tháng,  ngày 01/6/2008 

00.03.23: Tất cả các pháp đều là Phật pháp. 

00.04.09: Bài thơ “Năm tháng” 

” Vạn kỷ trời mây vốn hợp tan 

Mây trời tan hợp tháng năm tàn 

Đổi thay sanh diệt nguồn cơn ấy! 

Hỏi cái ta nào ta của ta? ” 
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00.17.40: “Vạn kỷ trời mây vốn hợp tan”: Trời không có, Không có ai tạo ra 
mây,  

00.25.20: “ Mây trời tan hợp tháng năm tàn”: Sự tan hợp trời mây phát sinh 
vấn đề năm tháng, tuổi tác. 

00.28.00: Dựa trên chơn đế, không có tuổi gì cả vì vạn pháp bất sanh bất diệt, 
bất tăng bất giảm… 

00.29.27: Dựa trên tục đế, hiện tượng duyên sanh có tuổi tác.  

00.33.57: Bài thơ “ Tự trào” 

“ Tám mươi tuổi tây ta lộn lẹo 

Tuổi là gì léo nhéo lo toan! 

Xuân qua Đông lụn năm tàn 

Thời gian ai giữ ai cầm ai ghi? 

Năm với tháng lấy gì làm cứ? 

Bóng ngày đêm có giữ được chăng? 

Đêm ngày khôn giữ khó ngăn 

Thì năm với tuổi cầm bằng hư vô! “ 

00.35.00: Đại thừa không có tuổi. Tu tốt không biết ngày giờ là gì. 

00.41.50: Thiền lão thiền sư có câu:  

 “ Đản tri kim nhật nguyệt.  

      Thùy thức cựu xuân thu” 

00.50.39: Tại sao đức Phật Thích Ca chết gọi là viên tịch?  

01.12.11: “ Hỏi cái ta nào ta của ta”: Tìm cái chất liệu nào tạo ra cái ta.Ta 
không có thì còn cái ta nào của ta. 

01.15.00: Cái quý của đạo Phật là chết nhanh chết gọn, chết nhẹ . 

Tham thieàn 68: Đông Xuân, ngày 02/6/2008 

00.02.32: Cơ sở nền tảng đầu tiên học Phật là phải học giáo lý: Vô thường- 
Khổ- Vô ngã- Bất tịnh. 
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00.05.30: Đạo Phật không khấn cầu. Có thể nguyện(muốn). 

00.09.30: Giáo lý đạo Phật dựa trên nhân quả(thời gian), nhân duyên(không 
gian) mà tạo nên sự nghiệp bản thân. Thực hiện ý muốn(nguyện) 
của mình. 

00.29.00: Vũ trụ= Thế gian= Không gian+Thời gian= Cuộc sống con người. 

00.30.00: Thế: Thời gian: “Không lưu chi nghĩa”. Gian: Không gian: “Gián 
cách chi nghĩa”( hở, cách, khoảng). 

00.35.13: Ăn chay cực khổ là phí phạm cuộc đời mình một cách vô ích. 

00.36.13: Do giáo lý nhân duyên nhân quả  

00.47.20: Nói về giáo lý nhân quả, nhân duyên qua Bài thơ “Đông Xuân” 

“ Sống đã không gì chết cũng khống 

Trăm năm cõi tạm vấn vương lòng! 

Giang san vũ trụ ai là chủ? 

Vạn kỷ xuân tàn trở lại đông! “ 

00.48.42: “ Sống đã không gì chết cũng không!”: Chết rồi không có gì hết. 

01.02.10: Học giáo lý Phật, chết rồi không có linh hồn bởi ngũ ấm vô ngã, ngũ 
uẩn giai không. Chết rồi tánh nào trả về cho tánh nấy. 

01.05.06: Cúng vong linh, không hợp chân lý. 

Tham thieàn 69: Hoa bài Đông Xuân, ngày 03/6/2008 

00.15.42: Baài thơ: “ Vạn hữu vô thường có cũng không! 

Nước non vô ngã vấn vương lòng 

Công danh sự nghiệp trỏ mây khói 

Chả trách Xuân tàn lại đến Đông! “ 

00.17.53: Vạn hữu: Vạn pháp: Pháp hữu vi do duyên sanh. 

Tham thieàn 70: Trăng khuya 1, ngày 04/6/2008 

00.06.55: Hóa giải được bốn bệnh nan y: Tác, nhậm, chỉ, diệt thì tu như chơi 
không có gì quan trọng. 
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00.09.05: “ Lô sơn vân vũ Chiết giang triều 

Dị đáo thiên ban hận bất tiêu 

Đáo dĩ hoàn lai vô biệt sự 

Lô sơn vân vũ Chiết giang triều” 

00.10.09: Dịch: “ Mù tỏa Lô sơn sóng Chiết giang 

Khi chưa đến được hận muôn ngàn 

Đến rồi về lại không gì lạ 

Mù tỏa Lô sơn sóng Chiết giang” 

00.11.40: Đạo Phật nên nguyện nhưng không được van khấn, vái lạy. 

00.18.13; Đệ tử Phật thường mắc 4 bệnh: Tác, nhậm, chỉ, diệt. 

00.21.04: Trong kinh Phật: Người chánh nói pháp tà thành pháp chánh. Ngược 
lại, người tà nói pháp chánh thành pháp tà. 

00.23.02: “Phật pháp bất ly thế gian giác”: Tất cả các pháp đều là Phật pháp. 

00.30.11: Bài thơ: “ Trăng khuya” 

“ Trăng lồng lộng phủ vàng đồi dốc 

 Gà gáy sôi eo óc canh khuya 

Gâu gâu chó đón trăng về 

Nhìn trăng “thổn thức lòng quê” đêm dài 

Thâm trầm quá biết ai chia sẻ? 

Thanh thoát này nào để riêng ta! 

Chênh chênh chiếc bóng trăng tà 

Cùng ai trà đạo, ai cùng ngắm trăng?” 

00.36.14: Eo óc: Ò ó o; Gà gáy sôi: Nhiều con gà gáy cùng một lúc. 

00.45.25: “Lòng quê”: (Bản lai diện mục, thể tánh tịnh minh, chơn tâm thường 
trú, Như Lai viên giác diệu tâm, Phật tánh, bản thể chơn như, Pháp 
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thân thường trú, Tự tánh thanh tinh Niết bàn, Tâm địa) của chính 
mình. 

00.56.34: Lòng quê là bản lai diện mục của ta. Vậy bản lai diện mục là cái gì? 

00.56.45: Bản lai: mặt; Diện mục: con mắt: Bộ mặt thật, cái thấy thật. 

00.57.25: Bản lai diện mục của ta vốn sáng suốt, thanh tịnh đầy đủ tánh chất an 
lạc hạnh phúc. 

01.00.00: Thể tánh tịnh minh, chơn tâm thường trú là cái vốn có của mình. 

01.04.40: Muốn có thể tánh tịnh minh, chơn tâm thường trú, bản lai diện mục 
phải tu Xa ma tha (tu Chỉ). 

01.07.04: Phải thiền mới thấy được chơn tâm thường trú, nếu hàng ngày sống 
trong vọng tâm(vui mừng tham sân si mạn nghi …) sẽ không thấy 
được chơn tâm. 

01.13.25: Lòng quê là Như Lai viên giác diệu tâm. Diệu tâm là tâm mầu 
nhiệm, bất biến tùy duyên. 

01.22.29: Diệu tâm: Vừa có vô minh vừa có giác ngộ, 

Tham thieàn 71: Trăng khuya 2, ngày 05/6/2008 

00.03.00: Lòng quê thứ tư: Như Lai Viên giác diệu tâm: Tâm giác ngộ tròn 
đầy, tùy duyên mà bất biến( Như), bất biến mà tùy duyên(Lai). 

00.21.00:” Nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai ly ngôn thuyết tướng, ly văn tự 
tướng, ly tâm duyên tướng” 

00.25.10: Lòng quê thứ năm: Phật tánh và chơn như. 

00.41.03: Lòng quê thứ sáu: Pháp thân thường trụ. 

00.41.48: Đức Phật có 3 đức: Pháp thân+ Bát nhã(Bồ đề)+Giải thoát(Niết bàn) 

00.42.00: Bát nhã: Trí tuệ ba la mật. 

00.42.50: Thế trí: Trí tuệ  thế gian. 

00.53.12: Pháp thân : Vạn pháp là thân Phật. Thân Phật là vạn pháp. 

00.54.01: Kinh Pháp Hoa: “ Chư Pháp tùng bản lai.  

Thường tự tịch diệt tướng…” 
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00.55.00: Tánh thanh tịnh của vô tình gọi là Pháp tánh, của con người là 
Phật tánh. 

00.59.42: Lòng quê thứ bảy là Tự tánh thanh tịnh Niết bàn. 

01.01.00: Có 4 thứ Niết bàn:  Hữu dư y Niết bàn; Vô dư y Niết bàn; Tự tánh 
thanh tịnh Niết bàn; Vô trụ xứ Niết bàn. 

01.33.00: Gọi là 4 nghĩa Niết bàn nhưng trong có chứa cả 4 thứ Niết bàn 
tươmg tự như Thường lạc ngã tịnh; Vô ngã, vô thường, khổ, bất 
tịnh. 

01.01.13: Tự tánh thanh tịnh Niết bàn là gì? 

01.02.16: Niết bàn là tánh thanh tịnh vốn có của ta. 

Tham thieàn 72: Bình minh trên đất cao nguyên, ngày 09/ 06/ 2008 

00.31.00: Đọc bài thơ “Bình minh trên đất Tây nguyên” 

“ Bình minh lố hiện xứ Tây nguyên 

Mờ nhạt sương sa khắp núi rừng 

Mở mắt trời xanh ban nắng sáng 

Trải lòng đất đỏ nhận tia hồng 

Thong dong sơn nữ gùi hoa trái 

Đỉnh đạc Nhàn tăng nhập tịnh thiền 

Cảnh tịch tâm không lành lạnh mát! 

Chạnh lòng lưu luyến, luyến thiên nhiên.” 

00.39.59: Người tu hành khất thực đi để mà đi, không cần tới đích. 

00.45.37: “ Cảnh tịch tâm không lành lạnh mát” hoặc: 

“ Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng” (K.Pháp hoa) 

( Các pháp từ xưa nay tự tánh thường vắng lặng) 

“ Xuân đáo bách hoa khai. 

  Hoàng oanh đề liễu thượng” 
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00.49.15: Bát phong: Lợi suy, hủy dự, cơ xưng, khổ lạc. 

00.56.27: Cần học 4 chữ: “ Tâm không cảnh tịch” 

00.57.00: Tổ Quy sơn: “ Tâm không cảnh tịch chỉ vị cửu trệ bất thông” 

00.58.12: Cần làm chủ lục căn, không bị bát phong tác động(tâm không cảnh 
tịch) 

01.02.42: Người học đạo phải tập bỏ lưu luyến. Không lưu luyến ai hết mà lưu 
luyến tất cả. Không thương ai hết mà thương tất cả. Phải tập đại từ, 
đại bi, đại hỉ, đại xả.  

01.05.00: “ Chạnh lòng lưu luyến, luyến thiên nhiên”: Lưu luyến thiên nhiên 
thì không đau khổ. 

Tham thieàn 73: Câu đối 1 Liễu liễu đường, ngày 10/ 06/ 2008 

00.00.58: “ Liễu đạt nhơn không hỷ lạc thế tình hằng thọ dụng 

Dịch:  

“ Người hành đạo trước tiên rõ biết: 

   Quán “nhơn không” đích thật tu hành 

   Ai người hiểu kỹ” vô nhơn” 

   Là người thọ hưởng an nhiên cõi đời!” 

00.01.55: Liễu tri vô pháp nê hoàn đương xứ mạc suy cầu” 

Dịch:  

“ Thêm bước nữa quán sâu “vô pháp” 

   Nhận rõ rằng vạn hữu là “vô” 

   Tâm không cảnh lặng như tờ 

   Niết bàn là đó, khỏi chờ không mong” 

00.04.16: Chứng đạo ca, thi ca 54, Huyền Giác thiền sư:  

 “ Liễu liễu kiến vô nhất vật 

Diệc vô nhơn diệc vô Phật 
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Đại thiên sa giới hải trung âu 

Nhất thiết thánh hiền như điện phất 

Giả sử thiết luân đảnh thượng triền 

Định tuệ viên minh chung bất thất” 

00.04.43: Liễu liễu kiến: Liễu đạo, liễu tri, liễu đạt, rồi, trọn vẹn tỏ tường. 

00.10.15: Quán “nhơn không” đích thực tu hành: Trọng tâm của học đạo là 
quán: Nhơn không+ Pháp không(thấy ngũ uẩn giai không). 

00.12.45: Nhơn không: Thuộc ngôi thứ nhất( Bổ đặc già la): Ngã không. 

00.13.41: Nhơn tướng: Ngôi thứ hai(mày, chị, anh…): Ngã tướng, nhơn tướng. 

00.16.33: Như Thế tôn ngôn: “Nhất thiết pháp vô ngã”.  

00.16.42: “Vân hà nhi vô ngã?” (Vô ngã là gì?) 

00.16.46: Vô ngã có hai thứ:1/ Bổ đặc già la vô ngã; 2/ Pháp vô ngã. 

00.17.04: Bổ đặc già la: Nhơn không: Thấy cho được tánh rỗng, không có thực 
của con người. 

00.20.18: Thấy được nhơn không sẽ xem thường bản ngã của mình. 

00.27.46:”Ai người hiểu kỹ “vô nhơn”: Bổ đặc già la vô ngã: Sát thủ thú vô 
ngã. 

00.29.19: “ Là người thọ hưởng an nhiên cõi đời!” 

00.37.19: Coi thường mình, để cho người ta coi thường mình là việc khó: Hiểu 
kỹ chân lý vô nhơn. 

00.40.17:“Liễu tri vô pháp nê hoàn đương xứ mạc suy cầu” 

00.40.25:” Thêm bước nữa quán sâu “vô pháp”:  

00.42.50: Pháp là dạng vật chất có thể thấy biết được, nó là nó, không lẫn lộn 
được. 

00.44.34: Tâm pháp: Pháp thuộc về tâm, nhận ra vật chất là có. 

00.46.08: Pháp: Sắc pháp và Tâm pháp, đều không có gì. 

00.46.57: “ Pháp pháp bổn vô pháp. 
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Vô pháp pháp diệc pháp. 

Ngã phó vô pháp thời. 

Pháp pháp hà tằng pháp” 

( Đức Phật truyền pháp cho ông Ca Diếp) 

00.47.56: Phải thấy cho được vạn pháp là không(chiếu kiến ngũ uẩn giai 
không). 

00.49.12: Vô pháp: Không có pháp gì. 

00.50.10: “ Nhận rõ rằng vạn hữu là “vô”. 

00.51.54: Nắm vững các pháp vô pháp thì ngay lúc sinh hoạt( nhổ cỏ, nấu 
cơm…) cũng tu thiền được. 

00.52.51: Đã phát Bồ đề tâm phải thấy cho được tánh vô ngã và vô pháp. Bản 
ngã không ra gì nên không thực có, hiện tượng vạn pháp cũng vậy 
để hạn chế tâm lưu luyến với bản ngã và vạn pháp. 

00.57.28: Phật thường tán thán người tại gia học đạo tu hành vì thường rất khó 
so với người xuất gia. 

01.02.21:” Tâm không cảnh lặng như tờ”: (Tức ý vong duyên bất dữ như trần 
tác đối.Tâm không cảnh tịch chỉ vị cửu trệ bất thông). 

01.06.55: “Niết bàn là đó, khỏi chờ không mong”: Mục đích của học đạo là 
Tâm không cảnh tịch để trở về tánh bản thể tịnh, minh. Phải tu tập 
hạnh Anh nhi(kinh Niết bàn) 

01.10.37: Mỗi người chúng ta đều có chất Anh nhi hạnh. 

Tham thieàn 74 : Câu đối 2 Liễu liễu đường, ngày 11/ 06/ 2008 

00.00.33: “ Liễu triệt tam vô hốt thính điểu ngữ thiền minh giai đạo lý. 

Liễu tri thất đại trực quan sương đầu diệp lạc thị thiền na” 

00.01.00: Dịch: “ Quán vô tướng quán không, vô nguyện 

Đạt “Tam vô” Phật hiện trần gian 

Ve kêu chim hót điệu đàn 

Hòa âm thiên nhạc cúng dàng pháp thân 
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Rõ thất đại sắc không, không sắc 

Vọng duyên không thực tánh cũng không 

Sương rơi lá rụng hoa tàn 

Là duyên, đối tượng gợi lòng Thiền na” 

00.09.40: Ba điểm then chốt của đạo Phật là: Tham thiền+Thiền định+Quán 
chiếu. 

00.10.20: Trước khi Quán chiếu và Thiền định cần: Xa ma tha(tập tu chỉ), Tam 
ma bát đề(tập tu Thiền na), Thiền na(tu Tĩnh lự+Chỉ và Thiền): CHỉ 
quán song tu. 

00.12.23: Đức Phật xuất hiện ở đời không phải cần để mọi người cúng. Chỉ 
cúng dường Phật khi Phật đi khất thực. Phật tỏ ngộ lục thông, đạt 
đạo Bồ đề tuyệt đỉnh, có Niết bàn ngay lúc đó, không phải khi Phật 
viên tịch mới có Niết bàn. 

00.16.30: Trọng tâm của người học đạo Phật là: Tham thiền, tu tập Thiền định, 
tư duy tu. 

00.21.50: Quán vào vạn pháp. 

00.22.00: Tướng theo kinh Bát nhã: 

“ Phàm sở hữu tướng giai thi hư vọng. 

  Nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai” 

00.22.50: Tướng gồm chung trong lục trần hiển hiện trước mắt ta( mắt thấy 
sắc: sắc là 1 tướng, núi, sông, đất liền…), là đối tượng của lục căn, 
lục thức. 

00.24.14: Vậy quán vô tướng là gì? (Quán tướng của vạn pháp là vô tướng,  
duyên sanh, không có thật, giả tướng nên không. Thực tướng của 
vạn pháp là vô tướng, là không). 

00.26.09: Quán thực tướng các pháp là vô tướng, không thì sẽ quán vô nguyện( 
không muốn gì hết). 

00.26.29: Tu Tiểu thừa còn muốn thành Phật, muốn đoạn trừ vô minh phiền 
não. 

00.26.41: Đại thừa thì: “Đoạn trừ phiền não trùng tăng bịnh. 

 Xu hướng chân như tổng thị tà”. 
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00.27.18: Huyền Giác thiền sư: “ Khí hữu trước vô bệnh diệc nhiên.  

Hoàn như tị nịch nhi đầu hỏa”. 

00.30.23: Bồ đề Niết bàn của đạo Phật là không cần muốn, khi thấy được thực 
tướng các pháp là vô tướng là không, buông bỏ, được giải thoát giác 
ngộ. 

00.31.55: Người đệ tử Phật phải tu tập để thấy thực tướng vạn pháp không có 
tướng gì, Bồ đề Niết bàn không phải là cái để mong cầu. Đó là Phật 
hiện tiền, không có vô minh. 

00.41.39: Pháp thân: Vạn pháp là thân. Thân là vạn pháp. 

00.45.54: Mọi người đều có khả năng viên tịch như đức Phật. 

00.46.49: “Liễu tri thất đại trực quan sương đầu diệp lạc thị thiền na” 

00.47.57: Dịch: “Rõ thất đại sắc không, không sắc 

Vọng duyên không thực tánh cũng không 

Sương rơi lá rụng hoa tàn 

Là duyên, đối tượng gợi lòng Thiền na” 

00.51.06: “Rõ thất đại sắc không, không sắc”: Sắc là địa đại, sắc là không. 
không là sắc… 

01.02.46: Buông bỏ phiền não vô minh, tam độc, ngũ cái, thập triền …có Bồ 
đề Niết bàn. 

01.03.25: “Vọng duyên không thực tánh cũng không”: Vọng duyên là tánh thị 
tánh phi, thực ra không có. 

01.05.13: Vọng duyên: Mừng, giận, thương sợ yêu ghét tốt xấu hơn 
thua…không có tự tánh. 

01.06.08: “ Trường đoản gia gia hữu. Nhiên lương xứ xứ đồng” 

01.06.53: Nhớ vọng duyên không để không chấp mắc, giận hờn. 

01.10.04: “Sương rơi lá rụng hoa tàn 

Là duyên, đối tượng gợi lòng Thiền na” 

Tham thieàn 75 : Thiền trà, ngày 18/ 06/ 2008 
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00.00.40: Thiền trà: Uống trà có chánh niệm, chánh tư duy, chỉ, quán, chỉ 
quán song tu(thiền na). 

00.04.46: Bài Thiền trà thuộc nguồn tư tưởng Nhơn thừa, Thiên thừa. 

00.06.43: Đọc bài thơ Thiền trà. 

00.12.10: “ Đã là đời có trọng cũng có khinh”: Còn phân biệt không đúng với 
tinh thần đạo Phật. 

Tham thieàn 76 : Trà đạo, ngày 19/ 06/ 2008 

00.04.30: Bài thơ ”Trà đạo” 

00.06.47: “Đây chén cam lồ nghi ngút hương: 

Hương trà, hương đạo quyện hương thiền 

Tinh hoa…hương sắc…vào trong một 

Vị bát trà thơm vị các phương” 

00.10.52: Chú cúng nước trong chùa.  

00.11.01: Cam lồ: (Cam là ngọt, lộ là sương) Sương ngọt. 

00.29.00: Hương đạo: Phát khởi Đạo tâm. Đạo hạnh. Đạo lực. Đạo quả. 

00.29.45: 1/Đạo tâm: Tà và Chánh, Chơn và Ngụy, Đại và Tiểu, Thiên và 
Viên, 

00.38.02: Kiểm tra Tâm, phát đạo tâm nào? (Chánh, chơn, đại, viên là tốt). 

00.43.40: Đức Phật không lập tông phái. 

00.46.26: 2/Đạo hạnh: Chư ác mạc tác. Chúng thiện phụng hành. Tự tịnh kỳ ý 

00.48.30:3/ Đạo lực: Phát huy đạo. 

00.57.57:” Tinh hoa…hương sắc…vào trong một”  

00.59.36: Đồng thời cụ túc tương ứng( Núi sông đất liền…đều có trong chén 
trà): Một là tất cả. 

01.42.00: 2/ Nhất đa tương dung: Trong một có nhiều. 

01.07.04: 3/ Chư pháp tương tức: Pháp này là pháp kia. Thí dụ 
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01.19.18:  Bí mật ẩn hiển câu thành là gì. Thí dụ. 

01.23.42: Nhân đà la võng cảnh giới: Không có cái gì độc lập, cái này có thì 
cái kia có. 

01.24.46: Thập thế cách pháp dị thành: Dựa vào vật chất có thời gian và không 
gian, sự thực không có thật. 

01.26.09: “ Vị bát trà thơm vị các phương”: Các phương(10 phương): Vũ trụ 

01.28.34: Cái gì vũ trụ có đều có trong bát trà thơm. Đó là giáo lý kinh Hoa 
nghiêm (đồng thới cụ túc tương ứng,…).  

01.30.44: Tất cả các pháp là Phật pháp. 

Tham thieàn 77 : Lễ bái, ngày 22/ 06/ 2008 

00.08.08: Có 7 cách lễ Phật: Bất đắc dĩ lễ(ngã mạn lễ).Cầu danh lễ.Thân tâm 
cung kính lễ. Phát trí thanh tịnh lễ. Thật tướng bình đẳng lễ. Biến 
nhập pháp giới lễ. 

00.44.33: Bài thơ “ Lễ bái”: Lễ bái ông gỉ lễ bái ai? 

Bao năm lễ bái bấy năm cầu! 

Khấn nguyền không được, hên xui mãi! 

Bá ngọ quân nào nhận lễ tao! 

Tham thieàn 78 : Quả báo của Phật, ngày 23/ 06/ 2008 

00.35.40: Nhân →quả→báo( trả lại) 

00.35.50: Sự giác ngộ giải thoát của đức Phật là Báo, không còn khổ đau. 

00.36 14: Đức Phật được sự đền trả là Pháp thân Tỳ lô giá na( vô vi) vượt 
ngoài quả báo. 

00.36.40: Phật Thích Ca là Ứng thân Phật. 

00.39.51: Đức Phật không bị quả báo vì không có yêu cầu gì. 

00.43.27: “ Quả báo của Phật” : “ Giác ngộ ai bì đưc Thích Ca 

Đời tôn: Giáo chủ cõi Ta bà 

Kinh truyền độ thế ba trăm hội 
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Mà phải ngồi nghe tụng Pháp hoa!”  

00.45.05: Chủ đích bài thơ: Nhắc nhở tụng kinh không có lợi ích gì. 

01.04.34: Ứng cúng: Đáp ứng, cung cấp mọi yêu cầu của người hỏi, học để tu. 

01.05.24: Chánh biến tri: Hiểu biết không sai trái với chân lý. 

01.01.05.30: Minh hạnh túc: Hiểu biết và làm đầy đủ. 

01.05.41: Thiện thệ: Vượt qua hết mọi trở ngại về thân, tâm 

01.06.01: Thế gian giải: Hiểu biết hết mọi điều của thế gian. 

Tham thieàn 79 : Lạy vía Di Lặc, ngày 24/ 06/ 2008 

00.02.16: Chư Phật nào cũng được gọi là Phật trung tôn(Chúng trung tôn:Bậc 
cao quý hơn 10 loại chúng sanh) 

00.02.42: Di Đà, Quán Âm, Thế Chí: Tam thánh. Thánh nhơn xuất thế gian. 

00.03.40: Thánh nhơn thế gian: Khổng tử,(Thánh chi thời), Lão tử… 

00.17.14: Phật Thích Ca hiện không còn sống nhưng sao vẫn được gọi là Phật 
hiện tại? 

00.24.00: Tam thế Phật: Phật quá khứ: Phật A Di Đà; Hiện tại: Phật Thích Ca; 
Vị lai: Phật Di Lặc. 

00.25.22: Bài thơ“ Lạy vía Di Lặc”: 

00.27.16: Giáo lý Liễu nghĩa thượng thừa: Ngay trong trong tích tắc đã có quá 
khứ, hiện tại, vị lai( K. Hoa Nghiêm) nên có không gian thì có thời 
gian. 

00.28.00: Phật , Bồ tát không có vía. 

00.30.06: Sắc ấm vô ngã(vật chất)+ Thức ấm vô ngã(tinh thần)= Sát thủ thú vô 
ngã= Nhơn vô ngã(không có thật). 

00.31.55: Thân ngũ ấm hay thân ngũ uẩn là thân tạm bợ mà có nên ngũ uẩn 
hay ngũ ấm giai không. 

00.32.11: Theo đạo Phật, hồn không có, vía cũng không có. 

00.43.03: Tượng Di Lặc luôn cười tượng trưng cho tánh hoan hỉ; có hình 6 đứa 
con nít tượng trưng cho lục tặc, biểu lộ bị lục căn phá rối vẫn cười. 
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00.50.00: Bất cứ lúc nào, sống trong thời gian đò là Di Lặc. 

01.00.00: Tất cả mọi người đều là Phật chỉ  sớm hay muộn. 

01.03.00:” Di Lặc là ta mỗi chúng ta 

U mê chưa “ngộ” lạy, mong chờ! 

Quên lời thọ ký Như Lai dạy 

Hết thảy quần sinh Phật vị lai” 

Tham thieàn 80 : Giao thừa? Tế sao! , ngày 25/ 06/ 2008 

00.11.04: Bài thơ “ Giao thừa?” ( Giao:Bàn giao; Thừa: Thừa kế) 

00.11.40:   ” Giao lấy gì giao để kế thừa? 

Thừa không kẻ nhận biết hay chưa? 

Muôn đời hủ tục truyền nhau mãi! 

Thương lắm! thằng đui dắt lũ đui!” 

00.47.09: Bài thơ” Tế sao!” 

00.56.06: ” Tinh tú trời xanh vốn vạn đời 

Cớ gì tế cúng chín “ông sao”? 

Bao ông chánh lễ bao ông “ké” ? 

Ráng cứu gia nhân!ớ các cha!” 

Tham thieàn 81 : Chùa cháy, ngày 27/ 06/ 2008 

00.13.03: Kinh nào luu truyền trước không quan trọng, vấn đề kinh điển nào 
phục vụ cho lý tưởng giải thoát giác ngộ. Học kinh phải Văn nhi Tư, 
Tư nhi Tu. 

00.14.25: Nơi có tượng Phật nhiều không phải là chùa. 

00.14.44: Ban đầu, chùa là nơi ở của nhà sư. 

00.15.35: Người tu hành không nhất thiết phải ở chùa. Ở Trung Quốc chùa gọi 
là tòng lâm, già lam, am, tự, viện, tịnh xá, tịnh thất…nơi để nhà sư 
ở. 
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00.17.34: Chùa có thể không thờ vị Phật nào. 

00.20.05: Do đó người xuất gia không cần phải cất nhiều chùa, có nhiều ông 
Phật. Cất nhiều chùa có thể đi ngược với chứng đạo, đắc đạo. 

00.35.00: Học đạo cần phải biết học để làm gì? Có những điều ghi chép trong 
sách vở không cần học cần học những gì đem lại khinh an, hạnh 
phúc, giác ngộ chân lý, giải thoát.  

01.04.23: “Xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất phiền não gia, xuất tham sân 
si mạn gia phi đảng xuất thế tục gia như dĩ”.(…chưa không phải ra 
khỏi nhà thế tục mà thôi) 

01.05.00: Theo kinh điển vào chùa chưa phải là xuất gia. 

01.16.16: Bài thơ “Chùa cháy” 

       “ Thế Tôn sao chẳng động tâm từ? 

Lửa cháy chùa tan Phật hóa tro! 

Sống chết mặc bay nhìn chẳng cứu! 

01.22.00: Phật cốt, Phật đồng, thêu, vẽ đều không phải Phật. 

Tham thieàn 82 : Nhân quả 1, ngày 28/ 06/ 2008 

00.05.14: Nhơn quả là thế nào? Hạng người nào bị nhân quả chi phối trong 
cuộc sống? Hạng người nào không bị nhân quả chi phối? 

00.06.25: Nhơn quả là một chân lý, là quy luật trong vũ trụ hữu tình và vô tình 
đều bị chi phối. 

00.12.37: Lục đạo luân hồi bị nhân quả trong cuộc sống(trời, a tu la, người, 
ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh). 

00.14.12: Luân hồi, nhân quả không tách rời nhau. 

00.15.40: Quả báo của luân hồi dựa trên nhân quả.  

00.16.20: Vì sao có nhân quả, luân hồi quả báo? Ai là là người chịu luân hồi 
quả báo? 

00.16.45: Trời, A tu la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chịu nhân quả luân 
hồi quả báo 

00.19.45: Tìm hiểu nhân quả là thế nào? Luân hồi ra sao? 
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00.21.24: Những người còn trong Tam giới, lục đạo luân hồi mới bị nhân 
quả tương quan tác động hoành hành. 

00.21.45: Những người không trong vòng Tam giới, lục đạo không bị nhân 
quả, quả báo. 

00.22.52: Chư Phật trong 10 phương không bị nhân quả chi phối, không có quả 
báo luân hồi. 

00.23.32: A la hán cho tới Đẳng Giác Bồ tát còn bị nhân quả, quả báo: Bất 
dịch tư nghì biến dịch sanh tử. 

00.24.07: Có 2 thứ sanh tử: 

00.24.38:1/ Phần đoạn sanh tử( phàm phu): Sanh già bệnh chết,chết từng phần, 
từng đoạn, kiếp này tương quan kiếp khác. 

00.25.15: 2/ Bất tư nghì biến dịch sanh tử: Sanh tử theo từng mức giải thoát 
giác ngộ ngoài vòng sanh tử khổ đau của phàm phu(từ A la hán trở 
lên). 

00.28.32: Hàng Duyên giác, Bích Chi Phật vẫn còn chịu nhân quả. 

00.30.15: Hàng Thanh văn, Duyên giác phải cải tạo Trần sa hoặc để thoát vòng 
nhân quả. 

00.32.08: Hàng Thanh văn, Duyên giác không bị khổ của Phần đoạn sanh tử, 
Kiến Tư hoặc. 

00.33.57: Đại từ: Thương tất cả mà không hề thương ai hết. 

00.38.01: Những thành phần Tiểu thừa(A la hán),Trung thừa(Duyên giác Bích 
chi Phật), Đại thừa(Đẳng giác Bồ tát) xuất ly Tam giới,vẫn phải 
chịu nhân quả, cần phải tu tập diệt trừ sở tri chướng, loại bỏ Trần sa 
hoặc để thành tựu quả Vô thượng Bồ đề. 

00.40.11: Hàng Thanh văn, Duyên giác, Đẳng giác vẫn sanh tử, bất tư nghì 
biến dịch sanh tử, không đau khổ, thay nhân đổi quả. 

00.45.10: Nghi thức sám hối cũng có lợi ích nhưng không nghe tuyệt đối, 
không cần lạy. 

00.53.20: Nghi thức sám hối là phương tiện thấp trong học Phật vì lạy không 
trừ được tội. 

00.53.50: Vì sao chư Phật không tương quan với nhân quả?  
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00.55.47: Đạt quả A la hán rồi chỉ đi lên không đi xuống(tài, sắc, danh, thực, 
thùy).  

01.00.04: Tóm lai những người bị chi phối với luật nhân quả 

01.02.31: Nhân quả cụ thể: Nhân là hạt. Quả là trái. 

01.09.44: Giáo lý nhân quả và giáo lý nhân duyên không thể tách rời nhau. 

01.10.42: Làm cái gì để thành Trời, người? 

01.23.27: Muốn thành người phải có nhân Tam quy và Ngũ giới, mượn đạo 
đức thế gian để thành người. 

01.30.00: Ngũ giới: Bất sát, bất đạo, bất tà dâm, bất vọng ngôn, không uống 
rượu. 

01.32.00: Tam quy: Quy y Phật, Pháp, Tăng. 

Tham thieàn 83 : Nhân quả 2, ngày 29/ 06/ 2008 

00.01.16: Nhaân quả đi đôi với nhân duyên rất hệ trọng để hình thành một 
chỉnh thể. Thí dụ. 

00.13.42: Thí dụ nhân quả, nhân duyên qua mặt vật chất. 

00.16.59: : Thí dụ nhân quả, nhân duyên qua mặt con người. 

00.20.07: Nhân quả tạo ra con người như thế nào? 

00.21.41: Khổng tử là Thánh chi thời, là thánh trong thời Chiến quốc xuân thu, 
thời nay không thích hợp(Tam cang ngũ thường) 

00.25.01:Nhân quả của con người là Tam quy ngũ giới. 

00.25.33: Làm thế nào hưởng phước báu cõi trời? Mua vé xe Thiên thừa ra 
sao? Tu Thập thiện thế nào? 

00.26.58: Thập thiện nghiệp là gì? ( Bồi dưỡng thiện nghiệp cho thân, khẩu, ý) 

00.27.59: Muốn đi cổ xe Thiên thừa phải:  

                  +Thân (không giết người, không trộm cướp, không tà dâm). 

+Khẩu(không nói láo, nói lời hung ác, lời thêu dệt,lưỡi hai chiều) 

+Ý(Bất Tham, bất sân, bấtsi ) 



 

 

99

99

00.35.53: Nhân của Thập thiện nghiệp đưa đến Quả là hưởng phước báu cõi 
Trời. 

00.35.56: Giáo lý nhân quả tương quan với giáo lý luân hồi trong lục đạo. 

00.36.24: Quả báo của  người A tu la ( phi thiên) như thế nào? 

00.43.31: Sách Nho có câu:” Thiên địa vô tư thần minh ám sát bất vị thế hữu 
như gíáng phước bất vị thất lễ như giáng họa” 

00.50.15: Ngạ quỷ không có thật mà là ta, chính chúng ta. 

01.05.33: Ngạ quỷ là quỷ đói, người nhiều cung cầu tham vọng không được 
thỏa mãn. 

01. 15.52: Nhơn để luân hồi ngạ quỷ là gì? ( Tham quá nhiều, cực tham) 

01.17.00: Nhơn để luân hồi súc sanh do Si mà ra. 

01.20.11: Nhơn để luân hồi địa ngục là do Sân cực độ. 

01.22.27: Địa ngục là khả yểm, khổ khí, khổ cụ, bất lạc, vô, hữu, không có 
trong lòng đất mà ngay trong cuộc sống. 

Tham thieàn 84 : Xin được cười, ngày 2/ 7/ 2008 

00.08.05:Thập mục ngưu đồ là sửa tâm tánh của mình qua hình ảnh của con 
trâu có 10 giai đoạn: 

1/ Tìm trâu 

2/ Kiến tích, thấy dấu chân trâu 

3/ Kiến ngưu, gặp được trâu 

4/ Bắt được trâu. 

5/ Cởi được trâu, chăn trâu. 

6/….. 

00.11.38: Vì sao bức tranh không còn người, không còn trâu thì không đúng? 

00.19.00: Không thích không nghe 

00.19.57: Phương pháp đại thừa: Đốn tu đốn ngộ 

00.21.08: Phương pháp tiểu thừa: Tiệm tu tiệm chứng( thập mục ngưu đồ) 



 

 

100

100

 

00.22.50: Đọc bài thơ “Vỗ về” 

Tham thieàn 85 : Lễ an vị thánh tượng, ngày 3/ 7/ 2008 

00.02.07: Thánh nhơn thế gian và thánh nhơn xuất thế gian. 

00.04.00: Lễ an vị thánh tượng: Phật, Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác. 

00.06.27: Tư tưởng Tồi tà- Phụ chánh- Sách tấn(Trung đạo, Vô ký tánh). 

00.21.20: Bài “Lễ an vị thánh tượng” Thuộc Tồi tà( Phụ chánh ẩn), dĩ huyễn 
độ chơn( phương tiện để đến cứu cánh). 

00.43.42: Bài “ Lễ an vị thánh tượng- Huynh đệ chi tình” 

00.57.07: “ Anh đã sanh rồi em chửa sanh. 

Em vì vị ngã quá đành hanh 

Lẽ thường em kính anh thì phải 

Ai để quyền huynh lễ bái em” 

01.06.00: Tất cả chúng ta là anh của các thánh tượng(bỏ tiền ra đúc tượng) 

Tham thieàn 87: Tây nguyên hoài cảm, ngày 4/7/2008 

00.03.07: Bài thơ “Âm vang cảnh tỉnh” 

00.05.00: “ Một kiếp phù sinh một kịch trường 

Đồng sàng dị mộng kịch thê lương 

Say sưa mộng cảnh ai người tỉnh 

Tỉnh giấc nồng đi mộng kịch tan” 

00.15.30: Bài thơ “ Tây nguyên hoài cảm” 

“ Vui thú lâm tuyền năm tháng qua! 

   Thân tâm thanh thoát nhẹ thênh ra 

Gột vơi tục tưởng ly tam độc 

Quét sạch trần lao diệt tứ ma 
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Thế cuộc xuân qua thu tự đến 

Nhơn tình hè nóng lạnh đông về 

Gìn lòng an trú: Không vô nguyện 

Vạn vật tùy duyên mặc đổi thay” 

00.27.12: “Gột vơi tục tưởng ly tam độc”. Tam độc là gì mà cần viễn ly? 

00.47.01:” Quét sạch trần lao diệt Tứ ma” . Tứ ma là gì mà cần diệt?  

00.47.39: Trần là bụi. ( Đùng đùng gió dụic mây vần. Một thân trong cõi hồng 
trần như bay). 

00.49.43: Diệt Tứ ma: Diệt không là thể chất mà là Tánh. 

00.50.45: Tứ ma ( phiền não ma, thiên ma, ngũ ấm ma và tử ma)là ngũ dục lạc 
xúi giục đam mê dục lạc vào cõi đau thương, địa ngục. 

01.01.11: Ôn Như Hầu Nguyễn gia Thiều: 

                                “ Mồi phú quý nhữ làng xa mã.  

                                    Bả vinh hoa lừa gã công khanh”    

01`.01.34: Mồi phú quý, Bả vinh hoa là thiên ma, ngũ ấm ma. 

01.02.02: Tùy thuận pháp tánh, xứng tánh khởi tu: 

                   “ Thế cuộc xuân qua thu tự đến 

   Nhơn tình hè nóng lạnh đông về” 

01.06.12:” Gìn lòng an trú: Không Vô nguyện” 

01.17.08:” An bần lạc đạo thả tùy duyên 

Cơ tắc san hề khổn tắc miên. 

Gia trung hữu bão hưu tầm mích” 

01.20.38:” Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền” 

Tham thieàn 88: Chơi, ngày 5/7/2008 

00.01.45: “Tu vô ngôn ngôn- Hành vô hành hạnh 
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00.06.19: Tam giải thoát môn: Không-Vô tướng-Vô nguyện. 

00.28.05: Bài thơ “Chơi”  

00.39.40: Cần tập làm chủ lục căn. Giữ thập thiện nghiệp, tam quy ngũ giới 
cho tốt. 

00.49.20: Cần nhìn vạn pháp qua Thập như thị. 

00.54.01:” Chơi chờ Di Lặc hạ sanh” 

00.55.01:”Di Lặc là ta, mỗi chúng ta 

U mê chưa “ngộ” lạy, mong chờ!” 

00.59.12: “Di Lặc chơn Di Lặc 

Hóa thân thiên bách ức 

Thời thời thị thời nhơn 

Thời nhơn nhơn bất thức 

01. 02.00: Học Phật mà không tu tập, không tham thiền là bị lừa đảo, gạt gẫm. 

Tham thieàn 89: Tự trào, ngày 6/7/2008 

00.14.23: Bài thơ” Tự trào” ( Tự nói, trào phúng về mình) 

00.14.25: “ Tám mươi tuổi Tây Ta lộn lẹo. 

 Tuổi la gì léo nhéo lo toan 

 Xuân qua Đông lụn năm tàn 

Thời gian ai giữ ai cầm ai ghi? 

Năm với tháng: lấy gì làm cứ? 

Bóng ngày đêm có giữ được chăng? 

Đêm ngày khôn giữ khó ngăn 

Thì năm với tuổi cầm bằng hư vô!” 

00.55.40: “ Đản tri kim nhật nguyệt 

Thùy thức cựu xuân thu” 
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00.56.08: “ Tác dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt. 

 Tân niên hoa phát cựu hoa niên ” 

01.19.43: Trong đạo Phật không đặt vấn đề tuổi tác quan trọng tuổi lớn tuổi 
nhỏ không cần, bao nhiêu tuổi chết cũng được, , vấn đề là sống được 
giải thoát cỡ nào. 

01.20.33: “ Sa di thuyết pháp sa môn thính. 

Bất tại niên cao tự tánh linh” 

Tham thieàn 90: Cao nguyên tịch cảnh, ngày 7/7/2008 

00.20.00: Muốn tu thiền cần học tham thiền phải biết năng sở phân biệt, chủ 
thể đối tượng phân biệt. 

00.01.56: Kinh Lăng Già:” Ly tứ tướng tuyệt bách phi” 

00.07.32: Bài thơ” Cao nguyên tịch cảnh” 

“ Sớm chơi đồi núi tối về am 

  Đạm bạc cơm rau khỏi nghĩ toan 

  “Phật sự” tiện nghi tri túc túc 

   Lâm tuyền tịch cảnh lạc nhàn nhàn 

   Thị phi bất thiệp nhơn tình sự 

   Quí tiện vô can tự ngã tâm 

   Cát đoạn trần duyên ly tứ tướng 

   Vô tâm đối cảnh thị chơn thiền” 

00.10.59: “Sớm chơi đồi núi tối về am 

Đạm bạc cơm rau khỏi nghĩ toan” 

00.12.01: Biết thiểu dục tri túc, nhơn chi sơ không thấy thiếu về vật chất. Đa 
dục thì khổ. 

00.31.24:” Phật sự “ tiện nghi tri túc túc 

Lâm tuyền tịch cảnh lạc nhàn nhàn 
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00.37.42: Lạc nhàn nhàn: Bằng lòng vui với cảnh nhàn mới có nhàn. 

00.38.59: “ Tự tiếu lão lai nhàn bất đắc” 

00.40.52:” Tri túc thường túc chung thân bất nhục. 

Tri chỉ thường chỉ chung thân bất sĩ” 

00.43.55: “Thị phi bất thiệp nhơn tình sự”: Rất cần cho người tu để thấy rõ 
chân lý nhơn quả, thiện ác. 

00.49.26: “ Thị phi vô thật tướng, tất cánh tổng thành không. 

Trường đoản gia gia hữu viêm lưu xứ xứ đồng” 

00.53.39: Muốn Thị phi bất thiệp vô tình sự cần: 

                “Nhất bát thiên gia phạn. Cô thân vạn lý du” 

00.56.53: “ Quí tiện vô can tự ngã tâm”: Sang giàu chưa hẳn đã an lành hạnh 
phúc, không nên đặt vấn đề giàu nghèo quí tiện. 

01.11.45: “ Cát đoạn trần duyên ly tứ tướng”. 

01.15.45: “Vô tâm đối cảnh thị chơn thiền” 

Tham thieàn 91: Nấm mộ đồi hoang, ngày 09/7/2008 

00.03.39: Có 4 thứ Tứ đế: Sanh diệt tứ đế(khổ, tập, diệt, đạo), Vô sanh tứ đế, 
Vô lượng(khổ, tập, diệt, đạo) tứ đế, Vô tác trứ đế. 

00.08.05: ” Chiếc mộ ai nằm giữa nắng trưa? 

Vi lô hiu hắt khóm lưa thưa 

Ve sầu ngâm khúc buồn thiên cổ 

Bìm bịp thông tin nước lớn chưa? 

An giấc ngàn thu yên đẹp quá! 

Sống cày năm tháng mộng say sưa! 

Mồ cao tháp rộng trò hư giả 

Tăng tục kình nhau luận thấp cao! “ 

00.41.17: Táng là chôn có Phong táng, hỏa táng. thủy táng, thổ táng. 
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Tham thieàn 92: Tây nguyên tự cảm, ngày 10/7/2008 

00.21.27: Bài thơ “ Tây nguyên tự cảm” 

“ Tây nguyên đồi núi chập chùng xa 

Gió lộng rừng thông mây trắng qua 

Mây đến mây đi trời vẫn tịnh 

Gió đưa gió đẩy cảnh thường như 

Mặc cho thế cuộc tranh thành bại 

Buông thỏng thiền tăng giải giác mê 

Suối biếc rì rào chim thủ thỉ 

Lòng ta vắng lặng bóng chiều quê” 

00.26.01: “ Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh 

Hoa khai hoa lạc thọ hà can” 

(Mây đến mây đi trời vẫn tịnh 

  Hoa nở rồi rụng cây vẫn còn) 

00.26.52: Trời là “ Thiên thính tịch vô âm. Thương thương hà xứ tầm”   

00.36.24:Giáo lý tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên  của đạo Phật: 

 “ Tạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt 

 Tân niên hoa phát cựu hoa niên 

  Nhược vấn như hà vi cứu cánh 

  Ma ha Bát nhã tát bà ha”  

00.42.27: “ Như nhơn ẩm thủy lãnh noãn tự tri” 

00.59.35: Tu không phải là lạy, cầu nguyện, không van xin ai hết, kể cả sám 
hối mà tự mình phải tự sửa thân, sửa tâm của mình. 

Tham thieàn 93: Tiếng vọng linh sàng, ngày 12/7/2008 
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00.11.04: Khi chết, Sác thủ thú tan rã, đại nào trả về cho đại nấy. Kiến đại 
và Thức đại sẽ trả về tánh của nó, khắp không gian và thời gian 
không còn cái gọi là linh hồn. 

00.15.03: Thất đại không có tướng, không có tánh chân thật. 

00.15.28: Phải thiền, tư duy mới hiểu được nghĩa “ trả về” 

00.15.37: Nếu linh hồn mà có thì nó từ đâu lại để đầu thai. Tin có linh hồn để 
đầu thai là ngoại đạo thường kiến(chấp có 1 cái bất biến thường 
còn). 

00.17.52: Tánh thiện, ác của con người cũng trả về cho không gian vũ trụ, 
tương duyên với nhau thành một sác thủ thú khác. 

00.20.00: Đạo Phật không có đời sau mà ngay trong hiện tại đã có quá khứ, vị 
lai, mất đây sanh kia. 

00.24.38: Bài Tiếng vọng linh sàng thuộc Tồi tà, trái với ý đầu đề. 

00.25.54: Thân nhân quá cố phải làm gì? 

00.37.27: Phước đức trí tuệ không mua được. 

00.40.30:  Bài thơ ” Tiếng vọng linh sàng”: 

“ Thưa Thầy! Thầy dạy con rằng 

Chiếc thân ngũ ấm đừng mong được gì? 

Kinh truyền ngũ ấm hữu vi 

Bọt bèo huyễn mộng còn gì …”hương linh” ? 

Giờ đây con có “vong hồn”! 

Hồn vong linh vị đành rành tên con! 

Thỉnh con cố thủ linh sàng 

Tháng ngày cúng quảy đàng hoàng ấm no 

Thưa Thầy con phải nghe ai? 

Nghe Thầy? Nghe Phật rẽ hai con đường 

Phật rằng: Ngũ uẩn giai không 
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Hòa tan vũ trụ quyện mình pháp thân 

Nghe Thầy có chỗ dừng chân 

Linh sàng…long vị loanh quanh Tà đồ 

Phân vân con quá mơ hồ 

Xin Thầy chỉ rõ đường nào con đi??? “ 

Tham thieàn 94: Tiếng van từ đáy mộ, ngày 13/7/2008 

00.01.14: Bài thơ ” Tiếng van từ đáy mộ” thuộc loại Tồi tà, nói vậy mà không 
phải vậy mà phải phản diện, phản vấn, phản nghĩa… 

00.09.27: Bài thơ ” Tiếng van từ đáy mộ” 

Thầy ơi, Ôi hởi Thầy ơi! 

Con đang chết dập sống vùi Thầy ơi! 

Thưa Thầy! Con mất hay còn? 

Con như quả bóng đá ra đá vào 

Rằng con đã chết đá ra 

Dạy rằng: con sống đá vô linh sàng 

Hê ha…thỉnh uống mời ăn 

Thân bằng cúng tế lăng xăng rộn ràng 

Vậy con sống chết thưa Thầy? 

Sống, sao tống khứ con ngoài mồ đơn? 

Chết, sao chẳng yên mồ? 

Lôi lui kéo tới mời ăn thỉnh ngồi? 

Thầy ơi! Con sợ lắm rồi 

Linh sàng không ổn đáy mồ không yên 

Đâu là Cực lạc Niết bàn 

Bảo con siêu thoát, linh sàng trói chân 
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Trời ơi! Trời hởi có hay? 

Đẩy đi lôi lại hành hà thân con 

Thà đừng cầu nguyện siêu sinh 

Để con tự quyết đời mình còn hơn 

Thà con yên giấc đáy mồ 

Còn hơn thỉnh tới thỉnh lui bẽ bàng 

Đường về Cực lạc Tây …phang 

Tu hành sai lạc trễ tràng Thầy ơi! 

Thầy ơi! Khỏi tụng cầu siêu 

Nếu siêu con đã tiêu diêu ngày đầu 

Hôm nay tuần thất con rồi 

Hân con vùi dập đáy mộ đơn côi! 

Linh sàng Cực lạc hai nơi 

Phân vân hai chốn ở đi nơi nào? 

Rõ ràng “tiền mất tật mang” 

Tiếng kêu oan khổ thấu trời cho chăng? “ 

00.10.07: Tiếng van từ đáy mộ không phải là tiếng của ma, của linh hồn. Phải 
hiểu ngược lại là không có ma. 

00.14.35: Giáo lý Tiểu thừa: Ngũ ấm( sắc, thọ, tưởng, hành, thức) đủ điều kiện 
tạo nên Sác thủ thú; Giáo lý Đại thừa: Thất đại( tạo nên con người). 

00.21.50: Học Phật không phải để đi tụng mướn. 

00.26.59: Học Phật để có hiểu biết rộng, đi từng bước một trên đường tu tập 
miễn đích nhắm không sai lệch. 

00.27.20: Bài Tiếng van từ đáy mộ đả phá mê tín hoang đường, cầu nguyện 
cúng vong linh, giỗ tổ. 

00.29.12: Làm chùa đẹp để cho đời sau là sai. 
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00.39.37: Đạo Phật không là đạo đa thần nên tụng chú đại bi không có lợi. 
mà nên Văn- Tư- Tu. 

Tham thieàn 95: Hàng phục tâm của Bồ tát 1, ngày 14/7/2008 

00.07.40: Lạy Phật theo “Năng lễ sở tánh không tịch”, lạy mà không thấy 
mình lạy mới đúng. 

00.31.26: Bài “ Phương thức hàng phục tâm của Bồ tát” 

00.34.50: “ Chúng sanh mười loại có xem không 

Năng sở song vong bặc tích tông 

Độ tận vô dư không kẻ độ 

Niết bàn rằng có lại rằng không!” 

00.39.00: “ Chúng sanh mười loại có xem không” : Mười loại chúng sanh ở 
chính trong tâm ta. 

00.43.24: “ Nhất tâm cụ thập pháp giới”: Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh, Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát, Phật. 

00.44.16: Mười loại chúng sanh: Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, 
hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng 

00.47.09: “ Thiên cập mục trung hữu 

 Thị tam duy hóa sanh 

Tu la nhơn tinh súc 

Các các tụ tứ sanh 

Quỉ thông thai hóa nhị 

Danh tam giới tứ sanh” 

00.47.59: Trời, địa ngục, thân trung hữu do hóa sanh. Quỉ do thai sanh, hóa 
sanh là không đúng. 

00.59.02: Thai sanh: Sanh ra đi, đứng, chạy được liền. Thấp sanh ở dưới nước. 
Hóa sanh(ấu trùng ve sầu..).  

01.02.23: Hữu sắc: Thai, noãn, thấp, hóa sanh( thuộc vật chất sắc uẩn) 
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01.02.42: Vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng: không 
hình sắc như tư tưởng con người, chấp đoạn chấp thường ( thuộc về 
Tâm, Thức uẩn). 

01.09.42: “ Năng sở song vong bặc tích tông”: Chuyển hóa để không hoành 
hành, không chấp nhơn ngã… 

Tham thieàn 96: Hàng phục tâm của Bồ tát 2, ngày 15/7/2008 

00.29.42: Mười loại chúng sanh là mười nguồn tư tưởng trong tâm ta cần phải 
độ(chuyển hóa). 

00.32.38: Chấp có vật chất(hữu sắc) không được, chấp vô sắc( tin thần thánh) 
cũng không được. 

00.34.01: Hữu tưởng (tưởng có) cũng sai lầm. 

00.36.14: Vô tưởng (tưởng không). 

00.37.40: Phi hữu tưởng(không phải có), Phi vô tưởng( không phải không). 

00.39.41: Độ là chuyển hóa không còn sai lầm để vào Vô dư Niết bàn. 

00.44.31:” Năng sở song vong bặc tích tông”: Độ vô lượng vô số chúng sanh 
trong tâm mà không thấy mình độ. 

00.45.30: Bố thí chỉ cứu ngặt chứ không cứu nghèo hay cứu nghèo chứ không 
cứu khổ. Đạo Phật là đạo cứu khổ. 

00.50.01: “ Độ tận vô dư không kẻ độ. 

Niết bàn rằng có lại rằng không!” 

01.01.50: Cái có của Niết bàn là Liễu nhơn. Sự vật hiện tượng có cái có là 
Sanh nhơn(nhà cửa…do làm mà có). 

01.05.24: Muốn có Niết bàn phải tu tập giữ giới thân, khẩu,ý. Đoạn trừ Kiến 
Tư hoặc, Trần sa hoặc, Vô minh hoặc. 

Tham thieàn 97: Chỗ trụ tâm của Bồ tát 1, ngày 16/7/2008 

00.06.29: “Cao khả xạ hề đê khả điếu 

Vi hữu nhân tâm chi xuất gian. 

Chỉ xuất nhân tâm bất khả liệu 

Thiên khả độ địa khả lượng 



 

 

111

111

Vi hữu nhân tâm bất khả phòng” 

00.06.53: “ Họa hổ họa bì nan họa cốt 

Tri nhân tri diện bất tri tâm 

Đối diện biểu ngữ mà tâm cách thiên sơn” 

00.34.27:  Bài thơ “ Chỗ trụ tâm của Bồ tát” bằng phương cách bố thí: 

                “ Lục cảnh phàm phu: chỗ trụ tâm 

Vì tâm trụ cảnh hóa ra trần 

Vận tâm bố thí căn trần ấy 

Vô trụ tâm không cảnh tịch nhiên” 

00.44.48: “ Giác ngộ không trên Phật Thích Ca 

Ta bà giáo chủ chính ông ta 

Tu hành trọn kiếp nghèo xơ xác 

Không có chùa tranh để dưỡng già” 

00.50.33: Tăng ni cần xét lại học cách hàng phục tâm, trụ tâm như thế nào qua 
kinh Kim cang Bát nhã hệ tư tưởng Bát nhã. 

00.51.15: Kinh Kim cang Bát nhã: (Kim cang là thí dụ nó là một thứ sắt thép 
cứng chắc có thể chặt đứt các thứ sắt thép khác) . Kinh Bát nhã là hệ 
tư tưởng dạy tu tập trí tuệ bằng trí tuệ kim cang. 

00.52.51: Hàng phục tâm và trụ được tâm sẽ là Như huyễn thiền sư qua nhìn 
vạn pháp thập như thị. Tăng ni phật tử phải thành Như huyễn thiền 
sư mới tốt. 

00.56.06: “ Lục cảnh phàm phu: chỗ trụ tâm”: Phàm phu trụ tâm ở lục cảnh. 
Ngược lại tâm mình là cái gì? ở đâu? 

00.56.34: Tâm chúng ta ở trong ngũ uẩn. Trụ tâm của phàm phu ở lục cảnh bên 
ngoài. Lục cảnh bên ngoài là gì?  

00.56.40: Lục cảnh bên ngoài là toàn bộ vật chất, nhỏ như vi trần đến lớn như 
quả địa cầu, tất cả hành tinh thiên thể ( sắc uẩn, sắc trần, sắc cảnh). 

00.57.34: Tất cả âm thanh, bảy âm điệu(do,rê, sol, fa, si), đều có trong vũ trụ. 
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01.01.07: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là 6 cảnh đối tượng cho phàm 
phu trụ tâm. 

01.01.20: Tâm là cái gì tạo ra 6 cảnh(lục trần)? (đó là Ngũ uẩn) 

01.01.25: Ngũ uẩn  là chỗ cho tâm trụ tạo ra 6 căn → 6 thức trụ vào các cảnh. 

01.01.54: Ngũ uẩn có sắc uẩn(vật chất), thức uẩn(tinh thần) →thọ uẩn, tưởng 
uẩn, hành uẩn. 

01.02.16: Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là sản phẩm của thức uẩn. 

01.02.23: Sản phẩm của thức uẩn tạo ra lục căn(nhãn, nhi, tỉ, thiệt, thân, ý) của 
con người. 

01.03.00: Lục căn tác dụng với thức uẩn vốn có trong vũ trụ (tánh giác chơn 
không…) tạo ra lục thức. 

01.03.23: Lục căn và lục thức nương gá vào 6 đối tượng (sắc cảnh, thanh cảnh, 
hương cảnh, vị cảnh…) tạo nên Năng Sở, chủ thể và đối tượng. 

01.04.04: Phàm phu từ đâu mà có?  

01.04.15: Phàm phu từ ngũ uẩn →lục căn →lục thức. Ngủ uẩn, lục căn, lục 
thức làm chủ thể phân biệt đối tượng nhìn qua lục cảnh, lấy lục cảnh 
làm chỗ trụ tâm. Sáu căn duyên với sáu cảnh.  

01.12.26: “ Vỉ tâm trụ cảnh hóa ra trần”: Tâm đam mê, dính mắc vào cảnh hóa 
ra trần. 

Tham thieàn 98: Chỗ trụ tâm của Bồ tát 2, ngày 17/7/2008 

00.01.30: Tâm trụ với cảnh sanh chấp ngã, nhơn, chúng sanh, thọ mạng. 

00.14.02: “ Vận tâm bố thí căn trần ấy” 

00.14.38: Căn → Thức → Trần. 

00.16.24: Bố thí là chỗ trụ tâm của Bồ tát. Bồ tát bố thí ra sao? 

00.17.05:  “Bồ tát ư pháp ưng vô sở trụ hành ư bố thí” 

00.19.12: Lấy sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp làm hạnh bố thí. Bố thí vô sở 
trụ. 

00.20.46: Bất ưng trụ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bố thí. 

00.21.42: Bồ tát muốn thành Phật phải tu hạnh Bố thí. 
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00.23.33: Sắc: Hình sắc, hiển sắc, vô đối sắc(quả vô thượng Chánh đẳng 
chánh giác) 

00.24.54: Phật bố thí ba la mật rồi mới thành Phật(bất trụ sắc bố thí) 

00.31.04: Phật thuyết pháp mà không cho là mình thuyết pháp: Bất trụ thanh 
bố thí. 

00.36.49: Tướng nhơn không là người mà là tướng đối đãi, đối trọng, đối lập. 

00.41.30: Pháp trần là đối tượng của tâm, ý căn thuộc vô đối sắc. 

01.05.26: “ Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng 

Nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai” 

01.08.34: Muốn đi sâu vào con đường Phật đi phải tu tập “Như huyễn tam ma 
đề”. 

Tham thieàn 99: Thuyết pháp, ngày 19/7/2008 

00.06.00:  Bài thơ “ Nếu được ước” 

“ Tôi ước tôi như sắc với không 

Ước xa thế sự vấn vương lòng 

Ước lìa ngũ duc ly tam giới 

Ước được hòa tan tự Pháp thân” 

00.17.31:  Bài thơ “ Thuyết pháp” 

“ Tay chỉ vầng trăng chẳng chỉ gì! 

 Trời xanh mây trắng đến rồi đi 

Dặn lòng “bất thủ ư chư tướng” 

“Bất động như như” Phật nhãn thừa!” 

00.20.39: Khi thuyết pháp đừng bao giờ quên lời Phật: Nói Phật thuyết pháp là 
phỉ báng Phật.  

“ Tay chỉ vầng trăng chẳng chỉ gì! 

 Trời xanh mây trắng đến rồi đi” 
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00.20.39: Phật tử cần hiểu:  

                  1/Như Lai thuyết pháp mà không có pháp nào Như Lai nói như 
ngón tay chỉ trăng. 

2/ Trí tuệ Như Lai giải thoát giác ngộ không số lượng nào biết 
được. Những lời Như Lai nói như nắm lá trong tay. Trí tuệ Như 
Lai như lá cây rừng, như nước đại dương. 

00.25.37: “ Thuyết pháp giả vô pháp khả thuyết thị danh thuyết pháp”  (Kinh 
Bát nhã) 

00.35.50: “ Dặn lòng “bất thủ ư chư tướng” 

00.40.40: Mỗi một hiện tượng vật chất là một tướng: tiền tài, sắc dục, tượng 
Phật nên lạy Phật không trúng Phật. 

00.43.17: Phật là người giác ngộ. Mê lạy Phật, làm Phật, mê thuyết pháp là thủ 
tướng. 

00.44.16: Ông Tăng phải có lục hòa. 

00.49.49: “ Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” 

00.50.43: “Bất động như như” Phât nhãn thừa 

00.54.33: “ Như Lai giả chư pháp như nghĩa” 

00.58.33: Bất thủ ư tướng sẽ được như như bất động. Như như bất động bằng 
cách nào? 

00.58.40: Lục căn, lục cảnh vẫn xúc đối nhau mà không lay động. 

“ Kiến sắc phi can sắc 

  Văn thanh bất thị thanh 

  Sắc thanh vô quái ngại 

  Phương đáo pháp vương thành” 

01.07.01: Bất động như như là Phật nhãn, Phật thừa. Nhìn vạn pháp qua Thập 
như thị đại thừa. 

Tham thieàn 100: Nhà có phúc ? – Tham vấn thiền lão tiền bối, ngày 
20/7/2008 

00.15.31: Bài thơ “Nhà có phúc?” được hiểu qua cách tư duy phản biện. 
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00.17.32: “  Giác ngộ ai bì Phật Thích Ca 

Ta bà giáo chủ chính ông ta 

Tu hành trọn kiếp nghèo xơ xác 

Không mái chùa tranh để dưỡng già!” 

00.27.40: Đệ tử Phật hơn Phật cái gì? 

29.58: Cần thiền định: “ Tu hành trọn kiếp nghèo xơ xác 

 Không mái chùa tranh để dưỡng già! “ 

00.30.30: Phật Thích Ca không bao giờ nghèo. Phải hiểu Phật nghèo xơ xác 
qua nghĩa phản biện, phản cật. 

00.30.33: Hơn Phật qua tiền tài sự nghiệp là tội lỗi. 

00.31.13: Phãt Thích Ca tu hạnh buông xả, thiểu dục vô vi để thân tâm tự tại. 

00.42.11: Nghèo mà không khổ mới đúng với đạo Phật. 

00.46.37: Con hơn cha nhà có Phúc không là chân lý, chỉ đúng với thế gian về 
mặt nào đó. 

00.52.13: Tham vấn thiền lão tiền bối: 

00.53.00: “Vãn bối xin tham vấn mấy dòng 

“Thiền tôn” “Gia phả” “Phái” “Tông môn” 

Thân sơ “tứ tướng” làng khang ấy! 

Tu “chỉ” không xong há có “thiền”! 

00.55.11: Tu Chỉ : Xa ma tha: là bỏ đi quá khứ, không nghĩ tương lai, an trú 
trong hiện tại 

00.58.50: Tu Thiền: Tam ma bát đề+ Thiền na 

01.01.26: Tu không có gia phả. 

01.04.49: Phái là dòng họ của tôn mình, ghi ngày phật tử quy y. 

Tham thieàn 101: Tiểu dẫn, ngày 25/7/2008 

Tham thieàn 102: Giỗ tổ?, ngày 26/7/2008 
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00.03.00: Bài thơ “ Giỗ tổ” 

00.04.50: “ Rõ thật ông là Tổ hẳn hoi 

Bất tùng chân lý ở đời chơi 

Niết bàn, Cực lạc không màng đến 

Hưởng lộc trần gian giổ tổ to!” 

00.47.49: Không cần làm đám giỗ lớn, càng đơn giản càng hay. Quan trọng là 
nhớ cái hạnh cái đức của cha mẹ của thầy. 

00.51.00: Khi chết, Thất đại đâu trả về đó. 

01.01.37: Đạo Phật 1 năm giỗ tổ 1 lần gọi là trả hiếu là không đúng. Người thế 
gian tu từ Nhơn thừa đến Thiên thừa còn tu sĩ Phật giáo phải tu từ 
Thanh văn thừa đến Duyên thừa và Bồ tát đại thừa.  

01.10.54: Không nhất thiết phải đi giỗ tổ. Tổ chức giỗ tổ không đúng với kinh 
điển.  

Tham thieàn 103: Nhà ngoại cảm, ngày 08/8/2008 

00.00.50: Vì sao lập trường, tôn chỉ của đạo Phật không chấp nhận tiến sĩ Phật 
giáo? 

00.14.13: Đừng bao giờ sợ sệt quỳ lụy cúng dường cho tiến sĩ Phật giáo vì đó 
là phản bội đấng giáo chủ của mình ( khất sĩ, tu sĩ). 

00.21.05: Như Thế tôn ngôn:” Nhất thiết pháp vô ngã”  

00.21.24: Vô ngã nên phải đoạn trừ Kiến Tư hoặc (tham sân, si, ác kiến) 

00.26.36: Tại sao (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) uẩn hay năm ấm hòa hợp hình 
thành 1 con người rồi con người đi theo chân lý sanh trụ dị diệt, 
thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử rồi còn 1 cái thành linh hồn 
là sao? Còn 1 cái hồn để ăn giỗ, ngồi trên bàn linh, để nhà ngoại 
cảm tìm là sao? ( Đạo Phật cho là thường kiến). 

00.31.00: Nhất thiết pháp vô ngã mà còn chấp nhận có linh hồn là sao? 

00.34.58: Bài thơ “ Nhà ngoại cảm” 

“ Ngoại cảm khuyên ông ngoại cảm thêm! 

Còn bao tử sĩ khó truy tìm! 



 

 

117

117

Việt hồn cốt Mỹ chờ khai quật 

Có thể đô la tưởng thưởng công?” 

01.06.08: Lý lẽ cần học cho tới còn việc tu hành phải chấp nhận đi từ từ. 

01.06.20: Ngoại cảm không được nghe, không tin , không theo, không buồn 
bực vì xã hội có sáng thì có tối, đúng thì có sai, có chánh đạo thì có 
tà đạo. 

                                                                                                       ./. 
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